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Mở ®ÇuMë ®ÇuMë ®ÇuMë đầu    

1. Tính cấp thiết của đề tài1. Tính cấp thiết của đề tài1. Tính cấp thiết của đề tài1. Tính cấp thiết của đề tài    

Các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII của Đảng Nhân 

dân Cách mạng (NDCM) Lào đề ra chương trình cải cách hành chính và đổi 

mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước đối với tất cả các lĩnh 

vực, các ngành, trong đó có ngành thương mại nhằm thực hiện mục tiêu chiến 

lược phát triển kinh tế - xY hội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) 

Lào đến năm 2020. 

Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế là hoàn thiện cơ chế, chính sách 

và hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý, 

đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xY hội của 

Đảng và Nhà nước đề ra. Vì vậy, đòi hỏi tất cả các ngành kinh tế quốc dân nói 

chung và ngành thương mại nói riêng phải đổi mới chính sách quản lý cho phù 

hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

Với cơ cấu kinh tế "nông lâm - công nghiệp và dịch vụ" ở CHDCND Lào, 

ngành thương mại có vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi nền 

kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường, góp phần tăng 

trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập dân cư, nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn xY hội, thực hiện chính sách xóa 

đói giảm nghèo, đưa nước Lào thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu. 

Thực hiện đường lối chính sách kinh tế mới của Đảng NDCM Lào, từ 

năm 1990 đến nay ngành thương mại Lào đY có những bước phát triển, đạt 

được thành tích đáng kể, góp phần đắc lực vào việc thực hiện hai nhiệm vụ 

chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

thương mại có những bước đổi mới rõ rệt nhất là về chính sách thị trường, mặt 

hàng và đối tác ngày càng đa dạng phong phú. Tuy nhiên, so với yêu cầu, mục 

tiêu và nhiệm vụ mới thì trình độ quản lý Nhà nước về thương mại Lào hiện 
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nay còn có nhiều bất cập, khiếm khuyết, kém hiệu lực, hiệu quả, cần phải tiếp 

tục đổi mới cho ngang tầm thời đại hội nhập. 

Thế kỷ XXI, xu thế hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, vừa hợp tác vừa 

cạnh tranh giữa các nước ngày càng gia tăng. CHDCND Lào đY là thành viên 

của Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), tham gia khu vực thương mại 

tự do ASEAN (AFTA), chuẩn bị điều kiện gia nhập tổ chức thương mại thế 

giới (WTO). Để thích ứng với điều kiện mở cửa, hội nhập, thực hiện nghĩa vụ 

thành viên của tổ chức khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA - ASEAN 

Free Trade Area), tổ chức thương mại thế giới (WTO - World Trade 

Organization) và các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế khác, CHDCND 

Lào nhất thiết phải đổi mới chính sách kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế nói 

chung, chính sách thương mại nói riêng. Đây là một vấn đề thiết thực nhằm 

tạo điều kiện phát triển thương mại, nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực và lợi 

thế của đất nước, tạo điều kiện cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 

phát triển nền kinh tế quốc dân của CHDCND Lào. 

Với những lý do trên đây, đề tài: Hoàn thiện chính sách quản lý của 

Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 

năm 2020" được chọn làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế. 

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài:2. Tình hình nghiên cứu của đề tài:2. Tình hình nghiên cứu của đề tài:2. Tình hình nghiên cứu của đề tài:    

Vấn đề đổi mới cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về thương mại trong 

quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung - quan liêu, bao 

cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xY hội chủ nghĩa cũng đY được 

nhiều nhà khoa học, nhà kinh tế và nhà quản lý nghiên cứu ở Lào, Việt Nam 

và một số nước. Có rất nhiều bài viết, bài nghiên cứu dưới dạng chuyên đề, 

được đăng trên các báo chí và tạp chí, có một số công trình luận án tiến sĩ: 

"Hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại ở nước CHDCND Lào" của 

Chăn seng Phim Ma Vông (2003), "Tiếp tục đổi mới quản lý Nhà nước đối với 

hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ" của thạc sĩ Quách Đức 
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Hùng, (1999), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước "Hoàn thiện và hoàn 

thiện quản lý nhà nước về thương mại trên thị trường nội địa nước ta thời kỳ 

đến năm 2020" (2003) của Bộ Thương mại. Một số cao học và nghiên cứu 

sinh Lào tại Học viện chính trị Quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh và tại Đại học 

KTQD cũng đY có đóng góp nghiên cứu chính sách, cơ chế quản lý kinh tế 

trên những lĩnh vực khác nhau: 

- Đề tài về "Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào - Những giải pháp cơ bản tạo tiền đề", Luận án tiến sĩ kinh tế của 

Khăm Pheng SAY SÔM PHENG, Khoa kinh tế chính trị xY hội chủ nghĩa 

(XHCN), Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2001. 

- Đề tài về "Phát triển thị trường nông thôn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào", Luận án tiến sĩ kinh tế của Bun Thi Khưa My Xay, Khoa Kinh tế chính 

trị XHCN, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 1998. 

- Đề tài về "Quan điểm và chính sách phát triển thị trường hàng hóa 

nông thôn ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào", Luận án tiến sĩ kinh tế của 

Phonvilay Phêngđarachăn, Khoa Quản lý kinh tế, học viện CTQG Hồ Chí 

Minh, 2002. 

- Đề tài về "Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm phát triển ngành công 

nghiệp trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào", Luận án tiến sĩ kinh tế của Kông Chăc NOKEO, Khoa 

Quản lý kinh tế, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 1998. 

- Đề tài về "Hoàn thiện quản lý nhà nước về giá cả ở Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào", Luận án tiến sĩ kinh tế của Liên Thi KEO, Khoa Kinh tế phát 

triển, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2001. 

- Đề tài về "Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách nhà nước ở Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào", Luận án tiến sĩ kinh tế của Khăm Phong 

BUTĐAVÔNG, Khoa Quản lý Kinh tế, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 1998. 
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- Các luận văn thạc sĩ về đổi mới quản lý thương mại trên địa bàn tỉnh 

Khăm Muộn và tỉnh Viêng Chăn của Bounna Hanexingxay, Vilayxắc… tại 

khoa Thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách có hệ 

thống về "Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại của 

CHDCND Lào đến năm 2020" làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ kinh tế. 

Bởi vậy, tôi chọn đề tài này làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế của mình. 

3. Mục đích ngh3. Mục đích ngh3. Mục đích ngh3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ của luận ániên cứu và nhiệm vụ của luận ániên cứu và nhiệm vụ của luận ániên cứu và nhiệm vụ của luận án    

Mục đích của luận án là làm rõ một số vấn đề chính sách quản lý nhà 

nước về thương mại trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường; đánh 

giá thực trạng của chính sách quản lý Nhà nước về thương mại ở CHDCND 

Lào, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách 

quản lý Nhà nước về thương mại ở CHDCND Lào đến năm 2020, đặc biệt là 

các vấn đề chính sách, thị trường, mặt hàng và đối tác thương mại trong thời 

đại hội nhập kinh tế quốc tế. 

Để thực hiện mục đích trên, luận án có một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Nghiên cứu một số vấn đề có tính lý luận làm cơ sở khoa học cho việc 

hoàn thiện chính sách thương mại. 

- Xác định những nội dung cơ bản của chính sách quản lý Nhà nước về 

thương mại và tính tất yếu khách quan của hoàn thiện chính sách quản lý Nhà 

nước về thương mại trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thị trường thế giới, 

nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam và một số nước trong đổi mới chính 

sách quản lý nhà nước về thương mại làm bài học cho CHDCND Lào. 

- Đánh giá những thành công và hạn chế trong chính sách quản lý Nhà 

nước về thương mại ở CHDCND Lào trong thời kỳ từ năm 1986 đến nay rút ra 

những bài học kinh nghiệm hữu ích cho việc hoàn thiện chính sách quản lý 

nhà nước về thương mại trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 
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- Đề xuất quan điểm, nguyên tắc, nội dung, phương hướng và giải pháp 

hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại của nước CHDCND 

Lào đến năm 2020. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:    

Đối tượng nghiên cứu của luận án là Hoàn thiện chính sách quản lý 

nhà nước về thương mại, trong đó tập trung nghiên cứu những vấn đề như cơ 

sở khoa học của hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại, thực 

trạng của chính sách quản lý nhà nước về thương mại Lào trong quá trình hội 

nhập nền kinh tế thị trường, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách 

quản lý nhà nước về thương mại trong mối quan hệ hữu cơ với các ngành kinh 

tế khác như: đầu tư, tài chính ngân hàng, giao thông vận tải, công nghiệp, 

nông nghiệp… 

Luận án giới hạn nghiên cứu về chính sách quản lý Nhà nước về thương 

mại của nước CHDCND Lào, không nghiên cứu quản lý Nhà nước về thương 

mại dịch vụ nói chung. Cứ liệu đánh giá thực trạng từ năm 1986 đến nay là 

chính sách và cơ chế, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách quản 

lý nhà nước về thương mại của nước CHDCND Lào đến năm 2020. 

5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án    

Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án là góp phần luận chứng cơ sở 

khoa học về tính tất yếu khách quan, vai trò, chức năng và nội dung hoàn thiện 

chính sách quản lý Nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trên cơ sở đó, đề xuất hệ 

quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương hướng và giải pháp hoàn 

thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại nhằm không ngừng thúc 

đẩy sự phát triển thương mại ở CHDCND Lào đến năm 2020. 

6. Phương pháp nghiên cứu:6. Phương pháp nghiên cứu:6. Phương pháp nghiên cứu:6. Phương pháp nghiên cứu:    

- Về phương pháp luận nghiên cứu: Luận án vận dụng những quan điểm 

và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, những học thuyết kinh tế và 
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khoa học quản lý hiện đại, tham khảo kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam, 

Trung Quốc và một số nước phát triển. 

Dựa vào những quan điểm đường lối đổi mới của Đảng Nhân dân Cách 

mạng Lào, chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ làm cơ sở khoa học 

cho hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại đến năm 2020. 

Luận án tham khảo, thừa kế các công trình, luận án, chuyên đề, các bài 

nghiên cứu trên cơ sở phân tích, phê phán, có chọn lọc. 

- Về các phương pháp cụ thể: Luận án sử dụng tổng hợp các phương 

pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa, 

thống kê, phân tích, so sánh, phương pháp trừu tượng hóa. 

7. Kết cấu của luận án7. Kết cấu của luận án7. Kết cấu của luận án7. Kết cấu của luận án::::    

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành 3 chương 

như sau: 

Chương 1: Cơ sở khoa học của chính sách quản lý nhà nước về 

thương mại. 

Chương 2: Chính sách quản lý nhà nước về thương mại của nước 

CHDCND Lào trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra. 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý 

nhà nước về thương mại của nước CHDCND Lào đến 

năm 2020. 
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Chương 1Chương 1Chương 1Chương 1    

Cơ sở khoa học của chính sách quản lý nhà nướcCơ sở khoa học của chính sách quản lý nhà nướcCơ sở khoa học của chính sách quản lý nhà nướcCơ sở khoa học của chính sách quản lý nhà nước    

về thương mạivề thương mạivề thương mạivề thương mại    
 

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Bản chất củaBản chất củaBản chất củaBản chất của thương mại  thương mại  thương mại  thương mại trong nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường     

1.1.1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm củacủacủacủa thương mại trong nền kinh tế thị trường  thương mại trong nền kinh tế thị trường  thương mại trong nền kinh tế thị trường  thương mại trong nền kinh tế thị trường     

Thương mại là một phạm trù kinh tế gắn liền với lưu thông hàng hóa và 

xuất hiện khi lưu thông hàng hóa trở thành chức năng độc lập tách khỏi sản 

xuất hàng hóa. Lưu thông hàng hóa và thương mại là các phạm trù kinh tế 

khác nhau, nhưng  lại có quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Là ngành tổ chức lưu 

thông hàng hóa, thương mại được xem như một khâu của quá trình tái sản 

xuất xY hội. Là một phạm trù kinh tế, thương mại được hiểu là một hình thức 

phát triển cao của trao đổi hàng hóa: T - H - T', là một khâu của quá trình tái 

sản xuất xW hội, có quan hệ chặt chẽ với các khâu khác, tạo thành mối quan 

hệ giữa thương mại với sản xuất; thương mại với phân phối và thương mại với 

tiêu dùng. 

Là một ngành kinh tế, thương mại được tổ chức thành một ngành kinh tế 

quốc dân độc lập, có vị trí quan trọng trong hệ thống kinh tế quốc dân. 

Thương mại được coi là một công cụ quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát 

triển, phá vỡ tính tự cung, tự cấp; thúc đẩy quá trình hoàn thiện cơ cấu kinh tế; 

ổn định tài chính quốc gia, cân bằng cán cân thanh toán, thoả mYn nhu cầu 

tiêu dùng ngày càng cao của các tầng lớp dân cư trong xY hội. 

Về mặt học thuật, thương mại (Tiếng Anh là Trade hoặc Commerce; 

tiếng Pháp là Commerce; tiếng La tinh là Commercium; tiếng Nga là 

TORGOVLIA) đều được hiểu là mua bán, trao đổi hàng hóa, hoạt động 

kinh doanh.  

Theo nghĩa hẹp, thương mại là quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên 

thị trường, là lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng hóa. Theo phạm vi hoạt 
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động có nội thương và ngoại thương. Luật Thương mại của Việt Nam năm 

2005 quan niệm hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, 

bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và 

các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Cụ thể Luật Thương mại Việt 

Nam năm 2005 chỉ ra 3 nhóm hoạt động sau: 

a. Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa 

vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh 

toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở 

hữu hàng hóa theo thỏa thuận. 

b. Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đay 

gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác 

và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa 

vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. 

c. Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán 

hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo 

thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lYm 

thương mại. 

d. Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để 

thực hiện các giao dịch thương mại cho một số thương nhân được xác định, 

bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác 

mua bán hàng hóa và đại lý thương mại. 

ở hầu hết các nước trên thế giới, khái niệm "Thương mại" có nội dung rất 

rộng, bao gồm không chỉ là hoạt động thương mại thuần tuý mà còn cả hoạt 

động như dịch vụ vận tải, hàng hải, hàng không, xây dựng, du lịch, tài chính, 

ngân hàng. Chẳng hạn, Bộ luật Thương mại số 48 của Nhật Bản có phạm vi 

điều chỉnh khá rộng, bao gồm các hoạt động mua bán nhằm mục đích lợi 

nhuận và hầu hết các dịch vụ trên thị trường như dịch vụ vận tải, cung ứng 

điện hay khí đốt, uỷ thác, bảo hiểm, ngân hàng. Bộ Luật Thương mại của Thái 

Lan cũng qui định phạm vi điều chỉnh của các giao dịch thương mại trong tất 
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cả các lĩnh vực như mua bán hàng hóa, thuê tài sản, thuê mua tài sản, tín 

dụng, thế chấp, đại diện, môi giới, bảo hiểm, công ty, hợp danh… 

Theo Uỷ ban Liên hiệp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL), 

thuật ngữ "Thương mại" được hiểu theo nghĩa rộng để bao quát các vấn đề nảy 

sinh ra từ mối quan hệ mang tính chất thương mại, dù có hay không có hợp 

đồng. Các mối quan hệ mang tính chất thương mại (Commercial) bao gồm bất 

cứ giao dịch thương mại nào về cung cấp hoặc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ; 

thoả thuận phân phối; đại diện hoặc đại lý thương mại; uỷ thác hoa hồng; cho 

thuê dài hạn; xây dựng công trình; tư vấn; kỹ thuật công trình; đầu tư, cấp vốn; 

ngân hàng; bảo hiểm; thoả thuận khai thác tô nhượng; liên doanh và các hình 

thức khác về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh; chuyên chở hàng hóa hay 

hành khách bằng đường biển, đường sắt hoặc đường bộ. 

Hiện nay, Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 và trong nhiều Hiệp 

định thương mại song phương được ký kết mà điển hình là Hiệp định thương 

mại Việt Nam - Hoa Kỳ, khái niệm "thương mại" đều đY được hiểu theo nghĩa 

rộng, tức là bao gồm thương mại hàng hóa, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại 

dịch vụ, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

Việc qui định như vậy là phù hợp với Hiệp định thành lập tổ chức thương mại 

thế giới (WTO). 

Như vậy, hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại trong 

điều kiện phát triển thị trường định hướng xY hội chủ nghĩa và chủ động hội 

nhập kinh tế quốc tế là cần thiết. Hiểu khái niệm "thương mại" theo nghĩa rộng 

(theo cách mà Mỹ và Tổ chức thương mại quốc tế quan niệm) chính là cơ sở 

khoa học cho việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước 

về thương mại của Lào trong điều kiện nền kinh tế thị trường hội nhập khu vực 

và thế giới. 

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. Quản lýQuản lýQuản lýQuản lý thương mại trong nền kinh tế  thương mại trong nền kinh tế  thương mại trong nền kinh tế  thương mại trong nền kinh tế thị trườngthị trườngthị trườngthị trường    

Khi đY khẳng định thương mại là một ngành kinh tế độc lập nằm trong hệ 

thống kinh tế của đất nước thì cũng phải khẳng định rằng quản lý nhà nước về 
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thương mại là một tất yếu khách quan. Vấn đề được đặt ra tiếp theo là quản lý 

theo cách thức hay phương thức nào? Trên thế giới, cuộc tranh luận giữa 2 trao 

lưu kinh tế học vẫn chưa đi đến hồi kết giữa một bên là "thuyết bàn tay vô 

hình" của Adam Smith (1723-1879) với nguyên lý "Nhà nước không can thiệp 

vào hoạt động kinh tế, việc tổ chức nền kinh tế hàng hóa cần theo nguyên tắc 

tự do, sự vận động của thị trường là do quan hệ cung cầu và sự biến đổi tự phát 

của giá cả hàng hóa trên thị trường quyết định…" và một bên là John 

Meynard Keynes (1884-1946) với lý thuyết "Nhà nước điều tiết kinh tế thị 

trường". Tuy nhiên, một sự thực không ai có thể phủ nhận được là tất cả các 

nền kinh tế thị trường của các nước đY và đang phát triển đều có sự quản lý, 

điều khiển, can thiệp của Nhà nước ở các phạm vi mức độ khác nhau và bằng 

các phương thức khác nhau. 

Trong quản lý nhà nước về thương mại cũng tương tự như vậy. Trường 

phái ủng hộ tự do thương mại (Adam Smith, David Ricardo, Heekscher - 

Ohlin…) đều đưa ra các so sánh về lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối để 

khẳng định tự do hóa thương mại có lợi hơn so với hạn chế tự do hóa. Tuy 

nhiên, tự do hóa thương mại trên phạm vi toàn cầu cũng mang lại những hậu 

quả khôn lường cho các nước đang phát triển như sức cạnh tranh thấp nên 

hàng hóa không tiêu thụ được, tài nguyên bị khai thác tới mức kiệt quệ, môi 

trường bị phá huỷ… Ngay ở trong một quốc gia cũng có tình hình tương tự 

như vậy, sự phân hóa thu nhập đY dẫn tới một số nhóm người có thu nhập thấp 

không thể mua được hàng hóa (mặc dù giá rẻ hơn so với trước khi diễn ra quá 

trình tự do hóa thương mại), một số sản phẩm cũng sẽ không thể tiêu thụ được 

vì giá cao mà điều kiện tự nhiên ở đó không cho phép chuyển đổi sang sản 

xuất ra sản phẩm khác. ở một khía cạnh khác, hình thái độc quyền Nhà nước 

và sự phát triển của các Tập đoàn, Công ty xuyên quốc gia đY và sẽ tiếp tục 

chi phối thị trường thế giới khiến cho các doanh nghiệp nhỏ ít có cơ hội để 

thâm nhập và bành trướng thị trường. Trên thực tế, nhiều nhà kinh tế học phê 
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phán gay gắt tình trạng độc quyền và nhấn mạnh phải khuyến khích cạnh 

tranh bình đẳng nhưng để cạnh tranh bình đẳng thì doanh nghiệp vừa và nhỏ 

không thể cạnh tranh được với các Công ty lớn ở hầu hết các lĩnh vực và 

ngành nghề kinh doanh. Ngay ở trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 

tình hình cũng diễn ra tương tự như vậy, trong hội nghị các nước đều thống 

nhất phải tự do hóa thương mại nhưng thực tế lại tìm kiếm các hàng rào bảo 

hộ mới tinh vi hơn, chặt chẽ hơn. 

Về phương diện lý luận, cũng còn nhiều quan niệm khác nhau về kinh tế 

thị trường và cơ chế thị trường. Một số nhà kinh tế của Việt Nam cho rằng: 

"Kinh tế hàng hóa ra đời thì thị trường cũng xuất hiện, nhưng không có nghĩa 

đó là nền kinh tế thị trường. Với sự tăng trưởng của kinh tế hàng hóa, thị 

trường được mở rộng, phong phú, đảm bảo, các quan hệ thị trường tương đối 

hoàn thiện thì mới có kinh tế thị trường". Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa 

phát triển ở trình độ cao, khi tất cả các quan hệ kinh tế trong quá trình tái sản 

xuất xY hội đều được tiền tệ hóa; các yếu tố của sản xuất như đất đai; tài 

nguyên, vốn bằng tiền và vốn vật chất; sức lao động, công nghệ và quản lý, các 

sản phẩm dịch vụ được tạo ra, chất xám đều là đối tượng mua bán, là hàng hóa. 

Cơ chế thị trường là tổng thể các nhân tố, quan hệ cơ bản vận động dưới 

sự chi phối của các qui luật thị trường trong môi trường cạnh tranh, nhằm mục 

tiêu lợi nhuận. Nhân tố cơ bản của cơ chế thị trường là cung - cầu và giá cả thị 

trường. Cơ chế thị trường có những đặc trưng cơ bản sau: 

- Các vấn đề liên quan đến phân bổ sử dụng các nguồn tài nguyên sản 

xuất khan hiếm như lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên về cơ bản được 

quyết định một cách khách quan thong qua sự hoạt động của các qui luật kinh tế. 

- Tất cả các mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể kinh tế được tiền tệ hóa. 

- Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lợi ích kinh tế được biểu hiện 

tập trung ở mức lợi nhuận. 
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- Tự do lựa chọn việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng từ các nhà sản xuất, 

các nhà thương mại và người tiêu dùng thông qua cơ chế thị trường. 

- Cạnh tranh là môi trường và động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, thúc 

đẩy tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả. 

Về cơ bản, cơ chế thị trường là cơ chế tự điều chỉnh theo các qui luật của 

kinh tế thị trường. Vì vậy, sự can thiệp của Nhà nước đảm bảo cho sự vận 

động của thị trường được ổn định, nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh tế, bảo đảm 

định hướng chính trị của sự phát triển kinh tế, sửa chữa, khắc phục những 

khuyết tật vốn có của kinh tế thị trường, tạo ra những công cụ quan trọng điều 

tiết thị trường ở tầm vĩ mô. 

Nhìn chung, không có qui định chuẩn nào để xác định một cách rõ 

ràng và liệu một nước có phải là một nền kinh tế thị trường hay không? 

Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra 6 chỉ tiêu để xác định một nước có nền kinh tế thị 

trường, đó là: 

- Phạm vi mà đồng tiền nước đó có thể chuyển đổi sang đồng tiền của 

một nước khác. 

- Phạm vi và mức lương của người lao động ở nước đó được xác định trên 

cơ sở tự do thoả thuận giữa người lao động và người quản lý, 

- Phạm vi mà các công ty của nước ngoài được liên doanh và đầu tư ở 

nước đó, 

- Phạm vi mà Chính phủ sở hữu học kiểm soát đối với phương tiện sản xuất,  

- Phạm vi mà Chính phủ kiểm soát đối với việc phân bổ các nguồn lực và 

các quyết định về giá và sản lượng của doanh nghiệp. 

- Các yếu tố khác mà cơ quan có thẩm quyền quản lý cho là phù hợp. 

ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước chủ trương thực hiện nhất quán lâu dài 

chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ 

chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xY hội chủ nghĩa. 

Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xY hội chủ nghĩa được 

xác định như sau: 
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- Mục đích của nền kinh tế thị trường xY hội chủ nghĩa là phát triển lực 

lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vấn đề - kỹ thuật của chủ 

nghĩa xY hội; sử dụng cơ chế thị trường, áp dụng các hình thức và phương 

pháp quản lý kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, phát huy tinh thần năng 

động, sáng tạo của người lao động, giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa; lYnh đạo, quản lý nền kinh tế để phát triển đúng 

hướng đi lên chủ nghĩa xY hội. 

- Kinh tế thị trường định hướng xY hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở 

hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhưng sở hữu công cộng (toàn dân và tập thể) 

dần dần trở thành nền tảng, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

- Kinh tế thị trường định hướng xY hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà 

nước, Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, quản lý nền kinh tế theo 

nguyên tắc kết hợp thị trường với kế hoạch, phát huy mặt tích cực, hạn chế, 

khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao 

động, của toàn thể nhân dân. 

- Kinh tế thị trường định hướng xY hội chủ nghĩa thực hiện phân phối chủ 

yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo 

phương thức đóng góp vốn và trí tuệ vào sản xuất kinh doanh và thông qua 

phúc lợi xY hội; tăng trưởng kinh tế gắn liền với đảm bảo tiến bộ và cộng đồng 

xY hội ngay trong từng bước phát triển. 

Từ chủ trương chung về xây dựng kinh tế thị trường ở Việt Nam như đY 

nêu trên, cho thấy cơ chế thị trường không phải là cơ chế thị trường thuần tuý 

mà là cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Một mặt, Nhà nước tôn 

trọng sự hoạt động của các qui luật khách quan trong nền kinh tế thị trường. 

Mặt khác, Nhà nước có các điều chỉnh cần thiết để hạn chế các khuyết tật của 

cơ chế thị trường. Đây chính là cơ sở luận quan trọng để xác định những vấn 

đề mấu chốt của đổi mới và hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương 

mại theo cơ chế thị trường. Theo định hướng đó, chính sách quản lý nhà nước 

về thương mại theo cơ chế thị trường phải thể hiện được các yêu cầu sau đây: 
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- Thứ nhất thực hiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại trên thị 

trường chủ yếu bằng pháp luật, thể chế, qui hoạch, kế hoạch Nhà nước hướng 

dẫn, hỗ trợ và thanh tra, kiểm soát mọi thành phần kinh tế thực hiện thể chế, 

kế hoạch và qui hoạch, giảm mạnh sự can thiệp vào thị trường và hoạt động 

thương mại bằng phương pháp hành chính hoặc bằng cách trực tiếp tham gia 

kinh doanh. 

Thứ hai, là hoàn chỉnh hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế để tạo lập 

đầy đủ và đồng bộ các bộ phận của thị trường nhằm đẩy lùi và triệt tiêu các thị 

trường ngầm, hình thành hệ thống thể chế thị trường hoàn chỉnh và đồng bộ. 

- Thứ ba, là thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về thương mại theo 

hướng phân cấp quản lý mạnh mẽ cho cấp dưới đi đôi với giám sát, thanh 

tra chặt chẽ của cấp trên, gắn trách nhiệm với quyền lợi và các điều kiện 

thực hiện. 

- Thứ tư, là xây dựng cơ chế quản lý nhà nước về thương mại thực sự 

thông thoáng và minh bạch trên thị trường nội địa nhằm phát huy tối đa nội 

lực và tận dụng được các ngoại lực cho sự phát triển, bảo đảm cho quá trình 

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Cơ chế thị trường là cơ chế thông qua thị trường để xác định về mặt giá 

trị sử dụng: sản xuất cho ai, sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và về mặt giá 

trị: phải tính toán hao phí bao nhiêu lao động (lao động sống và lao động quá 

khứ). Về mặt giá trị sử dụng là nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người mua. 

Về mặt giá trị là chú ý tới sự kết hợp với khả năng thanh toán của người mua. 

Nói một cách khác, cơ chế thị trường là, bán cái mà thị trường cần chứ không 

phải bán cái mình có. Tín hiệu rõ nhất của cơ chế thị trường là giá cả thị trường, 

nhìn vào sự biến động của giá cả là thấy sự biến động của thị trường. 

Cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước là sự điều tiết vĩ mô, thể 

hiện trên các mặt sau đây: 

Một là, Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi (về luật pháp và thực 

thi luật pháp), gồm 7 nhóm luật sau: pháp luật về các loại hình công ty, pháp 
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luật về hợp đồng kinh tế, pháp luật về đầu tư và thị trường vốn; pháp luật về 

tín dụng và ngân hàng; pháp luật về điều chỉnh các hoạt động quản lý kinh tế 

vĩ mô; pháp luật về giải quyết các tranh chấp và phá sản, về trọng tài kinh tế 

và Tòa án kinh tế. 

Hai là, Nhà nước tạo môi trường xY hội ổn định, bằng cách xây dựng kết 

cấu hạ tầng về kinh tế (quan trọng nhất là giao thông vận tải và thông tin liên 

lạc) và kết cấu hạ tầng xY hội, trong đó nhấn mạnh về giáo dục, đào tạo, 

công nghệ… 

Ba là, Nhà nước soạn thảo kế hoạch, quy hoạch, các chương trình phát 

triển kinh tế xY hội và ban hành các chính sách để hướng các chủ thể thực hiện 

kế hoạch, quy hoạch và các chương trình đó. 

Bốn là, khi cần thiết Nhà nước sử dụng những biện pháp hành chính để 

can thiệp vào hoạt động kinh tế và thương mại. 

1.1.1.1.1.1.1.1.3333. . . . Vai trò và cVai trò và cVai trò và cVai trò và chức năng của thương mại trong nền kinh tế quốc dân (KTQD)hức năng của thương mại trong nền kinh tế quốc dân (KTQD)hức năng của thương mại trong nền kinh tế quốc dân (KTQD)hức năng của thương mại trong nền kinh tế quốc dân (KTQD)    

Thương mại là một ngành kinh tế tương đối độc lập trong nền kinh tế 

quốc dân, tuy không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, nhưng thương mại 

có vai trò quan trọng thực hiện quá trình sản xuất mở rộng của nền kinh tế 

quốc dân, gắn lưu thông hàng hóa với sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với tiêu 

dùng. Việc hình thành và phát triển thương mại phụ thuộc vào sự phân công 

lao động xY hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở từng giai đoạn 

lịch sử nhất định. Trình độ của lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, phân 

công lao động xY hội ngày càng sâu sắc thì hoạt động thương mại càng phát 

triển, mở rộng cả về phạm vi, quy mô và cơ cấu hàng hóa, dịch vụ. 

1.1.3.1. 1.1.3.1. 1.1.3.1. 1.1.3.1. TTTTh−ơng mại có những vai trò sau đây:hương mại có những vai trò sau đây:hương mại có những vai trò sau đây:hương mại có những vai trò sau đây:    

Thứ nhất, thương mại là điều kiện để thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát 

triển. Thông qua hoạt động thương mại trên thị trường, các chủ thể kinh 

doanh được mua bán các hàng hóa và dịch vụ. Điều đó đảm bảo cho quá 

trình tái sản xuất xY hội được tiến hành bình thường, lưu thông hàng hóa và 

dịch vụ thông suốt. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng là ở chỗ: Nếu 
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hoạt động thương mại kém phát triển thì chu trình tái sản xuất hàng hóa 

không thể phát triển được. 

Thứ hai, thông qua việc mua bán hàng hóa dịch vụ trên thị trường, 

thương mại có vai trò trong việc mở rộng, khuyến khích, nâng cao nhu cầu 

tiêu dùng ngày càng tăng lên của toàn xY hội, bao gồm các cá nhân, doanh 

nghiệp; kích cầu và làm tăng sức mua của nhân dân - đây là động lực thúc 

đẩy, phát triển nền kinh tế của đất nước. 

Thứ ba, thương mại - đặc biệt là thương mại xuất nhập khẩu, trực tiếp 

thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại mở cửa, thực hiện quá trình hợp tác và 

hội nhập kinh tế trong khu vực và quốc tế; gắn chặt thị trường trong nước với 

thị trường nước ngoài. Sự phát triển mạnh mẽ về ngoại thương sẽ đảm bảo mở 

rộng thị trường đầu vào các yếu tố sản xuất, khoa học công nghệ hiện đại, 

nguyên nhiên vật liệu thiết yếu mà trong nước không có; đồng thời cũng mở 

rộng thị trường đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; thông qua đó 

ngoại thương tạo ra nguồn tích luỹ vốn ngoại tệ mạnh, phục vụ đắc lực sự 

nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Thứ tư, hoạt động thương mại luôn luôn có sự cạnh tranh, thông qua cạnh 

tranh đòi hỏi các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường phải 

hết sức năng động sáng tạo và nhạy bén; đồng thời phải luôn luôn không 

ngừng cải tiến phương pháp kinh doanh và dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh 

doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước 

ngoài. Điều đó góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân nói chung và 

trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh và dịch vụ thương mại nói riêng. 

1.1.3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.Thương mại có các chức năng sau đây:Thương mại có các chức năng sau đây:Thương mại có các chức năng sau đây:Thương mại có các chức năng sau đây:    

Một là, tổ chức và thực hiện quá trình lưu chuyển hàng hóa dịch vụ phục 

vụ cho sản xuất và phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân thông qua hoạt 

động mua bán trao đổi trên thị trường. Đây là chức năng chủ yếu nhất của 



 22 

thương mại; với chức năng này, thương mại phải nghiên cứu và nắm vững nhu 

cầu thị trường hàng hóa, dịch vụ; huy động và sử dụng hợp lý các nguồn hàng 

nhằm thoả mYn một cách tối đa mọi nhu cầu của xY hội. Thiết lập hợp lý các 

mối quan hệ mua, bán, dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân. 

Hai là, thông qua quá trình lưu chuyển hàng hóa, thương mại thực hiện 

chức năng tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu lưu thông, thực hiện chức 

năng này, thương mại phải làm tốt công tác vận chuyển, kho hàng bến bYi, 

tiếp nhận, đóng gói, bảo quản, phân loại hàng hóa… trước khi đưa tới các đối 

tượng tiêu dùng. 

Ba là, thông qua hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa trong nước và 

hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại làm chức năng gắn sản xuất với thị 

trường và gắn nền kinh tế quốc dân của một nước với nền kinh tế khu vực và 

nền kinh tế thế giới, tham gia thực hiện quá trình toàn cầu hóa kinh tế. 

Bốn là, thực hiện giá trị hàng hóa; với chức năng này thương mại chuyển 

hóa hình thái giá trị của hàng hóa từ hàng thành tiền, và từ tiền thành hàng 

hóa; đây là chức năng quan trọng của thương mại; thực hiện chức năng này 

chính là thực hiện mục tiêu cuối cùng của quá trình tái sản xuất xY hội; đồng 

thời cũng là thực hiện mục tiêu kinh doanh sinh lời của thương mại. 

Năm là, thương mại thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư vào các ngành, 

các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân thông qua các hoạt động quảng cáo, xúc 

tiến, quảng bá hình ảnh sản phẩm, tiềm năng và kế hoạch phát triển kinh tế 

của đất nước trong tương lai. Các bộ - chợ quốc tế và trong nước mà ngành 

thương mại tổ chức là nhịp cầu nối liền các nhà đầu tư trong và ngoài nước để 

lập kế hoạch và dự báo nhu cầu đáp ứng các sản phẩm và dịch vụ trong tương 

lai cho tiêu dùng trong nước và thế giới. 

1.1.3.3. 1.1.3.3. 1.1.3.3. 1.1.3.3. Vai trò củaVai trò củaVai trò củaVai trò của quản lý nhà nước về thương mại quản lý nhà nước về thương mại quản lý nhà nước về thương mại quản lý nhà nước về thương mại::::    

Một là, Nhà nước tạo môi trường và điều kiện cho thương mại trên thị 

trường nội địa phát triển. Môi trường ở đây bao gồm cả môi trường luật pháp, 

môi trường kinh tế, môi trường văn hóa - xY hội và môi trường kỹ thuật - công 
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nghệ. Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế được vận hành theo cơ chế kế 

hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường chúng ta 

thường quá nhấn mạnh đến môi trường luật pháp và môi trường kinh tế mà 

không chú ý tới môi trường văn hóa - xY hội và môi trường kỹ thuật - công 

nghệ cho phát triển thương mại. Thực tế đY chỉ ra rằng, dù cho môi trường 

kinh tế và luật pháp có thuận lợi bao nhiêu nhưng môi trường ấy kỳ thị những 

nhà kinh doanh và xem họ như những "bọn con phe", "kẻ buôn bán, chuyên 

bóc lột cả người sản xuất và người tiêu dùng"… thì cũng chẳng khuyến khích 

được các nhà kinh doanh dám nghĩ, dám làm. Cũng giống như nếu không phát 

triển kết cấu hạ tầng công nghệ cho thương mại điện tử thì có môi trường luật 

pháp, kinh tế và văn hóa tốt bao nhiêu cũng chẳng có được thương mại điện tử 

trong thực tiễn vì các máy tính không thể kết nối được với nhau. Do vậy, Nhà 

nước cần tập trung tạo lập các yếu tố đồng bộ của môi trường, không quá thiên 

lệch và cắt khúc thành các bộ phận rời rạc nhau. Môi trường đó cũng phải là 

môi trường được minh bạch hóa để mọi tổ chức và cá nhân có thể hiểu được, 

hoạt động được mà không bị kết tội vì "lợi dụng sơ hở của Nhà nước"… 

Hai là, Nhà nước định hướng cho sự phát triển của thương mại trên thị 

trường nội địa. Sự định hướng này được thực hiện thông qua việc xây dựng và 

tổ chức thực hiện các chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển. Trong các 

văn kiện của Đảng, các mục tiêu dài hạn và trung hạn về phát triển các ngành 

dịch vụ đY được xác định tương đối cụ thể và gắn liền với các mục tiêu đó là 

phương hướng phát triển của các lĩnh vực và định hướng phát triển các vùng. 

Đó là những định hướng rất cơ bản cho hoạch định chiến lược, qui hoạch, kế 

hoạch và chính sách phát triển thương mại. Vì vậy, để thể hiện tốt vai trò của 

mình, các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại cũng phải chú trọng và 

nâng cao chất lượng của công tác thông tin dự báo tình hình thị trường trong 

và ngoài nước. 

Ba là, Nhà nước điều tiết và can thiệp vào quá trình hoạt động thương 

mại bằng các công cụ và biện pháp kinh tế. Trong điều kiện thị trường phát 
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triển không đều, ở địa bàn thành thị thì thị trường phát triển nhanh và thương 

mại hoạt động rất nhộn nhịp. Bên cạnh đó, ở nông thôn, đặc biệt là ở miền núi, 

vùng sâu và vùng xa, hoạt động thương mại và thị trường kém phát triển, cơ sở 

vật chất kỹ thuật cho hoạt động thương mại thiếu thốn và vận chuyển hàng 

hóa gặp nhiều khó khăn, chi phí cao. 

Để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhà nước phải can 

thiệp trực tiếp vào quá trình hoạt động thương mại thông qua các hình thức hỗ 

trợ (trợ giá, trợ cước), đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (cửa hàng, chợ, trung 

tâm thương mại dịch vụ ở nông thôn…). Thị trường và cơ chế thị trường luôn 

chứa đựng khả năng phát triển tự phát và nhiều yếu tố rủi ro, để thị trường 

phát triển ổn định cần thiết phải có sự can thiệp của Nhà nước thông qua các 

công cụ và biện pháp kinh tế như thuế, giá, tỷ giá, phí… 

Bốn là, Nhà nước thực hiện vai trò kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt 

động thương mại trên thị trường nội địa. Hoạt động thanh tra, kiểm tra là một 

trong những chức năng mà Nhà nước nào cũng phải thực hiện. Thanh tra 

chuyên ngành về thương mại thường bao gồm 4 nội dung: kiểm tra việc đăng 

ký kinh doanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, phát hiện và 

xử lý các vi phạm pháp luật thương mại, kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi 

hành pháp luật về thương mại, kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp 

luật về thương mại. Công tác thanh tra và kiểm tra sẽ mang lại kết quả khi gắn 

liền với giáo dục về pháp luật để ngăn ngừa và xử phạt nghiêm minh để ngăn 

chặn. Hoạt động thương mại trên thị trường nội địa rất đa dạng và phức tạp vì 

vậy công tác thanh tra và kiểm tra cũng bao gồm nhiều nội dung khác nhau. 

Việc thống nhất toàn bộ hệ thống thanh tra thành một cơ quan hay phân công 

cho các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau và phân cấp cho các địa phương 

luôn là những vấn đề phải xử lý nhằm tăng cường vai trò quản lý của Nhà 

nước đối với thương mại và thị trường. 
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1.1.1.1.1.1.1.1.4444.... Nội dung quản lý nhà nước về thương m Nội dung quản lý nhà nước về thương m Nội dung quản lý nhà nước về thương m Nội dung quản lý nhà nước về thương mạiạiạiại    

Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế được qui định trong nhiều Bộ luật 

khác nhau. Luật tổ chức Quốc hội qui định rõ Quốc hội có quyền xây dựng 

luật, sửa đổi luật, quyết định chương trình xây dựng luật, quyết định kế hoạch 

phát triển kinh tế xY hội của đất nước, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, 

quyết định dự toán, phân bổ ngân sách. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân qui định trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân có quyền 

quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế xY hội, quyết định các chủ trương, 

biện pháp nhằm phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế địa 

phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo 

qui định của pháp luật, dự đoán và phê chuẩn ngân sách địa phương, quyết 

định chủ trương, biện pháp phân bổ lao động và dân cư địa phương. Luật tổ 

chức Chính phủ qui định Chính phủ giữ vai trò trung tâm trong việc thực hiện 

chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước, Chính phủ thống nhất quản lý nền 

kinh tế quốc dân; phát triển nền kinh tế nhiều thành phần; xây dựng dự án 

phát triển kinh tế dài hạn, 5 năm, hàng năm để trình Quốc hội và chỉ đạo thực 

hiện các kế hoạch đó; quyết định các chính sách về tài chính, tiền tệ, tiền 

lương và giá cả, quản lý tài sản Nhà nước; quản lý hoạt động kinh tế đối 

ngoại… Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn… trình dự án luật, pháp lệnh và 

các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Luật tổ chức 

Chính phủ qui định các chức năng của Chính phủ trong quản lý nhà nước về 

kinh tế bao gồm: 

- Tham gia quyền lập pháp với tư cách là cơ quan sáng kiến pháp luật (để 

phân biệt với Quốc hội là cơ quan có quyền lập pháp). 

- Thực hiện quyền lập qui với tư cách là cơ quan thi hành pháp luật, đưa 

các văn bản pháp luật vào thực tiễn đời sống kinh tế đất nước. 

- LYnh đạo và điều hành quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối, 

chính sách, các kế hoạch phát triển kinh tế xY hội. 
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Luật Thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005 qui định: 

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thương mại; Bộ Thương 

mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt 

động mua bán hh và các hoạt động thương mại, cụ thể Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện việc 

quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại trong lĩnh vực được phân công; 

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về các hoạt động 

thương mại tại địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ. 

Sau khi Luật Thương mại năm 2005 ra đời, Chính phủ nước CHXHCN 

Việt Nam qui định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương (Nghị định số 

189/2007/NĐ-CP) như sau. 

Về chức năng: 

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực; cơ 

khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, 

vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, 

công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, 

lưu thông hàng hóa trong nước; xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến 

thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế - thương 

mại quốc tế, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng các biện pháp 

tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ. 

Về nhiệm vụ và quyền hạn: 

Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị 

định số9 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: 
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1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo nghị quyết, 

nghị định, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật khác về các ngành, 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân công của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, 

quy hoạch phát triển tổng thể; chiến lược, quy hoạch ngành và lĩnh vực; quy 

hoạch vùng, lYnh thổ và các chương trình phát triển, chương trình mục tiêu 

quốc gia, chương trình kỹ thuật - kinh tế, các dự án quan trọng và các văn bản 

quy phạm pháp luật khác trong phạm vi các ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý. 

3. Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, các chương trình phát triển các 

ngành và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ các vùng, lYnh thổ 

theo phân cấp và uỷ quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

4. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công 

nghiệp và thương mại. 

5. Xây dựng tiêu chuẩn, ban hành quy trình, quy chuẩn, định mức kinh tế 

- kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, 

tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra đối với ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện thuộc ngành công nghiệp và thương mại theo danh mục do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ quy định. 

6. Chủ trì thẩm định hoặc phê duyệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các dự án đầu tư trong các ngành công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ. 

7. Quy định việc cấp, điều hành, thu hồi, gia hạn giấy phép về điện, hóa 

chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất thuốc lá và các loại giấy phép, giấy 

chứng nhận, giấy đăng ký theo quy định của pháp luật. 
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8. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng 

dầu, vật liệu nổ công nghiệp, hạt giống cây bông và các dự trữ khác theo quy 

định của Chính phủ. 

9. Về an toàn kỹ thuật công nghiệp: 

a. Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác 

kỹ thuật an toàn trong ngành công nghiệp; bảo vệ môi trường công nghiệp 

theo quy định của pháp luật; 

b. Đề xuất danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, đề nghị Bộ Lao động - Thương 

binh và XY hội thống nhất ban hành; 

c. Xây dựng và ban hành quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và XY hội; 

d. Xây dựng và ban hành tiêu chí, điều kiện hoạt động đối với các t chức 

kiểm định khi thực hiện hoạt động kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, sau 

khi có ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và XY hội; 

®. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về an toàn đối với máy móc, thiết bị, vật tư, có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. 

10. Về cơ khí, luyện kim: 

Chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản 

phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ 

cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp. 

11. Về điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo: 

a. Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; công bố danh mục các công trình điện thuộc quy hoạch phát triển 

điện lực để kêu gọi đầu tư xây dựng và quản lý việc thực hiện; 
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b. Phê duyệt quy hoạch bậc thang thuỷ điện, quy hoạch năng lượng mới 

và năng lượng tái tạo; 

c. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về điện nguyên tử, năng 

lượng mới, năng lượng tái tạo; 

d. Ban hành quy định về lập, thẩm định, lấy ý kiến, trình duyệt giá bán lẻ điện. 

12. Về dầu khí: 

a. Phê duyệt kế hoạch khai thác sớm dầu khí tại các mỏ; 

b. Quyết định thu hồi mỏ trong trường hợp nhà thầu không tiến hành phát 

triển mỏ và khai thác dầu khí theo thời gian quy định đY được phê duyệt; 

c. Quyết định cho phép đốt bỏ khí đồng hành; 

d. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình phát triển và kết quả tìm kiếm, 

thăm dò, khai thác, tiêu thụ dầu khí trong nước và xuất khẩu. 

13. Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); 

a. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp khai thác và chế 

biến khoáng sản; 

b. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch khai thác, chế biến và 

sử dụng khoáng sản sau khi được phê duyệt; 

c. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 

chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh, bảo vệ môi 

trường trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; 

d. Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư 

khai thác, chế biến khoáng sản; 

®. Ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn khoáng sản cấm xuất 

khẩu, khoáng sản hạn chế xuất khẩu theo quy định của pháp luật. 

14. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp: 

a. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, tổng hợp tình hình phát triển 

công nghiệp hóa chất; 
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b. Công bố danh mục các loại vật liệu nổ công nghiệp cấm, hạn chế sử 

dụng; kiểm tra việc thực hiện các quy định về sản xuất, nhập khẩu, cung ứng, 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

15. Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp 

chế biến khác: 

a. Kiểm tra, giám sát đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc ngành công 

nghiệp tiêu dùng và thực phẩm theo quy định của pháp luật; 

b. Chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách phát triển các ngành công nghiệp tiêu dùng và công nghiệp 

thực phẩm; 

c. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

về chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; 

an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế 

biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đến trước khi được 

đưa ra thị trường nội địa và xuất khẩu. 

16. Về phát triển công nghiệp và thương mại địa phương: 

a. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công 

nghiệp ở địa phương; 

b. Tổng hợp chung về phát triển công nghiệp địa phương và quản lý các 

cụm, điểm công nghiệp ở cấp huyện và các doanh nghiệp công nghiệp ở địa 

phương; 

c. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch ngành, 

vùng trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên phạm vi cả nước; 

d. Ban hành cơ chế khuyến khích hỗ trợ và định hướng phát triển công 

nghiệp và thương mại ở địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

®. Tổ chức phổ biến kinh nghiệm về sản xuất, quản lý, khoa học - công 

nghệ, đầu tư, đào tạo, cung cấp thông tin, triển lYm, hội chợ, quảng bá sản 

phẩm cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và thương mại ở địa phương; 
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e. Xây dựng chương trình, kế hoạch, quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

17. Về lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu: 

a. Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển thương mại nội địa, 

xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới, lưu thông hàng hóa trong nước, 

bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho miền núi, hải đảo và đồng bào dân tộc; 

b. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, điều tiết lưu thông hàng 

hóa trong từng thời kỳ, bảo đảm cân đối cung cầu, cán cân thương mại, phát 

triển ổn định thị trường hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu; 

c. Thống nhất quản lý về xuất khẩu; nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm 

xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh hàng hóa; hoạt động uỷ thác; uỷ thác 

xuất khẩu, nhập khẩu; đại lý mua bán; gia công; thương mại biên giới và lưu 

thông hàng hóa trong nước; 

d. Ban hành các quy định về hoạt động dịch vụ thương mại, dịch vụ phân 

phối trong nước và từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; 

®. Quản lý hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

e. Tổng hợp tình hình, kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng 

hóa và dịch vụ thương mại trong phạm vi cả nước. 

18. Về thương mại điện tử: 

a. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, chỉ đạo và 

kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính 

sách phát triển thương mại điện tử; 

b. Chủ trì hợp tác quốc tế về thương mại điện tử; ký kết hoặc thamg ia 

các thỏa thuận quốc tế liên quan đến thương mại điện tử. 

19. Về quản lý thị trường: 

a. Chỉ đạo công tác quản lý thị trường trong cả nước; hướng dẫn, kiểm 

tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu 

thông hàng hóa, các hoạt động thương mại trên thị trường, hàng hóa và hoạt 
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động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ thương mại; xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật theo quy định; 

b. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa công 

nghiệp lưu thông trên thị trường; phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra, thanh tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

c. Chủ trì và tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành, các địa phương 

trong việc kiểm tra, kiểm soát; chống đầu cơ lũng đoạn thị trường, buôn lậu, 

sản xuất và buôn bán hàng giả; hàng cấm, gian lận thương mại và các hành vi 

kinh doanh khác trái quy định của pháp luật. 

20. Về quản lý cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, áp dụng biện pháp tự 

vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 

a. Tổ chức điều tra và xử lý, giải quyết khiếu nại các vụ việc cạnh tranh; 

quản lý về chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ đối 

với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; 

b. Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, các quy định về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; 

c. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiện hội ngành 

hàng để xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp 

tự vệ của nước ngoài đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

21. Về xúc tiến thương mại: 

a. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, 

chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm và chỉ đạo, tổ chức, 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định hiện hành; 

b. Hướng dẫn, kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động quảng cáo 

thương mại, hỗ trợ, triển lYm thương mại, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu 

hàng hóa, dịch vụ ở trong và ngoài nước, thương hiệu theo quy định của 

pháp luật; 

c. Quản lý nguồn nhân sách nhà nước cho các hoạt động xúc tiến thương 

mại hàng năm. 
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22. Về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế: 

a. Xây dựng, thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách hội nhập kinh tế - 

thương mại quốc tế; giải thích, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; 

b. Tổng hợp, xây dựng phương án và tổ chức đàm phán để ký kết hoặc 

gia nhập các điều ước quốc tế đa phương hoặc khu vực về thương mại; đàm 

phán các thỏa thuận thương mại tự do; đàm phán các hiệp định hợp tác kinh tế 

thương mại và các thỏa thuận mở rộng thị trường giữa Việt Nam với các nước, 

các khối nước hoặc vùng lYnh thổ; 

c. Đại diện lợi ích kinh tế - thương mại của Việt Nam; đề xuất phương án 

và tổ chức thực hiện và nghĩa vụ liên quan đến kinh tế - thương mại của Việt 

Nam tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam á (ASEAN); Diễn đàn hợp tác kinh tế châu ¸ - Thái Bình Dương 

(APEC); Diễn đàn hợp tác ¸ - Âu (ASEM) và các tổ chức, diễn đàn kinh tế 

quốc tế khác theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; 

d. Thương trực công tác hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế Việt Nam; 

®. Đầu mối tổng hợp, theo dõi và báo cáo về sử dụng nguồn vốn ODA và 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp và thương mại; đầu 

tư của ngành công nghiệp và thương mại ra nước ngoài. 

23. Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam 

ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

quản lý, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thương vụ, các tổ chức xúc tiến 

thương mại, trung tâm giới thiệu sản phẩm hàng hóa ở nước ngoài có sự tham 

gia của cơ quan nhà nước Việt Nam. 

24. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, 

công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân trong và ngoài nước phục vụ 

các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế. 

25. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các ngành công nghiệp và thương 

mại thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. 
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26. T chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 

khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ, bao gồm: 

a. Ban hành hàng rào kỹ thuật và quản lý các hoạt động về điểm hỏi, đáp 

về hàng rào kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ; 

b. Tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ từ 

ngùôn ngân sách nhà nước theo kế hoạch dài hạn, hàng năm trong ngành công 

nghiệp và thương mại; 

c. Thống nhất quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm, khai 

thác hợp lý tài nguyên năng lượng, vệ sinh an toàn trong công nghiệp chế biến 

thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

27. Về dịch vụ công: 

a. Quản lý quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp dịch vụ công trong 

các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; 

b. Xây dựng các tiêu chuẩn, ban hành các quy trình, quy chuẩn, trình tự, 

thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động tổ chức cung ứng 

dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

c. Hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ 

công theo quy định của pháp luật. 

28. Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh 

nghiệp có vốn nhà nước trong các ngành công nghiệp và thương mại thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ, bao gồm: 

a. Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được 

phê duyệt; 

b. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm, 

miễn nhiệm theo thẩm quyền các chức danh cán bộ lYnh đạo, quản lý, kế 

toán trưởng; 
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c. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Điều lệ tổ chức và hoạt động. 

29. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội, Hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ 

(gọi tắt là Hội) tham gia vào hoạt động của ngnàh; tổ chức lấy ý kiến của Hội 

để thiện các quy định quản lý ngành công nghiệp và thương mại; kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của nhà nước đối với Hội. 

30. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ. 

31. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính 

của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước 

đY được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

32. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức: 

a. Quản lý các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; 

b. Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch 

viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau 

khi có ý kiến thẩm định của Bộ nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, 

phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ 

thể của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ 

quản lý thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

c. Tổ chức thi nâng ngạch và công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch đối 

với các ngạch viên chức chuyên ngành theo quy định của pháp luật. 

33. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền 

lương và các chính sách, chế độ đYi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán 

bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, 

bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc 

thẩm quyền. 
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34. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, phối hợp với Bộ Tài 

chính lập, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý để Chính phủ trình Quốc hội; quản lý, tổ chức thực hiện 

quyết toán ngân sách nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ khác về ngân sách nhà 

nước, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. 

35. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Với các nội dung được qui định trên đY thể hiện rõ vai trò của quản lý 

nhà nước về thương mại và cần phải nhận thấy rằng khái niệm "chính sách 

quản lý Nhà nước về thương mại" là sự cụ thể hóa các nội dung như đY trình 

bày ở trên. CHDCND Lào nếu thấy cần thiết thì học tập kinh nghiệm của Việt 

Nam đổi Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương và những chức năng, nhiệm 

vụ trên đây là phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Lào. 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. tính tất yếu khách quantính tất yếu khách quantính tất yếu khách quantính tất yếu khách quan và nội dung của chính sách quản lý  và nội dung của chính sách quản lý  và nội dung của chính sách quản lý  và nội dung của chính sách quản lý 

nhà nướcnhà nướcnhà nướcnhà nước về thương mại trong nền kinh tế thị trường. về thương mại trong nền kinh tế thị trường. về thương mại trong nền kinh tế thị trường. về thương mại trong nền kinh tế thị trường.    

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. Tính tất yếu khách quanTính tất yếu khách quanTính tất yếu khách quanTính tất yếu khách quan của chính sách quản lý Nhà nước về  của chính sách quản lý Nhà nước về  của chính sách quản lý Nhà nước về  của chính sách quản lý Nhà nước về 

thương mại trong nền kinh tế thị trường thương mại trong nền kinh tế thị trường thương mại trong nền kinh tế thị trường thương mại trong nền kinh tế thị trường     

Nhà nước là công cụ cơ bản của quyền lực chính trị, là bộ máy đặc biệt 

để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đối với toàn xY hội. Nhà 

nước là một tổ chức quyền lực của giai cấp thống trị. Mọi nhà nước đều có 

những vai trò, chức năng quản lý kinh tế - xY hội nhằm đạt được mục tiêu, tuỳ 

thuộc bản chất giai cấp của Nhà nước đó. 

Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của cơ 

quan quản lý nhà nước (chủ thể) đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mọi thành phần kinh tế (khách thể) bằng hệ thống công cụ quản lý, 

tổ chức bộ máy, cán bộ điều hành và cơ chế phối hợp nhằm đạt mục tiêu phát 

triển kinh tế - xY hội trong từng thời kỳ nhất định. 
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Thương mại là một bộ phận trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. Do đó 

thương mại cũng là đối tượng quản lý của Nhà nước, xuất phát từ các lý do cụ 

thể đặc thù sau: 

Thứ nhất, thương mại là một khâu của quá trình tái sản xuất. Nắm khâu 

này nhà nước sẽ chi phối được cả sản xuất và tiêu dùng. Trong sản xuất hàng 

hóa, trước khi đi vào tiêu dùng hàng hóa phải qua khâu phân phối, lưu thông. 

Phân phối, lưu thông nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Quản lý sản xuất tiêu 

dùng tất yếu phải quản lý phân phối lưu thông, quản lý thương mại. 

Thứ hai, thương mại là ngành kinh tế quốc dân do đó nhà nước phải quản 

lý như đối với các ngành khác. Một nguyên tắc quan trọng của quản lý kinh tế 

là quản lý theo ngành, địa phương và vùng lYnh thổ. Đặc điểm thương mại là 

hoạt động mang tính liên ngành, là hoạt động có tính xY hội hóa cao mà mỗi 

doanh nhân không thể tự xử lý các vấn đề. Thương mại là ngành quan trọng 

của nền kinh tế quốc dân không thể thiếu sự quản lý của Nhà nước. 

Thứ ba, trong hoạt động thương mại cũng có thể xuất hiện tính tự phát vi 

phạm các quy định pháp luật. Nhà nước phải quản lý để chấn chỉnh kịp thời 

các lệch lạc. Trong hoạt động thương mại chứa đựng rất nhiều các mâu thuẫn 

giữa các chủ thể tham gia thị trường, các lực lượng và các cơ quan quản lý 

thường chứa đựng những mâu thuẫn của đời sống kinh tế, xY hội (giữa doanh 

nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với người lao động, giữa doanh 

nghiệp với cộng đồng). Do đó nhà nước mới đủ quyền lực để giải quyết các 

mâu thuẫn đó. Mặt khác thương mại còn là sự phân công lao động trên quy 

mô toàn xY hội trong một quốc gia, đòi hỏi có lực lượng thay mặt xY hội để 

điều tiết. Lực lượng đó không ai khác là nhà nước. 

Thứ tư, thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, thương mại quốc tế phát 

triển, đặc biệt trong thời đại ngày nay tính chất xY hội hóa trong hoạt động 

thương mại càng được mở rộng trên phạm vi toàn cầu thể hiện ở các tập đoàn, 

công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia, Nhà nước quản lý thương mại quốc tế 
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phát triển đúng hướng và bảo hộ sản xuất kinh doanh trong nước. Thông qua 

nhà nước để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nhân và tạo lập môi trường 

cho giao lưu kinh tế, thương mại quốc tế. 

Thứ năm, trong lĩnh vực hoạt động thương mại có nhiều thành phần 

thương mại tham gia, trong đó có các doanh nghiệp thương mại của nhà 

nước do nhà nước đầu tư vốn và đảm nhiệm những hoạt động dịch vụ thuộc 

diện chính sách xY hội (không sinh lời) mà các doanh nghiệp tư nhân không 

thể tham gia. Mặt khác trong lĩnh vực thương mại có những hoạt động mà 

doanh nghiệp, người lao động không được làm hoặc có những vị trí mà nhà 

nước cần phải chiếm lĩnh để điều chỉnh các quan hệ kinh tế. Vì vậy, nhà 

nước phải quản lý để điều tiết các doanh nghiệp hoạt động thương mại. 

Chức năng quản lý nhà nước về thương mại bao gồm: 

Một là, chức năng tạo lập môi trường. Nhà nước tạo lập môi trường và 

điều kiện thuận lợi cho thương mại phát triển theo xu hướng tự do hóa thương 

mại ngày nay. Trước hết và quan trọng nhất là môi trường về chính trị - xY hội 

ổn định. Đồng thời nhà nước phải tạo lập môi trường pháp lý, tạo ra môi 

trường đầu tư hấp dẫn, cùng một sân chơi chung, cạnh tranh lành mạnh giữa 

các thành phần kinh tế. Nhà nước kết hợp các quy luật kinh tế khách quan với 

chủ trương chính sách, cơ chế nhằm phát huy tác dụng chức năng và nhiệm vụ 

thương mại, mở rộng thị trường, khuyến khích phát triển sản xuất, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng tăng về hàng hóa và dịch vụ của xY hội. 

Hai là, chức năng định hướng chiến lược và hướng dẫn phát triển thương 

mại. Nhà nước định hướng chiến lược phát triển thương mại phù hợp điều kiện 

chính trị, kinh tế - xY hội trong nước và phù hợp xu thế của thời đại và điều 

kiện kinh tế, thương mại khu vực và toàn cầu. Hướng dẫn ban hành những chủ 

trương, chính sách và mục tiêu chính sách cho sự phát triển của thương mại. 

Ba là, chức năng tổ chức. Tổ chức là một chức năng quan trọng của quản lý 

nhà nước về thương mại, nhất là trong điều kiện của kinh tế thị trường, mở cửa và 
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hội nhập hiện nay, đảm bảo trật tự và ổn định trong hoạt động kinh doanh, ngăn 

ngừa những hoạt động vô tổ chức hay hành động tự do vô chính phủ. 

Bốn là, chức năng điều tiết. Nhà nước điều tiết hoạt động thương mại 

trong nền kinh tế thị trường trên cơ sở tuân thủ các quy luật khách quan của 

kinh tế thị trường vừa tham gia bổ sung cho thị trường khi cần thiết. Nhà nước 

cung cấp hàng hóa công cộng và dịch vụ công, đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật 

chất kỹ thuật, đảm bảo, củng cố nền dân chủ, công bằng và phúc lợi xY hội, 

xây dựng nền tảng văn minh thương mại, bảo hộ quyền lợi người tiêu dùng, 

giảm bớt khoảng cách chênh lệch giầu nghèo giữa các tầng lớp dân cư. 

Năm là, chức năng kiểm tra. Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra, 

kiểm soát hoạt động thương mại, nhằm đảm bảo trật tự, kỷ luật kỷ cương, uốn 

nắn những hiện tượng và hành vi vi phạm pháp luật, ngăn ngừa những hành 

động tiêu cực, hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn tránh thuế,… 

nhằm bảo vệ quyền bình đẳng trước pháp luật, cạnh tranh lành mạnh và quyền 

lợi của nhà nước, của người tiêu dùng và doanh nghiệp. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế do các cơ quan hành 

chính kinh tế thực hiện. Chức năng quản lý kinh doanh do các doanh nghiệp 

thực hiện. Hai chức năng này vừa độc lập với nhau vừa có quan hệ mật 

thiết, hỗ trợ, tác động lẫn nhau. Trong quá trình tổ chức nền kinh tế cần 

phải phân định được hai chức năng: chức năng quản lý nhà nước về kinh tế 

và chức năng quản lý kinh doanh. Không nhận thức rõ vấn đề này sẽ dẫn tới 

những sai lầm nghiêm trọng. 

Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung hai chức năng này không được phân 

biệt một cách thật rõ ràng. Các cơ quan quản lý nhà nước can thiệp sâu vào 

các quyết định sản xuất kinh doanh, nhưng lại không chịu trách nhiệm về sự 

can thiệp ấy. hoạt động kinh doanh bị gò bó trong các hệ thống kế hoạch và 

chỉ tiêu pháp lệnh mang tính bắt buộc. Các đơn vị kinh doanh không có 

quyền tự chủ trong quyết định sản xuất và kinh doanh. Sự lẫn lộn giữa hai 
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chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý kinh doanh đY thủ tiêu 

động lực, tính năng động, sáng tạo của các đơn vị kinh tế, là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, khủng hoảng về kinh tế - xY 

hội trong hệ thống nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp của 

các nước XHCN trước đây. 

Đặc trưng cơ bản chức năng quản lý nhà nước về thương mại có thể 

khái quát ở một số điểm sau: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại thực hiện tổ chức và quản 

lý toàn diện ngành thương mại ở tầm vĩ mô. ở đây chủ yếu là điều tiết tổng 

cung và tổng cầu hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân. Thông qua 

các công cụ, hình thức và biện pháp nhằm tác động định hướng, tạo khuôn khổ 

chung cho hoạt động thương mại của các chủ thể. 

Các doanh nghiệp thực hiện chức năng trực tiếp tổ chức quá trình kinh doanh 

trong khuôn khổ pháp luật. Hình thức, phương pháp tổ chức kinh doanh mang tính 

đặc thù của mỗi doanh nghiệp thông qua hệ thống thị trường và nhận thức của 

doanh nghiệp. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại hoạch định chiến lược và 

kế hoạch thương mại ở tầm vĩ mô; định hướng phát triển và mục tiêu của 

ngành cho từng thời kỳ khác nhau. Kế hoạch ở tầm vĩ mô dự báo về các cân 

đối lớn những sản phẩm quan trọng nhất. Trong khi đó, chiến lược và kế 

hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp phản ánh những ý đồ và mục tiêu chi 

tiết, cụ thể. Kế hoạch đó phản ánh việc huy động, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực của doanh nghiệp. Ba vấn đề: kinh doanh cái gì? Bao nhiêu? Cho 

ai? được giải đáp và giải quyết bởi chính bản thân doanh nghiệp. 

- Chức năng quản lý nhà nước về thương mại bảo đảm hiệu quả chung 

của nền kinh tế. Đây là hiệu quả kinh tế xY hội. Trong những trường hợp cần 

thiết nhà nước điều hòa mâu thuẫn giữa hiệu quả tổng thể nền kinh tế và hiệu 

quả ở các đơn vị kinh doanh. 
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- Các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại thực hiện sự quản lý trên 

quy mô toàn xY hội và thống nhất toàn ngành. Sự quản lý ấy được thực hiện 

bằng quyền lực nhà nước, bằng hệ thống pháp luật đối với các chủ thể hoạt 

động thương mại. Tính chất hành chính, cưỡng chế là rõ ràng. Nhà nước thực 

hiện sự kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động thương mại trong nền 

kinh tế quốc dân. 

ở các doanh nghiệp, quản lý hướng vào hiệu quả kinh doanh. Doanh 

nghiệp tự lấy thu bù chi bảo đảm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sự tồn tại và 

phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của bản thân 

doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, các quy định của 

Nhà nước. Làm đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với bạn hàng. Hạch toán và báo 

cáo trung thực theo chế độ do nhà nước quy định. Doanh nghiệp thực hiện trách 

nhiệm xY hội với người lao động, ổn định và không ngừng cải thiện đời sống vật 

chất, tinh thần của người lao động, ổn định và không ngừng cải thiện đời sống 

vật chất, tinh thần của người lao động. Có chế độ bảo hiểm đối với người lao 

động. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bảo vệ doanh nghiệp và giữ gìn 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xY hội ở khu vực hoạt động của mình. 

Nội dung chức năng quản lý nhà nước về thương mại mang tính thống 

nhất trong toàn quốc, tính ổn định tương đối. Nội dung chức năng quản lý 

kinh doanh ở doanh nghiệp mang tính đặc thù và tính linh hoạt rất cao. Sự 

phân công, phân cấp trong quản lý được xác định rõ theo cấp hành chính 

đối với chức năng quản lý nhà nước. Điều này khác với quản lý ở doanh 

nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chỉ được làm những gì 

mà luật pháp đY quy định. Các doanh nghiệp được làm tất cả những gì pháp 

luật không cấm. 

Hai chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và chức năng quản lý kinh 

doanh có mối quan hệ mất thiết và tác động qua lại nhau. Đó là mối quan hệ 
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giữa quản lý điều tiết vĩ mô với tổ chức hoạt động vi mô của nền kinh tế. Các cơ 

quan quản lý hành chính kinh tế định hướng và điều phối các hoạt động sản 

xuất kinh doanh theo mục tiêu chiến lược, hạn chế các hậu quả xấu và sự phá 

sản của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp căn cứ vào định hướng và hành lang 

đY được tạo dựng tổ chức các hoạt động và tác động trở lại các cơ quan quản lý 

phải điều chỉnh các chế tài của mình cho thích ứng với thực tiễn kinh doanh. 

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. CCCChính sách quản lý nhà nước về thương mại trong nhính sách quản lý nhà nước về thương mại trong nhính sách quản lý nhà nước về thương mại trong nhính sách quản lý nhà nước về thương mại trong nền kinh tế ền kinh tế ền kinh tế ền kinh tế 

thị tr−êng.thÞ tr−êng.thÞ tr−êng.thÞ trường.    

Nhà nước, một mặt là thiết chế quyền lực chính trị của một hoặc một 

nhóm giai cấp trong xY hội đối với giai cấp khác đồng thời còn là quyền lực 

công đại diện cho lợi ích chung của cộng đồng xY hội nhằm duy trì và phát 

triển xY hội theo các mục tiêu xác định. 

Vận dụng kinh tế thị trường ở nước Lào là bước phát triển tất yếu, hợp 

quy luật. Kinh tế thị trường có những ưu điểm song cũng có nhiều khuyết tật. 

Để khắc phục những hậu quả do kinh tế thị trường gây ra nhà nước giữ vị trí 

cực kỳ quan trọng. Kinh tế học hiện đại khẳng định thành công của mỗi quốc 

gia khi chuyển sang kinh tế thị trường chủ yếu phụ thuộc vào sự kết hợp giữa 

khả năng điều tiết của thị trường (bàn tay vô hình) và sự quản lý, điều tiết của 

nhà nước (bàn tay hữu hình). 

Nhà nước quản lý toàn diện kinh tế, văn hóa, xY hội. Trong đó quản lý 

kinh tế là vấn đề quan trọng đặc biệt. Do đó chức năng quản lý nhà nước về 

kinh tế là chức năng quan trọng nhất của nhà nước Lào hiện nay. LYnh đạo và 

quản lý nền kinh tế phát triển theo mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và 

không bị tụt hậu so với khu vực và quốc tế là mục tiêu xuyên suốt giai đoạn 

2001 - 2020 theo đường lối của Đảng nhân dân cách mạng Lào. 

Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại là một hệ thống các quy 

định, công cụ và biện pháp thích hợp mà nhà nước áp dụng để điều chỉnh các 
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hoạt động thương mại trong và ngoài nước ở những thời kỳ nhất định nhằm 

đạt được các mục tiêu đW đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế - xW hội. 

Trong nền kinh tế thị trường vai trò của chính sách quản lý nhà nước về 

thương mại không mất đi mà nó còn thể hiện dưới các góc độ sau: 

Trong nền kinh tế thị trường Nhà nước đóng vai trò là người định hướng, 

dẫn dắt sự phát triển kinh tế, đảm bảo thống nhất các lợi ích cơ bản trong toàn 

xY hội. Sự định hướng đó trước hết là bằng chiến lược, quy hoạch và pháp luật, 

đề ra những mục tiêu chung cho sự phát triển, công bằng, thống nhất, dung 

hòa các quyền lợi chung và riêng. 

Thực tế phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thập kỷ qua cho đến 

nay, vai trò quản lý kinh tế của nhà nước đY được khẳng định cả về lý luận và 

thực tiễn. Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao 

cấp sang cơ chế thị trường, vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế 

nói chung và thương mại nói riêng được thể hiện trên các mặt sau đây: 

Một là, nhà nước tạo môi trường và điều kiện cho thương mại phát triển. 

Nhà nước bảo đảm sự ổn định về mặt kinh tế, chính trị, xY hội cho 

thương mại phát triển. Nhà nước thực thi cơ chế, chính sách để kích cầu, giảm 

lạm phát. Khuyến khích sản xuất và tiêu dùng. Nhà nước tập trung xây dựng 

kết cấu hạ tầng, bao gồm kết cấu hạ tầng vật chất như giao thông vận tải, cửa 

hàng, siêu thị, kho trạm… cho thương mại. Tạo lập môi trường cạnh tranh 

bình đẳng, môi trường vĩ mô phù hợp với xu hướng phát triển của thương mại 

trong cơ chế thị trường. 

Hai là, nhà nước định hướng cho sự phát triển của thương mại. Sự định 

hướng này được thực hiện thông qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chiến lược kinh tế xY hội, các chương trình mục tiêu, các kế hoạch phân phối 

lưu thông hàng hóa trong ngắn hạn và dài hạn. Định hướng dẫn dắt sự phát 

triển của thương mại còn được bảo đảm bằng hệ thống chính sách cung cầu, 

lYi suất hợp lý, sự tác động của hệ thống tổ chức quản lý bán buôn, bán lẻ 

thương mại từ trung ương đến địa phương. 
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Ba là, nhà nước điều tiết và can thiệp gián tiếp vào quá trình hoạt động 

thương mại. Nhà nước có vai trò củng cố, bảo đảm dân chủ, công bằng xY hội 

cho mọi người, mọi thành phần kinh tế hoạt động thương mại trên thị trường. 

Xây dựng một xY hội văn minh, dân chủ rộng rYi, khuyến khích và đề cao 

trách nhiệm cá nhân là điều kiện cho sự phát triển toàn diện kinh tế xY hội. 

Trong kinh tế thị trường sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp xY hội là rất 

lớn. Nhà nước cần có sự can thiệp và điều tiết hợp lý nhằm bảo đảm cuộc sống 

ổn định, nhân cách của con người được tôn trọng, đồng thời bảo đảm tính tự 

chủ, sáng tạo và ham làm giàu của mọi công dân. Nhà nước hoạch định và 

thực thi các chính sách xY hội đảm bảo sự thống nhất giữa phát triển kinh tế và 

phát triển xY hội. Quan tâm giúp đỡ và thực hiện đầy đủ chính sách với những 

người có công với nước. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, trọng dụng 

người tài  giỏi phải là chính sách nhất quán của nhà nước trong phát triển 

thương mại. 

Bốn là, nhà nước quản lý trực tiếp khu vực, thương mại nhà nước. 

Nhà nước quy định rõ những bộ phận, những ngành then chốt, những 

nguồn lực và tài sản mà nhà nước trực tiếp quản lý. Đất đai, các nguồn tài 

nguyên, các sản phẩm và ngành có ý nghĩa sống còn với quốc gia thuộc sở 

hữu nhà nước. ở đây nhà nước phải quản lý và kiểm soát việc sử dụng tài sản 

quốc gia nhằm bảo tồn và phát triển các tài sản đó. 

Nhà nước trực tiếp quản lý các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế 

nhà nước. Đây là một nội dung rất quan trọng của quản lý nhà nước về kinh tế 

trong nền kinh tế thị trường. Thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 

trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

ở nước Lào. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là nội dung quan trọng của 

định hướng xY hội chủ nghĩa. Duy trì vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế 

nhà nước thông qua hệ thống dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông, nắm thương 
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mại bán buôn, chi phối thương mại bán lẻ... là công việc quan trọng để vượt 

qua nguy cơ khủng hoảng, suy thoái kinh tế. Thông qua các doanh nghiệp nhà 

nước, nhà nước có thể hướng dẫn, chỉ đạo sự phát triển của các doanh nghiệp 

thuộc các thành phần khác, tập trung mọi nguồn lực có thể cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

Thông qua thành phần kinh tế nhà nước, nhà nước nắm và điều tiết một 

bộ phận lớn các hàng hóa - dịch vụ chủ yếu, quan trọng và then chốt của nền 

kinh tế quốc dân, bảo đảm cho nền kinh tế hoạt động nhịp nhàng và phát triển 

cân đối với nhịp độ cao. 

Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại thuộc hệ thống chính sách 

kinh tế của nhà nước là một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, công cụ và 

biện pháp thích hợp, mà nhà nước áp dụng để điều chỉnh các hoạt động 

thương mại trong nước và hoạt động thương mại quốc tế trong từng thời kỳ 

nhất định nhằm đạt được các mục tiêu xác định trong chiến lược phát triển 

thương mại quốc gia nói riêng, chiến lược phát triển kinh tế - xY hội của quốc 

gia nói chung. Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại được phân thành 

nhiều chính sách bộ phận, cụ thể gồm: chính sách lưu thông hàng hóa, chính 

sách ngoại thương, chính sách thương nhân, chính sách phát triển thị trường, 

chính sách phát triển thương mại đối với các vùng đặc thù (miền núi, vùng 

sâu, vùng xa…), chính sách thuế quan, chính sách bảo vệ người tiêu dùng, 

chính sách hội nhập khu vực và thế giới… 

Trong mỗi chính sách bộ phận nêu trên lại được phân nhỏ thành các 

chính sách riêng biệt khác nhau. Ví dụ: chính sách ngoại thương được phân 

thành 3 chính sách bộ phận: chính sách phát triển quan hệ thương mại giữa 

quốc gia với các nước, các đối tác thương mại chủ yếu; chính sách xuất khẩu, 

chính sách nhập khẩu. Trong chính sách xuất khẩu lại được phân nhánh thành 

các chính sách bộ phận như: chính sách thị trường xuất khẩu, chính sách mặt 
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hàng xuất khẩu, chính sách thương nhân tham gia hoạt động xuất khẩu (quyền 

kinh doanh xuất khẩu), chính sách hỗ trợ xuất khẩu. 

Chính sách quản lý nhà nước về thương mại có thể nói bao gồm nhiều 

loại chính sách khác nhau và có thể phân thành các nhóm như sau: 

- Chính sách lưu thông, cung cầu hàng hóa  

- Chính sách thương nhân 

- Chính sách nội thương và ngoại thương 

- Chính sách đối với các thành phần kinh tế  

- Chính sách đối với các khu vực thị trường  

- Chính sách đối với mặt hàng kinh doanh 

- Chính sách tín dụng, kích cầu, kích cung hàng hóa.  

Chính sách quản lý nhà nước về thương mại là một bộ phận của chính 

sách kinh tế của Nhà nước nói chung, là sự cụ thể hóa các nguyên tắc hoạt 

động thương mại được qui định trong Luật Thương mại và phải dựa trên định 

hướng về mục tiêu, chính sách quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước cho từng 

thời kỳ. 

Vấn đề đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại phải thực 

hiện thường xuyên theo sự vận động nhanh nhạy của thị trường, nếu không sẽ 

bị lạc hậu với thực tế đổi mới của nền kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế, 

phải tập trung đổi mới theo các hướng sau: 

- Tiếp tục phát triển thị trường, mở rộng giao lưu hàng hóa, từng bước mở 

cửa thị trường trong nước đi liền với đẩy mạnh xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu 

cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Duy trì nhịp 

độ phát triển thị trường nội địa kích cầu và đẩy mạnh lưu thông hàng hóa bán 

lẻ và dịch vụ từ 13-14%/năm thời kỳ 2001 - 2005 và 14-15% thời kỳ 2006-

2010 lên 15-20% thời kỳ 2010 - 2020. 

- Phát triển mạnh thị trường trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu về 

những mặt hàng trọng yếu cho sản xuất và đời sống, lấy thị trường trong nước 
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làm cơ sở để mở rộng thị trường ngoài nước, gắn hoạt động kinh doanh thương 

mại với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn lưu thông trong nước với tự 

do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Từng bước thực hiện công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa trongth−ơng mại để phục vụ và thúc đẩy sự nghiệp 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân. 

- Thực hiện nhất quán chủ trương phát triển thương mại nhiều thành phần 

theo định hướng xY hội chủ nghĩa, trong đó doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò 

nòng cốt trong xuất nhập khẩu và bán buôn những mặt hàng thiết yếu để ổn 

định và chi phối thị trường, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng 

thời phát huy mọi khả năng và tính tích cực của các thành phần kinh tế khác 

trong lưu thông hàng hóa, khuyến khích phát triển thương mại tư nhân ở các 

vùng nông thôn, miền núi và hải đảo, vùng sâu vùng xa. 

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường và hoạt động thương 

mại. Lập lại trật tự, kỷ cương, ngăn chặn tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại, 

buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; bảo vệ lợi ích chính đáng của người 

sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

- Hoàn thiện tổ chức và quản lý doanh nghiệp thương mại Nhà nước theo 

hướng sắp xếp lại các doanh nghiệp để hình thành một số doanh nghiệp có qui 

mô lớn, làm nòng cốt trong việc mở rộng liên doanh, liên kết với sản xuất và 

với các thành phần kinh tế khác; Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh 

nghiệp thương mại Nhà nước; thực hiện bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp 

đối với các doanh nghiệp xét thấy không cần thiết phải có mặt của doanh 

nghiệp Nhà nước. 

Khi đề cập tới chính sách thương mại, Luật Thương mại Việt Nam năm 

1997 xác định một số nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại như sau: 

- Chính sách đối với doanh nghiệp Nhà nước  

- Chính sách đối với hợp tác xY và các hình thức kinh tế hợp tác khác 

trong thương mại. 
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- Chính sách đối với thương nhân thuộc các thành phần kinh tế cá thể, tư 

bản tư nhân. 

- Chính sách thương mại đối với nông thôn 

- Chính sách thương mại đối với miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 

- Chính sách lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại 

- Chính sách ngoại thương. 

Luật Thương mại của Việt Nam năm 2005 đY mở rộng và làm phong phú 

thêm về các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại (trang 14,15) như 

bình đẳng trước pháp luật, tự do, tự nguyện thỏa thuận, nguyên tắc áp dụng 

thói quen, tập quán, nguyên tắc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, nguyên tắc 

thừa nhận giá trị pháp lý. Và đặc biệt là nguyên tắc áp dụng cho thương nhân 

nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (trang 16). 

Từ năm 1996 đến nay, thực hiện Nghị quyết 12-NQ-TW ngày 3 tháng 1 

năm 1996 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương 

mại, phát triển thị trường theo định hướng xY hội chủ nghĩa, Chính phủ và Bộ 

Thương mại đY ban hành nhiều chính sách quản lý nhà nước về thương mại và 

thị trường. Với các chính sách đY được thực thi, thị trường đY có bước phát 

triển và thương mại đY phát huy được vai trò tích cực đối với sản xuất và đời 

sống. Tuy nhiên, chính sách quản lý nhà nước về thương mại còn nhiều bất 

cập mà thể hiện rõ nhất là thiếu cập nhật, thiếu đồng bộ và còn chồng chéo. 

Kỷ cương khuôn phép buôn bán bị vi phạm, trật tự thị trường chưa có nền nếp, 

hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng còn khá phổ biến. Do đó, đổi mới chính sách quản lý nhà nước về 

thương mại là một yêu cầu cần thiết hiện nay. Để Thương mại Lào phát triển 

mạnh theo kịp Thái Lan, Singapore, Việt Nam…  Chúng tôi cho rằng chính 

sách quản lý Nhà nước về Thương mại của Lào cần phải tuân thủ một số 

nguyên tắc chủ yếu sau: 
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1. Xác định rõ mục tiêu của từng chính sách.  

Cũng giống như xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, việc hoạch 

định các chính sách quản lý Nhà nước về thương mại thường phải giải quyết 

các mục tiêu kép. Chẳng hạn, đó là việc xây dựng các Tập đoàn kinh tế Nhà 

nước hùng mạnh với việc hạn chế độc quyền và khuyến khích  cạnh tranh, 

hiệu quả kinh tế với hiệu quả xY hội, bình đẳng giữa các các thành phần kinh 

tế với dành một số ưu tiên cho doanh nghiệp Nhà nước, bảo hộ hợp lý sản xuất 

trong nước với đẩy mạnh xuất khẩu… Việc phải đáp ứng đồng thời 2 mục tiêu 

đặt ra đY làm cho việc hoạch định chính sách phải đi đến các phương án 

"trung dung" hoặc sử dụng các cụm từ "mang tính chất khẩu hiệu" như: tạo 

điều kiện thuận lợi, thủ tục thuận lợi, có biện pháp giúp đỡ cần thiết, được 

hưởng các chính sách ưu đYi (nếu có)… Hậu quả của việc phải giải quyết các 

mục tiêu kép là không thể đề ra được các chính sách mới thực sự mạnh mẽ, có 

tính đồng bộ và tạo ra động lực mạnh để phát triển. Trong quá trình phát triển 

đối với một nước còn nghèo và thị trường chưa phát triển như CHDCND Lào 

thì việc Nhà nước phải đảm nhận một trách nhiệm lớn trong điều hòa và giải 

quyết các vấn đề xY hội là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cần phải tách các 

mục tiêu xY hội và chuyển chức năng này cho các cơ quan bảo trợ xY hội hoặc 

doanh nghiệp công ích đảm nhiệm. Còn các chính sách mới phải bảo đảm tạo 

ra những áp lực cao hơn và lợi nhuận lớn hơn để thực sự trở thành thước đo và 

là mục tiêu xuyên suốt đối với các chủ thể hoạt động kinh doanh thương mại. 

2. Bám sát thực tiễn và rút ra bài học của thực tiễn cho đổi mới chính 

sách quản lý nhà nước về thương mại nhằm kiểm tra, giám sát và điều chỉnh 

cho phù hợp kịp thời. 

Qua thực tiễn của quá trình  đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đY xác 

định rõ: "… đổi mới phải dựa vào nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn sáng 

tạo và có những khâu đột phá mới. Tiến hành đổi mới xuất phát từ thực tiễn và 

cuộc sống xY hội Việt Nam, không sao chụp bất cứ một mô hình có sẵn 
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nào…". Kinh tế thị trường định hướng xY hội chủ nghĩa và quản lý nhà nước 

về thương mại theo định hướng xY hội chủ nghĩa là mô hình mới và riêng có ở 

Việt Nam. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới cũng đang thực hiện trào lưu cải 

cách, chống khủng hoảng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, đồng thời đang trong 

quá trình tìm tòi và khám phá cho mình một con đường đi phù hợp nên không 

thể có mô hình nào tốt mà có thể áp dụng cho các nước. Thường xuyên tổng 

kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng 

chính sách quản lý nhà nước về thương mại. Thực tiễn đY chỉ rõ, với cùng một 

chính sách thống nhất trong phạm vi cả nước nhưng có địa phương, có lĩnh 

vực mà ở đó thương mại vẫn phát triển cao trong trật tự, kỷ cương, văn minh. 

Bên cạnh đó,có những địa phương hoặc doanh nghiệp lại để tình trạng trì trệ, 

kém phát triển. 

3- Phân công và phối hợp trong xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra 

việc thực hiện chính sách một cách rõ ràng 

Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại phù hợp với hoàn 

cảnh, phải tuân theo chủ trương của Đảng về cải cách và kiện toàn bộ máy 

hành chính nhà nước. Đó là sự điều chỉnh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn 

của các Bộ và cơ quan ngang Bộ theo hướng Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực 

trong phạm vi cả nước. Đồng thời, tăng cường phân công, phân cấp cho địa 

phương, nâng cao tính chủ động, thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền 

địa phương; tăng cường phối hợp hoạch định, điều hành cơ chế, chính sách và 

chương trình. Hiện đại hóa hệ thống thông tin, các phương tiện quản lý hiện 

đại, báo cáo đáng tin cậy và nhanh nhạy giữa các cơ quan và các cấp. 

Trong nhiều năm, việc hoạch định chính sách thương mại đều được tiến 

hành bởi các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan nghiên cứu mà không có sự 

tham gia của các doanh nghiệp cũng như các thương nhân. Chính vì vậy, một 

số chính sách được ban hành không đi vào thực tiễn và phải sửa đổi hoặc 

không thực hiện được. Do đó, đổi mới cũng đồng nghĩa với việc huy động 
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được sáng kiến của các doanh nghiệp và thương nhân trong việc xây dựng 

chính sách. Đồng thời, khi đY được ban hành cần minh bạch để cho mọi người 

có nhận thức giống nhau, bao gồm những người chịu trách nhiệm thực thi 

chính sách và các đối tượng chấp hành để không bị lợi dụng do diễn đạt không 

rõ ràng. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát thực hiện chính 

sách của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. 

4. Chính sách phải gắn với chiến lược phát triển toàn diện và dài hạn. 

Chính sách quản lý nhà nước về thương mại là để nhằm thực hiện các 

mục tiêu chiến lược phát triển thương mại nói riêng và chiến lược phát triển 

kinh tế xY hội của đất nước nói chung. Đối với lĩnh vực xuất, nhập khẩu, sau 

khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển xuất nhập 

khẩu thời kỳ đến năn 2020", việc xây dựng khung chính sách xuất nhập khẩu 

cho thời kỳ 2005-2010 trở nên rõ ràng và có tính khả thi cao hơn. Đối với thị 

trường nội địa, cho đến nay chúng ta vẫn chưa có một chiến lược về phát triển 

thị trường nội địa. Các qui hoạch về phát triển thương mại đY được xây dựng 

với những kỳ vọng về mục tiêu phát triển thường là quá cao và những định 

hướng chính sách thiếu tính đồng bộ, có giá trị tham khảo cho hoạch định 

chính sách mà ít có giá trị pháp lý. Rõ ràng là việc xây dựng và công bố một 

chiến lược phát triển thương mại và thị trường trong nước với các mục tiêu dài 

hạn và lịch trình cụ thể cho từng thời kỳ sẽ là yêu cầu bắt buộc trong việc 

hoạch định chính sách. Nhờ đó mà tối thiểu hóa được tình trạng thiếu đồng bộ 

và chính sách thực sự đi vào cuộc sống, ngăn chặn suy giảm kinh tế trong giai 

đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

5. Chính sách phải được cụ thể hóa để có thể thực hiện ngay sau khi có 

hiệu lực. 

Phần lớn các luật về kinh tế mới đề cập đến các khung khổ pháp luật nói 

chung và một số định hướng về chính sách. Để thực hiện Luật cần phải có các 
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Nghị định và Thông tư hướng dẫn để qui định cụ thể cho việc thực hiện. Thời 

gian từ khi ban hành Luật đến khi có Thông tư hướng dẫn thường kéo dài từ 6 

tháng tới 1 năm (có những trường hợp kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa thực 

hiện đầy đủ như qui định về Thanh tra thương mại). Thậm chí, sau khi có 

Nghị định lại  phải chờ thêm hàng quý để ban hành Thông tư hướng dẫn và 

một quý sau đó Thông tư mới có hiệu lực.  Trong Thông tư hướng dẫn lại có 

thêm các điều khoản qui định chung như: "theo hướng dẫn của bộ, ngành quản 

lý nhà nước có liên quan, hoặc phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Uỷ 

ban nhân dân…". Nguyên nhân của tình trạng trên đây là do sự qui định trong 

các chính sách quản lý nhà nước về thương mại thiếu cụ thể. Do đó, một trong 

những nội dung quan trọng của đổi mới chính sách quản lý nhà nước về 

Thương mại là phải cụ thể hóa đến mức tối đa những điều có thể cụ thể được. 

Nếu có điều khoản phải thực hiện theo một qui định của Bộ, ngành khác thì 

phải xác định rõ theo điều số mấy hoặc qui định tại (Quyết định, Thông tư…) 

của Bộ, ngành… để tránh tình trạng khi thực hiện không tìm được các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

6. Phù hợp về thời gian và tính liên tục 

Thương mại tự do, xóa bỏ độc quyền Nhà nước và cạnh tranh bình đẳng 

là những vấn đề lâu dài và chỉ là những vấn đề mang tính xu hướng. Để đạt 

được tới những điều trên là cả một thời gian dài với nhiều khó khăn và rủi ro. 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng kinh tế ở Mỹ, Châu Âu và 

1 số nước trên thế giới vừa qua là do không kiểm soát được trật tự quá trình tự 

do hóa Thương mại, đặc biệt là tự do hóa Tài chính tiền tệ quá mức. Mở cửa 

thị trường quá nhanh và rộng nhưng không đi liền với hệ thống các chính sách 

kiểm soát của Nhà nước đY gây ra khủng hoảng. Sau nhiều năm thực hiện mở 

cửa thị trường, những nước đạt được sự thành công và ít chịu ảnh hưởng của 
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khủng hoảng kinh tế là do đY hoạch định và thực hiện chính sách mở cửa thị 

trường một cách lựa chọn, thương mại hàng hóa được tự do trước và đi liền với 

nó là những vấn đề về đầu tư và sở hữu trí tuệ; thương mại dịch vụ được mở 

cửa sau và trong thương mại dịch vụ thì thị trường vốn phải mở cửa sau cùng 

và kiểm tra chặt chẽ thị trường tài chính. Tốc độ tự do hóa cần phù hợp với 

phát triển thị trường trong nước, năng lực cạnh tranh của hàng hóa và doanh 

nghiệp và năng lực quản lý. Chính sách quản lý nhà nước về thương mại trên 

thị trường nội địa cũng cần phải xác định một lộ trình hợp lý, mặt hàng nào 

Nhà nước trực tiếp nắm quản lý phân phối như xăng dầu, điện năng… mặt 

hàng nào tự do phân phối lưu thông. 

7. Chú trọng các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển và tạo lập thị 

trường đồng bộ. 

Hoạt động thương mại trên thị trường nội địa phần lớn trong lĩnh vực bán 

lẻ được thực hiện bởi những cá nhân thiếu đào tạo và thiếu tổ chức, mỗi người 

cố gắng tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày cho mình mà không chú ý gì tới hệ 

thống phân phối và những kỹ năng cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong 

môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thị trường nội địa của Lào còn kém 

phát triển kể cả trên phương diện các hành vi mua bán diễn ra bất kỳ ở đâu và 

ở cả những nơi đY cấm (lòng đường, vỉa hè, các trục đường giao thông…); và 

nhiều loại thị trường dịch vụ chưa được phát triển cũng như thiếu các chính 

sách quản lý cần thiết. Sự thừa nhận không thể có hóa đơn trong nhiều giao 

dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ và thanh toán chủ yếu được thực hiện bằng 

tiền mặt… là những yếu kém và dẫn tới các "méo mó" trên thị trường. Với 

những đặc điểm trên đòi hỏi phải có những chính sách quản lý thích đáng, một 

mặt phải thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển thị trường đồng bộ, mặt 

khác phải có các qui định chặt chẽ và hình phạt đủ mạnh để hạn chế và dần 

dần xóa bỏ các loại thị trường ngầm, các hành vi kinh doanh bất hợp pháp. 
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8. Sử dụng các sức ép bên ngoài và cam kết quốc tế. 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta chịu sức ép rất nhiều từ 

phía bên ngoài về cắt giảm hàng rào thuế quan và cải cách doanh nghiệp Nhà 

nước, nhưng chúng ta phải giữ quyền chủ động của mình trong quá trình hội 

nhập và phải sử dụng các sức ép đó để xây dựng các chính sách phục vụ cho 

lợi ích quốc gia. 

Trước hết về cắt giảm hàng rào thuế quan, cần có sự đánh giá tương đối 

chính xác năng lực cạnh tranh trên cả 3 cấp độ: nền kinh tế, doanh nghiệp và 

sản phẩm. Từ đó có các chính sách cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao sức 

cạnh tranh theo một lộ trình được định trước. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

qui hoạch phát triển hệ thống kho tàng và mạng lưới phân phối hàng hóa và 

dịch vụ để từ đó có các chính sách cho đầu tư, xây dựng nhằm định vị trước 

các vị trí có lợi cho hoạt động thương mại và dịch vụ trong nước (sớm cho các 

doanh nghiệp trong nước đầu tư trước) là hết sức cần thiết và có tác dụng lâu 

dài. Một số lĩnh vực kinh doanh (quảng cáo, tư vấn pháp luật, thông tin thị 

trường…) cần có chính sách buộc các đối tác nước ngoài phải liên doanh, liên 

kết hoặc hợp tác kinh doanh với doanh nhân sở tại. 

Thứ hai là về cải cách doanh nghiệp Nhà nước, cần xây dựng và củng cố 

các doanh nghiệp Nhà nước đủ mạnh, chiếm giữ vị trí cần thiết cho phát triển 

bền vững nền kinh tế quốc dân và định vị kinh doanh ở những lĩnh vực có lợi 

thế cạnh tranh, có triển vọng phát triển. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, bán 

khoán, cho thuê với các chính sách mạnh mẽ hơn cũng là vấn đề cần thiết 

trong đổi mới chính sách quản lý nhà nước. 

9. Nhận thức đúng vị trí, vai trò của từng loại chính sách 

Một trong những điểm khác biệt giữa cơ chế kế hoạch hóa tập trung, 

quan liêu bao cấp và cơ chế thị trường là Nhà nước đY tách chức năng quản lý 

kinh doanh ra và để tập trung vào chức năng quản lý hành chính nhà nước. 

Đồng thời, với quá trình này là sự thay đổi về tư duy quản lý theo hướng tăng 
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cường vai trò định hướng, hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát. Chính sách đăng 

ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp được đổi mới theo hướng thuận lợi hơn 

về thủ tục và ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, các chính sách về xúc tiến 

thương mại, quảng cáo, hội chợ… ở cả trong nước và ngoài nước cũng được 

thiết kế theo hướng ngày càng thuận lợi hơn. Song do chưa nhận thức đầy đủ 

về sự thay đổi trong phương thức quản lý "tiền đăng - hậu kiểm" nên các chính 

sách về kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa vẫn thiếu đồng bộ, phân tán cho 

hầu hết các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các ngành kinh tế. Điều đó đY tạo 

ra sự chồng chéo và bỏ trống trong quản lý nhà nước về thương mại trên thị 

trường nội địa đối với một số mặt hàng và lĩnh vực (đặc biệt là khâu quản lý 

chất lượng hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm). Như vậy, đổi mới chính 

sách quản lý nhà nước về thương mại trên thị trường nội địa phải trên cơ sở 

nhận thức đúng vị trí, vai trò của từng chính sách và trên cơ sở đó xây dựng và 

đổi mới các chính sách cho phù hợp với phương thức quản lý trong từng thời kỳ. 

Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại quy định các vấn đề thương 

nhân và hoạt động của thương nhân, chính sách phát triển thương mại trong 

nước và quốc tế, chức trách của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

thương mại, tổ chức lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại các vùng khó 

khăn, chính sách thuế quan và bảo hộ, chính sách phi thuế quan, trách nhiệm 

và quyền hạn của các doanh nghiệp thương mại khi kinh doanh thương mại 

trong nước hay với nước ngoài, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại. 

Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại là một bộ phận của chính 

sách kinh tế - xY hội của nhà nước, nó có quan hệ chặt chẽ và phục vụ cho sự 

phát triển kinh tế - xY hội của đất nước. Nó tác động mạnh mẽ đến quá trình 

tái sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước, đến quy mô và phương 

thức tham gia của nền kinh tế mỗi nước vào phân công lao động quốc tế và 

thương mại quốc tế. Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại còn có vai 

trò to lớn trong việc khai thác triệt để lợi thế so sánh của nền kinh tế trong 
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nước, phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ đến quy mô tối ưu… Vì vậy, 

chính sách quản lý Nhà nước về thương mại có một vị trí đặc biệt quan trọng 

trong chính sách của nhà nước. Vai trò chính sách thương mại còn thể hiện cụ 

thể trên các mặt sau: 

- Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại có tác dụng rất lớn đến 

việc mở rộng giao lưu hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Mà tăng trưởng 

trong thương mại, nhất là thương mại quốc tế là một động lực phát triển kinh 

tế quan trọng. 

- Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại kích thích cạnh tranh giữa 

các ngành công nghiệp sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu cho thị trường 

trong nước. Cạnh tranh với hàng nhập, bắt buộc các doanh nghiệp trong nước 

phải giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm và có sức 

cạnh tranh tốt hơn. 

- Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại được coi là một trong các 

yếu tố cấu thành của một chiến lược phát triển kinh tế, khuyến khích xuất 

khẩu và phát triển công nghiệp. Cùng với các chính sách khác có liên quan, 

chính sách quản lý Nhà nước về thương mại ảnh hưởng đến việc tạo lập môi 

trường vĩ mô ổn định, cơ sở hạ tầng tốt, lực lượng lao động có học vấn và được 

đào tạo ở trình độ cao, hệ thống tài chính nhạy bén; khuyến khích việc tiếp 

nhận công nghệ mới và thúc đẩy cạnh tranh. 

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, chính sách quản lý Nhà nước về thương 

mại phải đáp ứng được một số yêu cầu sau: 

- Không cấm đoán lưu thông hàng hóa, kích thích hoạt động thương mại; 

thúc đẩy các hoạt động đầu tư phát triển thương mại trong nước và thương mại 

quốc tế. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp Thương mại về vốn, về cơ sở 

vật chất, về kỹ thuật, công nghệ, về phí lưu thông, nâng cao sức cạnh tranh. 

- Để các doanh nghiệp tự quyết định các vấn đề của kinh doanh Thương mại. 
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1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.    Nội dung các chính sách quản lý nhà nước về thương mại bao gồm:Nội dung các chính sách quản lý nhà nước về thương mại bao gồm:Nội dung các chính sách quản lý nhà nước về thương mại bao gồm:Nội dung các chính sách quản lý nhà nước về thương mại bao gồm:    

a.  Chính sách phát triển nền thương mại nhiều thành phần 

- Củng cố vai trò, vị trí chủ đạo của thương mại nhà nước mà cụ thể là nắm 

khâu chính như bán buôn một số mặt hàng, một số thị trường để bảo đảm các cân 

đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm bình ổn thị trường và tiêu dùng cho dân cư. Nắm 

xuất xuất nhập khẩu một số hàng hóa chủ yếu như gỗ và một số khoáng sản. 

- Bên cạnh đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác 

hoạt động trong lĩnh vực thương mại như tư nhân, cá thể, hợp tác xY v.v… các 

thành phần kinh tế này sẽ đảm nhận khâu bán lẻ, tiêu thụ hàng gia công, sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh tế gia đình tiểu chủ, kể cả bán buôn và bán lẻ 

một số mặt hàng và thị trường mà nhà nước thấy hợp lý và có lợi. 

- Khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Lào thực hiện sản 

xuất và thương mại, cam kết mở cửa thị trường và dành quyền kinh doanh 

bình đẳng cho các doanh nghiệp thực hiện  phân phối lưu thông hàng hóa. 

- Hình thành sự liên doanh, liên kết đan xen giữa các thành phần kinh tế 

với các phương thức kinh doanh khác nhau phù hợp với khả năng và nhu cầu 

của từng ngành hàng. 

b. Chính sách quản lý Nhà nước về thương nhân, coi thương nhân là 

lực lượng chủ yếu đóng góp cho tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. 

Đây là chính sách rất quan trọng của nhà nước trong lĩnh vực thương 

mại. Chính sách này quy định các điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh và 

phạm vi hoạt động của thương nhân. Đối với thương nhân ở Lào, theo chính 

sách hiện hành quy định: cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ; pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đủ điều kiện để kinh 

doanh thương mại thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và trở thành thương nhân. Chính sách này đY khuyến 

khích rộng rYi các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, đem lại sự phồn 

thịnh cho đất nước. 
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Chính sách thương nhân quy định việc đăng ký kinh doanh được thực 

hiện tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định của Chính phủ Lào cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở 

cấp thành phố, tỉnh và đặc khu (gọi là Sở Thương mại) và cấp huyện, quận, thị 

xY trực thuộc tỉnh (gọi là Phòng Thương mại). 

Chính sách thương nhân quy định rõ quyền hạn và nghĩa vụ của thương 

nhân. Với mỗi loại hình doanh nghiệp thương mại như DNNN, công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đều được quy định quyền và nghĩa vụ cụ 

thể. Quyền cơ bản của các doanh nghiệp là tự do lựa chọn lĩnh vực và ngành 

hàng kinh doanh, tự tổ chức hoạt động kinh doanh, quản lý và sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực, tuyển chọn và thuê mướn lao động, quyết định việc sử 

dụng phần thu nhập còn lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước trong 

khuôn khổ quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp có nghĩa vụ kinh doanh 

đúng pháp luật; đảm bảo quyền lợi của người lao động; chấp hành các quy 

định của nhà nước; có trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính 

trị và trật tự an toàn xY hội nơi doanh nghiệp hoạt động. Chính sách thương 

nhân còn quy định những lĩnh vực và ngành hàng thương nhân không được 

kinh doanh. 

Đối với thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Lào phải theo 

đúng pháp luật của Lào đY quy định. Thương nhân nước ngoài có đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật Lào được phép đặt văn phòng đại diện, chi nhánh 

tại Lào. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Lào được quy định tại Luật Thương mại và các văn bản 

pháp luật của Chính phủ và Bộ Thương mại Lào. 

c. Chính sách quản lý nhà nước về  đầu tư phát triển thương mại 

Xuất phát từ yêu cầu phát triển thị trường và thương mại trong nước và 

thương mại quốc tế trong điều kiện tự do hóa thương mại khu vực và toàn cầu, 

cần phải có chính sách đầu tư để phát triển thương mại thích hợp ở cả tầm vĩ 
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mô và vi mô. Trong đó quan trọng nhất là đầu tư phát triển lực lượng sản xuất 

trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là đầu tư phát triển con người. 

Nhà nước cần ban hành các chính sách đầu tư phát triển thương mại chủ 

yếu sau đây: 

- Chính sách đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật thương mại, kho 

tàng, bến cảng, theo hướng hiện đại hóa từ thấp lên cao, cần phải sử dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thương mại (E-Government) và 

kinh doanh thương mại (E-Commerce). 

- Chính sách đầu tư đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lYnh đạo, quản 

lý nhà nước về thương mại, đào tạo các chuyên viên, chuyên gia quản lý nhà 

nước về thương mại (quản lý vĩ mô). 

- Chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo các 

nhà kinh doanh thương mại tài giỏi đủ trình độ tham gia quá trình hợp tác và 

hội nhập thương mại và đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong khu vực 

và quốc tế. 

Chính sách này, một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh 

doanh thương mại nâng cao khả năng cạnh tranh, mặt khác, bảo đảm nguồn 

vốn cho vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật thương mại, tạo điều kiện 

mở rộng giao lưu hàng hóa và phát triển thị trường. 

Vốn đầu tư phát triển thương mại có thể từ nhiều nguồn: nguồn vốn ngân 

sách, vốn đầu tư nước ngoài, vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài 

nước, vốn huy động của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Vì vậy, cần có 

chính sách thu hút, sử dụng vốn thích hợp với từng nguồn vốn trong quá trình 

tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại: xây dựng các 

trung tâm đầu mối giao dịch thương mại, trung tâm thương mại, cửa khẩu và 

phân phối hàng nhập khẩu, hệ thống tổng kho, các trung tâm giới thiệu và bán 

hàng ở nước ngoài, xây dựng chợ đầu mối ở nông thôn, trung tâm phát triển 

kinh tế - xY hội miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa.  
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Cần áp dụng tổng hợp các chính sách nhằm thu hút và tạo nguồn vốn, sử 

dụng vốn, tăng cường khả năng tài chính cho doanh nghiệp thương mại; tạo 

điều kiện tái đầu tư phát triển kinh doanh sản xuất và thương mại; tăng cường 

phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động thương mại có 

hiệu quả cũng là nhằm mục tiêu thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các 

thị trường hàng hóa, tăng trưởng nhanh nền kinh tế đất nước. 

d. Chính sách quản lý Nhà nước về  thị trường Thương mại 

Chính sách thị trường có tầm quan trọng đặc biệt cho sự phát triển của 

nền kinh tế và dẫn dắt các doanh nghiệp hoạt động, hạn chế rủi ro. Chính sách 

thị trường của nhà nước đặt ra những nhiệm vụ ở cấp Chính phủ, cấp bộ nhằm 

khai thông những cản trở trên thị trường. 

Chính sách thị trường nội địa còn phải thúc đẩy để hình thành đồng bộ 

các loại thị trường. Thực hiện chính sách nhất quán, ổn định để các chủ thể 

kinh doanh chủ động với các tình thế trên thị trường. Xây dựng thị trường 

thống nhất trong phạm vi toàn quốc với nhiều cấp độ thị trường và chủ trương 

phát triển các thị trường trọng điểm quốc gia, vùng lYnh thổ. 

Chính sách thị trường ngoài nước hướng vào mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu, 

đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng phát triển các thị trường các nước 

láng giềng như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, các nước ASEAN, thị trường 

EU, thị trường Nga. Đồng thời tiếp cận và phát triển các thị trường mới và nhiều 

tiềm năng như thị trường Mỹ. Tăng cường chính sách khuyến khích, động viên 

tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp. 

Một nội dung quan trọng của chính sách thị trường là hoạt động nghiên 

cứu thị trường và công tác thông tin về thị trường. Hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo thị trường trong nước và thị trường quốc 

tế của các cơ quan quản lý, bảo đảm kênh thông tin thường xuyên, thông 

suốt, nhiều chiều giữa các bộ, ngành với các doanh nghiệp, công bố rộng 

rYi các thông tin dự báo dài hạn về thị trường trong nước và quốc tế. Kết 
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hợp chặt chẽ mạng lưới thu thập thông tin chuyên ngành và đa ngành, mạng 

thông tin trong nước và mạng thông tin ngoài nước. Đặc biệt nâng cao trách 

nhiệm của các tham tán thương mại ở nước ngoài trong việc cung cấp thông 

tin, tìm kiếm thị trường. 

e. Chính sách quản lý Nhà nước về  mặt hàng 

Chính sách mặt hàng là nền tảng của chính sách thương mại. Trên cơ sở 

chính sách mặt hàng để xác định đầu tư và cơ cấu lại sản xuất hàng hóa hợp 

lý. Chính sách mặt hàng quốc gia còn giúp các doanh nghiệp định hướng 

chính sách sản phẩm của mình. Chính sách mặt hàng gồm một số nội dung 

chủ yếu sau đây: 

Trước hết là chính sách mặt hàng cấp quốc gia. Đây là những mặt hàng 

quan trọng đưa vào cân đối của nhà nước và do nhà nước quản lý tập trung. 

Danh mục mặt hàng này bao gồm tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng có ý 

nghĩa quyết định đến an ninh quốc gia, những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn 

của đất nước. Các vùng, các địa phương, các bộ ngành cùng xây dựng chính 

sách mặt hàng của cấp mình. Chính sách mặt hàng bao gồm nhiều tầng, vừa 

bảo đảm tính đa dạng, phong phú về chủng loại, vừa có mũi nhọn, chiều sâu ở 

cấp quốc gia, cũng như các cấp, các đơn vị của nền kinh tế quốc dân. Chính 

sách mặt hàng quốc gia phải đảm bảo được cơ cấu mặt hàng hợp lý. Cơ cấu 

mặt hàng phải phù hợp với nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Cơ cấu 

mặt hàng là quan hệ tỷ lệ giữa các mặt hàng, mặt hàng qua chế biến phải 

chiếm tỷ trọng ngày càng cao. 

Nội dung chủ yếu thứ hai của chính sách mặt hàng là chính sách thay thế 

mặt hàng nhập khẩu. Đây là những mặt hàng mà sản xuất trong nước đY đáp 

ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng và đủ sức cạnh tranh. Những mặt 

hàng này dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, lao động và công nghệ sản 

xuất tiên tiến. Đây cũng là những mặt hàng chiếm ưu thế trong cạnh tranh với 

hàng nhập khẩu trên thị trường nội địa. Nhà nước có chính sách hợp lý để phát 

triển các mặt hàng thay thế nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu. 
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Nội dung thứ ba, chính sách mặt hàng còn quy định các mặt hàng lưu 

thông có điều kiện và mặt hàng cấm lưu thông trên thị trường nội địa, cấm 

xuất khẩu, nhập khẩu. Danh mục mặt hàng này do Chính phủ quy định. Đây là 

những mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xY 

hội. Các mặt hàng bị cấm buôn bán theo quy định của công ước quốc tế. Thủ 

tướng Chính phủ quyết định danh mục các mặt hàng cấm kinh doanh và mặt 

hàng kinh doanh có điều kiện trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương 

mại và thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành. 

Muốn xây dựng và xác định chính sách mặt hàng đúng đắn thì cần phải 

xuất phát từ lợi thế so sánh của đất nước, của từng mặt hàng đó trong điều 

kiện mở cửa và hội nhập và tự do hóa thương mại trong khu vực và quốc tế. 

®. Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại nội địa 

* Chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể 

Theo hướng Nhà nước ưu tiên phát triển DNNN trở thành lực lượng nòng 

cốt, chủ đạo chi phối thị trường, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong việc 

điều tiết thị trường, điều tiết cung cầu, ổn định giá, nhằm góp phần thực hiện 

những mục tiêu tăng trưởng kinh tế và công bằng xY hội. Thành lập 2 loại 

doanh nghiệp: doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích thu lợi 

nhuận hoặc lợi nhuận thấp các thành phần kinh tế khác không kinh doanh. 

Nhà nước Lào bảo hộ quyền sở hữu, quyền và lợi ích hợp pháp khác của 

kinh tế hợp tác trong thương mại; có chính sách ưu đYi hỗ trợ và tạo điều kiện 

đổi mới phát triển, bảo đảm để kinh tế nhà nước cùng với kinh tế hợp tác trở 

thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. 

* Chính sách thương mại đối với nông thôn 

CHDCND Lào gần 90% dân số là nông dân sống ở khu vực nông thôn, 

với 39% là thuộc loại hộ đói nghèo. Chính sách thương mại đối với nông thôn 

là một bộ phận của chính sách nông nghiệp nông thôn của Đảng và nhà nước 

Lào. Chính sách thương mại phải đảm bảo cung ứng những hàng hóa thiết yếu 
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cho nông dân sản xuất và tiêu dùng, bảo đảm tiêu thụ được hàng hóa do nông 

nghiệp và nông thôn sản xuất ra. Chính sách này quy định cụ thể vai trò của 

doanh nghiệp thương mại nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng với hợp tác xY và 

các thành phần kinh tế khác trong việc bán vật tư hàng hóa nông nghiệp và 

mua nông sản trên thị trường nông thôn. Chính sách thương mại đối với nông 

thôn hướng vào mục tiêu thay đổi cơ cấu sản xuất ở nông thôn theo hướng sản 

xuất hàng hóa, phá bỏ độc canh, đa dạng hóa ngành nghề để thúc đẩy và nâng 

cao đời sống nông dân và xY hội hóa nông thôn theo con đường văn minh, 

hiện đại. Phát triển sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập từ đó tăng sức mua, cải 

thiện điều kiện sống của nông dân là một nội dung rất quan trọng. Thực hiện 

chính sách đối với nông thôn cũng như sự đầu tư phải đồng bộ và hiệu quả. 

Chính sách thương mại nông thôn còn phải góp phần giải quyết việc làm cho 

nông dân, thực hiện chính sách xY hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Chính 

sách thương mại đối với nông thôn góp phần hình thành, khôi phục và phát 

triển các làng nghề, giữ bản sắc văn hóa truyền thống, thu hẹp dần khoảng 

cách giữa thành thị và nông thôn. Điều luật thương mại của Lào đY khẳng 

định chính sách thương mại đối với nông thôn như sau: Nhà nước có chính 

sách phát triển thương mại đối với thị trường nông thôn, tạo điều kiện mở 

rộng và phát triển chợ nông thôn. Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ 

lực cùng với hợp tác xY và các thành phần kinh tế khác thực hiện việc  bán 

vật tư nông nghiệp, hàng công nghiệp, mua nông sản nhằm góp phần nâng 

cao sức mua của nông dân và tạo tiền đề thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa nông thôn. 

* Chính sách thương mại đối với miền núi 

Để phát triển kinh tế xY hội miền núi, Đảng và Nhà nước Lào đY ban 

hành nhiều chính sách quan trọng thể hiện sự liên minh công - nông về chính 

trị, kinh tế qua các thời kỳ lịch sử. Trong đó những chính sách về khuyến 



 64 

khích phát triển thương mại miền núi, chính sách ưu đYi về thuế, tiền thuê đất 

đối với các thương nhân ở miền núi; chính sách trợ giá, trợ cước một số mặt 

hàng chính sách… đY phát huy tác dụng tích cực. Tuy nhiên khu vực miền núi 

vẫn rất khó khăn. Chính sách thương mại miền núi cần tập trung giải quyết 

một số vấn đề sau đây: 

- Phát triển thị trường miền núi để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân 

dân, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp đồng bào dân tộc 

định canh, định cư, ổn định cuộc sống, xóa đói và giảm nghèo, đảm bảo thị 

trường tiêu thụ sản phẩm của các địa phương. 

- Phát triển hệ thống chợ và trung tâm thương mại huyện và cụm xY, đầu 

tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển hệ thống giao thông để mở rộng giao 

lưu kinh tế ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

- Chính sách thương mại đường biên và thương mại cửa khẩu cần được 

tăng cường để phát triển đúng hướng. Đầu tư phát triển một số khu kinh tế cửa 

khẩu biên giới và khu kinh tế đặc biệt. 

- Chính sách đảm bảo giá cả thu mua và bao tiêu hàng nông sản, thủ 

công mỹ nghệ từ các hộ gia đình; chính sách giá bán các mặt hàng thiết yếu 

muối, xăng dầu, chất đốt, vải, tư liệu sản xuất, công cụ lao động… cho đời 

sống, sản xuất phát triển nông nghiệp thông thôn. 

- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ thương mại cũng 

cần được quan tâm để tạo ra đội ngũ cán bộ thương mại có trình độ ngày càng 

cao cho miền núi. 

* Chính sách lưu thông hàng hóa và dịch vụ  

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện mở rộng lưu thông hàng hóa, phát 

triển dịch vụ thương mại mà pháp luật không hạn chế hoặc không cấm. Trong 

trường hợp cần thiết nhà nước có thể sử dụng có biện pháp kinh tế, hành chính 

để tác động vào thị trường nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hoặc thực hiện các 

chính sách kinh tế - xY hội. Cấm lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ gây 
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phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xY hội, truyền thống lịch 

sử văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, môi trường sinh thái, 

sản xuất và sức khoẻ của nhân dân, nhà nước xóa bỏ mọi hành vi cản trở lưu 

thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ hợp pháp trên thị trường, nhà nước công bố 

danh mục hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, danh 

mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện. 

e. Chính sách phát triển thương mại quốc tế 

Nhà nước thống nhất quản lý ngoại thương, có chính sách mở rộng giao 

lưu hàng hóa với nước ngoài trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình 

đẳng, cùng có lợi theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa; khuyến khích các 

thành phần kinh tế sản xuất hàng xuất khẩu và tham gia nhập khẩu theo quy 

định của pháp luật; có chính sách ưu đYi để đẩy mạnh nhập khẩu, tạo các mặt 

hàng xuất khẩu có sức cạnh tranh, tăng xuất khẩu dịch vụ thương mại; hạn chế 

nhập khẩu những mặt hàng trong nước đY sản xuất được và có khả năng đáp 

ứng nhu cầu, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, ưu tiên nhập khẩu vật tư thiết 

bị, công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại để phát triển sản xuất. 

Để khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu, hướng nhập khẩu phục vụ tốt sản 

xuất và tiêu dùng, bảo vệ và phát triển sản xuất trong nước, nâng cao hiệu quả 

sản xuất, nhập khẩu, mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, góp phần thực 

hiện mục tiêu kinh tế xY hội của đất nước, đồng thời để quản lý hoạt động 

kinh doanh xuất nhập khẩu, Nhà nước phải ban hành những văn bản quy định 

cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình phát triển thương mại quốc tế. 

Theo tinh thần cơ bản của những qui định pháp lý, Nhà nước quản lý 

thống nhất mọi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu bằng luật pháp và các 

chế độ chính sách có liên quan, mở rộng hơn nữa quyền kinh doanh của các 

doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh doanh xuất nhập 

khẩu hoạt động đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Nhà nước quản lý các hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu bao gồm những hình thức cơ bản sau: 
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- Xuất nhập khẩu trực tiếp hàng hóa, dịch vụ. 

- Tạm nhập để tái xuất, tạm xuất để tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh 

hàng hóa. 

- Gia công, chế biến hàng hóa và bán thành phẩm cho nước ngoài hoặc 

thuê nước ngoài gia công, chế biến. 

- Đại lý bán hàng hóa, uỷ thác và nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu cho 

các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp 

phát triển và mở rộng thị trường mới và xuất khẩu những mặt hàng mà Nhà 

nước khuyến khích xuất khẩu. 

Hiện nay ở nước Lào, giá hàng nhập khẩu thường rẻ hơn, chất lượng tốt 

hơn hàng sản xuất trong nước. Nhưng nếu ỷ lại vào nhập khẩu sẽ không mở 

mang được sản xuất thậm chí còn làm cho sản xuất trong nước bị trì trệ. Vì 

vậy, cần tính toán và tranh thủ các lợi thế của đất nước trong từng thời kỳ để 

tập trung đầu tư sản xuất một số mặt hàng thực sự có đủ khả năng cạnh tranh 

tại thị trường trong nước và thị trường khu vực, tạo ra nguồn hàng xuất khẩu, 

mở rộng thị trường ngoài nước. 

1.3. Kinh nghiệm của một số nước về chính sách quản lý nhà 1.3. Kinh nghiệm của một số nước về chính sách quản lý nhà 1.3. Kinh nghiệm của một số nước về chính sách quản lý nhà 1.3. Kinh nghiệm của một số nước về chính sách quản lý nhà 

nước về thương mại và bài nước về thương mại và bài nước về thương mại và bài nước về thương mại và bài học đối với Làohọc đối với Làohọc đối với Làohọc đối với Lào    

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trong 1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trong 1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trong 1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trong hoàn thiện hoàn thiện hoàn thiện hoàn thiện quản lý nhà nước về quản lý nhà nước về quản lý nhà nước về quản lý nhà nước về 

thương m¹ith−¬ng m¹ith−¬ng m¹ith−¬ng mại    

a. Kinh nghiệm của CHXHCN Việt Nam: 

Dưới sự lYnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội lần thứ VI của 

Đảng (tháng 12-1986) đY đề ra quan điểm, đường lối đổi mới kinh tế - xY hội 

sâu sắc và toàn diện. Đây thực sự là một cuộc cách mạng đổi mới triệt để được 

tiến hành động thời trên toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Với ba bước chuyển cơ 

bản và có tính đột phá về mặt tư duy lý luận và hành động thực tiễn. 
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Một là, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị 

trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xY hội chủ nghĩa. 

Hai là, chuyển từ nền kinh tế chỉ với hai thành phần kinh tế quốc doanh 

và kinh tế tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện tự do kinh 

doanh theo pháp luật. 

Ba là, kinh tế đối ngoại chuyển từ nền kinh tế theo hướng quan hệ chủ 

yếu với Liên Bang Xô Viết (cũ) và các nước xY hội chủ nghĩa khác sang mở 

rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với tất cả các nước theo chủ trương đa dạng 

hóa và đa phương hóa, từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Để thực hiện đường lối đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đY lựa chọn 

chiến lược phát triển hợp lý. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực, căn cứ vào 

điều kiện cụ thể của đất nước, Việt Nam lựa chọn chiến lược thương mại 

như sau: 

Thứ nhất, Việt Nam đY lựa chọn chiến lược công nghiệp hóa hướng về 

xuất khẩu, đồng thời thực hiện hợp lý chính sách thay thế hàng nhập khẩu có 

hiệu quả cao hơn. 

Thứ hai, Việt Nam thực hiện chiến lược ưu tiên phát triển có trọng điểm, 

tập trung vào những ngành và vùng trọng điểm có điều kiện thuận lợi, có thế 

mạnh, tiến tới phát triển các vùng trong cả nước. Nhưng trong giai đoạn đầu 

giành ưu tiên cho ngành và vùng trọng điểm nhằm đạt hiệu quả đầu tư cao và 

thu hồi vốn nhanh. Qua đó tạo nguồn hàng xuất khẩu lớn và đáp ứng nhu cầu 

thị trường trong nước. 

Thứ ba, Việt Nam tập trung đầu tư vốn và công nghệ xây dựng các doanh 

nghiệp nhà nước với quy mô lớn đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc 

tế, đồng thời phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) thuộc mọi thành phần 

kinh tế trong và ngoài nhà nước. 
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Thứ tư, Việt Nam thực hiện chiến lược ưu tiên phát triển công nghệ tiên 

tiến và công nghệ cao, xử lý thoả đáng những vấn đề sở hữu trí tuệ, vai trò của 

thông tin trong quản lý và chất xám trong nền kinh tế tri thức. 

Thứ năm, Việt Nam thực hiện chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

nền kinh tế quốc dân ngay từ rất rớm. Phát triển các ngành công nghiệp phục 

vụ công nghiệp hóa đất nước. Vì Việt Nam đY có bài học kinh tế của các nước 

về tầm quan trọng của nông nghiệp trong việc ổn định nền kinh tế và đời sống 

nhân dân. 

Thứ sáu, đi đôi với việc xác định chiến lược lâu dài, Nhà nước và Chính 

phủ Việt Nam đY xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cho từng 

thời kỳ. Đề ra chỉ tiêu kế hoạch và phương thức thực hiện kế hoạch của Chính 

phủ và Bộ ngành, địa phương theo mô hình kinh tế mới được tổ chức theo 

quan điểm kế hoạch hóa mang tính định hướng, kế hoạch không phải chỉ giao 

chỉ tiêu để thực hiện mà còn là điều phối sự thực hiện theo dự án. 

Những đổi mới quan trọng của Việt Nam về quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực kinh tế và thương mại thời kỳ mở cửa và hội nhập có thể khái quát 

như sau: 

Một là, đổi mới cơ chế quản lý: Nhà nước sử dụng quyền lực kinh tế, 

chính trị của mình tiếp tục quá trình tự do hóa thương mại, thực hiện xóa bỏ 

cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp (hay còn gọi là cơ chế xin 

cho) chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Giảm 

dần độc quyền của doanh nghiệp nhà nước và xây dựng các đạo luật theo tinh 

thần đảm bảo bình đẳng trong kinh doanh giữa các thành mạnh giữa các 

doanh nghiệp, tạo lập môi trường pháp lý (hay còn gọi là sân chơi) chung, 

giảm phân biệt đối xử: Nhà nước tạo điều kiện, tiền đề cho sự ra đời và hoạt 

động của các thị trường hàng hóa - dịch vụ, thị trường vốn, thị trường chứng 

khoán, thị trường lao động thị trường khoa học công nghệ… 
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Hai là, xây dựng chính sách thương mại phù hợp với cơ chế thị trường: 

Nhà nước đóng vai trò tạo lập môi trường và chính sách quản lý phù hợp 

với quy luật kinh tế thị trường, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế hoạt động kinh tế theo luật pháp và có hiệu quả. Nhà nước ban 

hành các chính sách kinh tế, thương mại và đầu tư thông thoáng hấp dẫn để 

khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư mở rộng sản xuất 

hàng hóa phục vụ nhu cầu trong và tăng kim ngạch xuất khẩu, đổi mới đồng 

bộ các chính sách thương mại và các chính sách kinh tế liên quan đến thương 

mại, gồm: 

* Hoàn thiện chính sách xuất nhập khẩu đối với thương nhân: Nghị định 

64/HĐBT (1989) là bước đột phá đầu tiên về quyền kinh doanh, đY xóa bỏ độc 

quyền của Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đối với hoạt động ngoại thương, 

mở rộng quyền cho các doanh nghiệp tư nhân được tham gia xuất nhập khẩu. 

Ngày 10/5/1997, Luật thương mại Việt Nam đY được Quốc hội thông qua và 

tiếp sau đó Chính phủ cũng đY ra Nghị định số 57/1998/NĐ-CP xóa bỏ chế độ 

cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, nhưng vẫn có giới hạn trong phạm 

vi ngành nghề nhất định. Khi Luật doanh nghiệp ra đời đY mở rộng quyền tự 

do kinh doanh xuất nhập khẩu cho mọi đối tượng tham gia sản xuất kinh 

doanh. Ngày 29/4/1999 Thủ tướng Chính phủ đY ban hành chỉ thị số 

10/1999/CT-TTg quy định "đẩy mạnh xuất khẩu là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi 

ngành và mọi tổ chức". Nghị định 44/CP (2001) về chính sách thương nhân, 

mở rộng quyền kinh doanh thương mại cho mọi thương nhân đều được trực 

tiếp xuất nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa. Đây là một bước phát triển mới 

của tự do hóa thương mại trong nước. 

* Hoàn thiện chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư sản xuất, kinh 

doanh xuất nhập khẩu. Ngày 8/7/1999 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đY ra 

Nghị định số 51/1999/NĐ-CP quy định chính sách ưu đYi với các dự án sản 

xuất hàng xuất khẩu. 
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Ngày 3/2/2000 Chính phủ Việt Nam đY có Nghị định số 03/2000/NĐ-

CP xóa bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, thay vào đó là thủ tục đăng ký 

kinh doanh. 

Cho đến ngày 31/7/2000 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lại ra chính 

sách ưu đYi mới, đó là Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định chính sách ưu 

đYi với các dự án sản xuất hàng xuất khẩu và kinh doanh xuất khẩu. 

Ba là, về cơ chế điều hành xuất nhập khẩu, Chính phủ Việt Nam đY cải 

tiến mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu 

trong thời kỳ mới, phù hợp với xu thế hội nhập thương mại khu vực và quốc tế. 

Hoàn thiện cơ chế điều hành xuất nhập khẩu theo hướng từ quy định từng 

năm sang quy định cho một thời gian dài là 5 năm để tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp chủ động hoạch định chiến lược và phương án kinh doanh dài 

hạn. Tại Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ 

Việt Nam đY xóa bỏ hầu hết các hạn chế định lượng về hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu 2001-2005. Những mặt hàng này sẽ còn duy trì sự quản lý của Bộ 

Thương mại và hàng hóa thuộc diện quản lý của 07 chuyên ngành do Bộ chủ 

quản quản lý. Cho đến nay về hàng xuất nhập khẩu chỉ còn 2 mặt hàng phải 

cấp giấy phép xuất khẩu, về hàng nhập khẩu chỉ còn 8 mặt hàng còn phải cấp 

giấy phép nhập khẩu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, 

trong năm 2000 Chính phủ  Việt Nam đY xóa bỏ 156 loại giấy phép kinh 

doanh trong cả nước, đến năm 2003 Chính phủ Việt Nam đY xóa bỏ thêm 246  

giấy phép còn nữa, trong đó có giấy phép về quản lý thương mại, tạo ra một 

bức đột phá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử cải cách quản lý nhà nước về 

kinh tế ở Việt Nam. 

Trong tiến trình hội nhập và thực hiện chính sách tự do hóa thương mại, 

tại cuộc toạ đàm ngày 13/8/2003 Chính phủ Việt Nam đY sáng suốt kết hợp 

vận dụng hệ thống các cơ quan hoạt động ngoại giao đồng thời làm nhiệm vụ 

kinh tế đối ngoại, các nhà ngoại giao đồng thời cũng là nhà kinh tế, thương 
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mại, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị 

trường, đẩy mạnh xuất khẩu. 

Bốn là, Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các chính 

sách hỗ trợ đầu tư. Nhà nước đầu tư, cung cấp hàng hóa công cộng, tạo môi 

trường đầu tư hấp dẫn, ưu đYi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh 

doanh thương mại; Nhà nước Trung ương cho phép các tỉnh sử dụng toàn bộ 

(100%) nguồn thu qua các cửa khẩu để đầu tư phát triển hạ tầng và khu kinh 

tế cửa khẩu biên giới; tỉnh, thành phố được quyền ban hành chính sách ưu đYi 

của tỉnh nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nổi bật nhất 

là những chính sách sau đây: 

- Chính sách thưởng xuất khẩu, hoàn thuế xuất khẩu 5%-10% doanh số. 

- Chính sách tái đầu tư cho doanh nghiệp. Nhà nước cho phép các địa 

phương trích 5%-18% tổng số thuế doanh nghiệp đY nộp vào ngân hàng của 

tính tái đầu tư lại cho doanh nghiệp. 

- Chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư. Hay chính sách xây dựng cánh đồng 

50 triệu đồng bằng cách kết hợp 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và 

nhà doanh nghiệp, chủ yếu và quan trọng nhất là nhà thương mại, vì vẫn quyết 

định của quá trình sản xuất hàng hóa là vấn đề thị trường đầu ra. 

Năm là, đổi mới chính sách phát triển thương mại đối với miền núi, vùng 

sâu vùng xa, vùng hải đảo và chính sách trợ giá trợ cước hàng hóa đối với khu 

vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc tại Nghị quyết 22 của Bộ Chính phủ Việt 

Nam đY ra văn bản số 160/KTTH (1994) về một số chính sách đối với việc 

đưa hàng lên miền núi phục vụ đồng bào miền núi - dân tộc. Quy định chế độ 

trợ cấp không thu tiền 4 mặt hàng chính sách và bổ sung thêm 2 mặt trợ giá, 

trợ cước là giống cây trồng và than. Nghị định số 22/CP (1998) của Chính phủ 

về phát triển thương mại miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, trong đó 

đY quy định bổ sung về chính sách xY hội, mua sản phẩm sản xuất ở miền núi, 

hải đảo và vùng đồng bào các dân tộc. 
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Cho đến nay, cuộc cải cách cơ chế và chính sách kinh tế của Việt Nam 

vẫn tiếp tục không ngừng đào tạo lập môi trường kinh doanh thương mại cho 

mọi thành phần kinh tế để theo tiến kịp các nước tiên tiến thế giới. Đặc biệt là 

trong kỳ họp thứ III (tháng 5 - 6/2003) Quốc hội khóa XI của Việt Nam, Nhà 

nước Việt Nam lại một lần nữa tiến hành cuộc cải cách sửa đổi luật kinh tế nói 

chung và luật doanh nghiệp nói riêng (trong đó vấn đề cổ phần hoá doanh 

nghiệp Nhà nước; tính độc lập của doanh nghiệp và trách nhiệm, quyền hạn 

của giám đốc; bỏ chế độ "Bộ chủ quản đối với doanh nghiệp"… được làm rõ), 

để phù hợp tình hình kinh tế - xY hội, trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường trong nước 

và trên thị trường khu vực và quốc tế. 

Nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng, đổi mới cơ chế, chính sách quản lý 

của Nhà nước về kinh tế nói chung, cải tiến phương thức quản lý nhà nước về 

thương mại nói riêng phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và xu thế tự 

do hóa thương mại, hiện nay Việt Nam đY đạt được thành quả cao trong sự 

nghiệp phát triển kinh tế, làm cho GDP không ngừng tăng nhanh, xuất khẩu 

tăng mạnh mẽ, dự trữ ngoại tệ vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng 

được nâng cao. Đặc biệt là Việt Nam đY trở thành nước xuất khẩu gạo đứng 

thứ hai và xuất khẩu cà phê đứng thứ ba của thế giới. Uy tín hàng hóa của Việt 

Nam ngày càng cao trên thị trường quốc tế. Xây dựng được đội ngũ doanh 

nghiệp khá vững mạnh, trở thành lực lượng sản xuất mới tiên phong tham gia 

hội nhập thương mại quốc tế. 

b. Kinh nghiệm đổi mới của CHND Trung Hoa 

Nhà nước Trung Quốc đY sớm nhìn nhận đúng thực trạng kinh tế xY hội 

trong nước và dự báo được tình hình kinh tế thế giới, đánh giá đúng xu thế của 

thời đại trong những năm cuối thế kỷ XX (1979 - 80), đY mạnh dạn đổi mới 

quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại, lấy thương mại là trọng tâm, quyết định 

một chính sách kinh tế, thương mại mới hết sức táo bạo, đó là chiến lược mở 

cửa, hợp tác thương mại với nước ngoài, phát triển kinh tế, đẩy mạnh xuất 
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khẩu, thu ngoại tệ. Để đạt được mục tiêu đó, đY hình thành các đặc khu kinh tế 

mở, phát triển cửa khẩu buôn bán với tất cả các nước láng giềng, trong đó có 

Lào và Việt Nam. Ba hình thức mở cửa của Trung Quốc là: (1) Ưu tiên xây 

dựng và phát triển từng khu kinh tế, xây dựng các loại hình xí nghiệp khác 

nhau, (2) Chú trọng mở cửa các thành phố ven biển với một chính sách đặc 

biệt, như Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Quyền (30 Mở cửa khẩu biên giới 

với Nga, ấn Độ, Việt Nam, Lào, Thái Lan, các nước ASEAN khác, với 

phương châm mở cửa "buôn bán đi trước, hợp tác toàn diện, chú trọng xuất 

khẩu: xuất khẩu lao động, thiết bị kỹ thuật và hàng hóa, đổi lấy những 

nguyên, nhiên, vật liệu quý hiếm". 

Một số đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại và thương mại của 

Trung Quốc đáng chú ý là: 

Thứ nhất: về chính sách phân quyền ngoại thương. Để kích thích xuất 

khẩu trước tiên Trung Quốc phân quyền giao dịch ngoại thương. Trung Quốc 

thay đổi hệ thống điều hành của nhà nước đối với hoạt động ngoại thương, xóa 

bỏ các kế hoạch mệnh lệnh, tập trung chỉ thị, cứng nhắc trong lĩnh vực ngoại 

thương, giảm bớt phạm vi can thiệp trực tiếp của Nhà nước với các chủ thể 

hoạt động thương mại. Mở rộng phạm vi  hoạt động của các công ty, xí nghiệp 

có quyền vươn ra thị trường nước ngoài. 

Thứ hai: Ưu tiên phát triển các mặt hàng xuất khẩu hợp lý 

- Xác định cơ cấu hàng hóa xuất khẩu thành bốn nhóm 1) Sản phẩm thô, 

sơ cấp, khoáng sản, nông nghiệp. 2) Sản phẩm dệt, công nghiệp nhẹ, sản phẩm 

gia công, bán thành sản phẩm sử dụng nhiều lao động. 3) Sản phẩm hoàn 

chỉnh, công nghiệp nặng, hóa chất đòi hỏi hàm lượng vốn cao. 4) Sản phẩm kỹ 

thuật cao, đòi hỏi hàm lượng chất xám cao. 

- Ưu tiên phát triển từ thấp lên cao. Giai đoạn 1: xuất khẩu sản phẩm côn 

nghệ nhẹ sử dụng nhiều lao động làm trọng tâm, thay thế dần xuất khẩu những 

sản phẩm thô, sơ cấp và nông nghiệp. Giai đoạn 2: xuất khẩu sản phẩm công 

nghiệp thành phẩm, công nghiệp nặng, hóa chất sử dụng nhiều vốn thay thế 
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những sản phẩm sơ cấp và công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động. Giai đoạn 

3: xuất khẩu sản phẩm kỹ thuật cao, đòi hỏi tri thức, công nghệ tiên tiến. Cả 

ba giai đoạn đó có một điểm giống nhau đó là "giá cả phải thật rẻ, vì mục tiêu 

cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường làm mục đích hàng đầu". 

Thứ ba: cải cách hệ thống thuế quan. Trung Quốc rất chú trọng vấn đề 

thương mại quốc té để gia nhập WTO. Vì vậy Chính phủ đả cải cách thuế 

quan: hạ thuế suất trung bình xuống mức 15% năm 2000, coi vai trò của thuế 

với tư cách là đòn bẩy của nền kinh tế. Đến năm 2005 mức thuế trung bình đối 

với hàng công nghiệp nhập khẩu là 10% trở lại. 

Thứ tư: cải cách các thủ tục giấy phép xuất nhập khẩu. Chính phủ Trung 

Quốc xóa bỏ hệ thống các hàng rào phi thuế quan: giảm số lượng hàng hóa 

nhập khẩu phải có giấy phép, chỉ còn quản lý quota xuất khẩu đối với một số 

mặt hàng chủ yếu, những hàng hóa khác được tự do kinh doanh phù hợp với 

giấy đăng ký kinh doanh của công ty. 

- Chính phủ Trung Quốc quản lý giá ngoại hối trên cơ sở của tình hình 

cung và cầu trên thị trường. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá phù hợp với 

tỷ giá mua bán tại các ngân hàng quốc tế (INER BANK RATE), giữ ổn định 

tỷ giá đồng nhân dân tệ bằng cách sử dụng công cụ tài chính, tiền tệ. 

- Chính phủ áp dụng chính sách vay vốn tín dụng ưu đYi về suất thấp (kể 

cả ngoại tệ) cho các doanh nghiệp, được đảm bảo cung ứng nguyên liệu và 

năng lượng, được ưu tiên nhập khẩu các phương tiện, nguyên liệu, được vay 

trực tiếp tín dụng từ nước ngoài do Nhà nước (Ngân hàng) bảo lYnh. 

- Chính sách thưởng, trợ cấp và thúc đẩy xuất khẩu. Nhà nước thưởng 

17% trên trị giá xuất khẩu cho các đơn vị xuất khẩu, Nhà nước ban hành chính 

sách tín dụng xuất khẩu (mua trả chậm) thông qua Ngân hàng xuất nhập khẩu 

(EXIM BANK) cho người mua hoặc cho người bán với lYi suất ưu đYi (4 - 

5%/năm), thời hạn hợp lý (từ 3 - 10 năm) đối với vật tư, thiết bị máy móc cho 

các nước chậm phát triển. Nhà nước cung cấp hỗ trợ vốn hàng hóa và kinh phí 
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tiếp thị, tìm kiếm thị trường mới, đặt đại diện ở nước ngoài nhằm mở rộng thị 

trường thương mại trên khắp thế giới. 

- Chính phủ Trung Quốc tập trung phát triển các khu chế xuất: nổi bật là 

việc Trung Quốc mở những đặc khu kinh tế trong nội địa, mở cửa buôn bán 

mậu dịch biên giới, mở ra nhiều trung tâm thương mại, sản xuất, trung tâm 

đầu tư nước ngoài với những ưu đYi về thuế, giá cả, chính sách ưu đYi khác 

cho nhà đầu tư. 

Nhờ chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước quản lý giỏi, 

mở cửa hợp tác kinh tế thương mại với các nước tiên tiến từ rất sớm. Sau 20 

cải cách, hiện nay Trung Quốc thực sự "là một nước XHCN mang bản sắc 

Trung Quốc", một nước có 2 chế độ, có nền chính trị ổn định, kinh tế, 

quốc phòng vững mạnh. Theo thống kê công bố của Nhà nước Trung Quốc 

trong năm 2001 - 2002 tốc độ tăng trưởng GDP tăng 7,8%, GDP bình quân 

đầu người đạt 9000 USD, xuất khẩu ròng (XK) tăng 16% và quỹ ngoại tệ 

dự trữ của Nhà nước đạt 250 tỷ USD (đứng thứ 2 trên thế giới). Trung 

Quốc đY gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) và là một đối tác 

mạnh về thương mại trong khu vực, quan hệ song phương và đa phương 

với ASEAN - Trung Quốc. 

* Kinh nghiệm của Thái Lan 

Từ những năm 1985 Chính phủ Thái Lan đY xác định thay đổi chính sách 

phát triển kinh tế theo hướng mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh 

vực công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp và ngành kinh tế dịch vụ: thương mại, 

công nghiệp du lịch (khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí…), tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông,… Vì Thái Lan có lợi thế 

nhân công rẻ phù hợp với chiến lược phát triển các sản phẩm nông nghiệp xuất 

khẩu đặc biệt là gạo, công nghiệp sử dụng nhiều lao động như hàng dệt may, 

da giày, đồ gia dụng… Đặc biệt Thái Lan đY tận dụng cơ chế thị trường mở 

cửa, cải tiến luật kinh doanh thông thoáng, tạo được môi trường pháp lý thuận 
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lợi cho doanh nghiệp phát triển, "dân được làm tất cả những gì mà luật không 

cấm". Về ngoại thương Chính phủ Thái Lan xác định chiến lược thị trường 

mới đối với các nước láng giềng và trong khu vực "Biến chiến trường thành 

thương trường", tạo ra không khí hợp tác thương mại và thu hút đầu tư mới từ 

những năm 1992 đến nay. 

d. Kinh nghiệm của Hàn Quốc: 

Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương 

mại ở Hàn Quốc, có thể rút ra các bài học sau: 

Thứ nhất, thành công của chiến lược kinh tế hướng ngoại (coi trọng ngoại 

thương) là do có sự định hướng kiên quyết của chính phủ. Yếu tố này dẫn đến 

sự tập trung cao độ các nguồn lực kinh tế vào trong tay nhà nước, đem lại sự 

phát triển hiệu quả và vượt bậc về điện năng, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và 

sự đầu tư hiệu quả cho một số ngành công nghiệp chọn lọc hướng về xuất 

khẩu. ở các thập kỷ 70 và 80, chính phủ Hàn Quốc đY thể hiện thành công 

trong việc lựa chọn, hoạch định và chỉ đạo thực thi hiệu quả chiến lược phát 

triển kinh tế chung của đất nước, trong đó chiến lược công nghiệp  hóa hướng 

về xuất khẩu được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình phát triển đạt tới kỳ 

tích hóa rồng của Hàn Quốc. Tuy nhiên sang thập kỷ 90, vai trò của nhà nước 

trong xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa phát triển như vũ bYo đY kìm hYm 

sự phát triển thương thích của nền kinh tế, ảnh hưởng tới sự phân bổ các 

nguồn lực trong toàn bộ nền kinh tế. Vấn đề đáng báo động là hiện nay xu 

hướng can thiệp vi mô của chính phủ Hàn Quốc vẫn mạnh. Dường như 

chính phủ Hàn Quốc vẫn muốn áp dụng giai đoạn  đầu của chủ nghĩa tư bản 

mệnh lệnh chứ không phải là tiếp tục tự do hóa. Sự can thiệp này dẫn đến sự 

tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, không tuân thủ các nguyên tắc thị trường. 

Đây cũng là bài học đối với Việt Nam trong phát triển kinh tế thị trường có 

sự can thiệp của nhà nước. 
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Thứ hai, xu hướng phát triển nền kinh tế thị trường hướng về xuất khẩu 

đY dẫn đến thị trường nội địa không được quan tâm một cách thích đáng. Xu 

hướng này dẫn đến sự mất cân đối giữa các ngành công nghiệp và nông 

nghiệp, giữa công ty lớn và xí nghiệp vừa và nhỏ, giữa tăng trưởng kinh tế và 

công bằng xY hội. Hậu quả là cơ cấu sản xuất và xuất khẩu chuyển dịch nhanh 

chóng nhưng cơ cấu về lao động chuyển dịch không đáng kể (giai đoạn 1985 - 

1996 tỷ trọng của công nghiệp trong tổng việc làm ở Hàn Quốc chỉ là 22%). 

Phần lớn lao động vẫn làm việc ở ngành nông nghiệp với năng suất thấp, một 

phần khác làm việc trong những ngành dịch vụ giản đơn. Thị trường nội địa 

không được mở rộng. Hiện nay các nước Đông á đang lâm vào tình trạng sản 

xuất thừa. Xuất khẩu đang gặp khó khăn, trong khi Nhật Bản, NIEs, ASEAN 

chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc của Hàn Quốc cũng 

đang lâm vào khủng hoảnge. Chính sự bỏ bÔ thị trường nội địa đY dẫn đến tình 

trạng thị trường nội địa không đủ lớn và có xu hướng thu hẹp lại, do đó không 

thể đảm nhận vai trò quản lý tình trạng sản xuất thừa. 

Thứ ba, chính sách huy động vốn từ bên ngoài để tăng nhanh tín dụng 

cho các ngành công nghiệp ưu tiên hướng về xuất khẩu đY đem lại những hiệu 

quả tốt (xuất khẩu tăng nhanh, ngành công nghiệp lớn mạnh, tăng trưởng kinh 

tế cao và thu nhập đầu người đạt mức các nước có trình độ phát triển), nhưng 

đY biến Hàn Quốc trở thành con nợ lớn trên thế giới. Trên thực tế do có sự 

bảo lYnh tài chính của chính phủ, các công ty xuất khẩu đY tự do vay nợ nước 

nogài. Do nợ nhiều, các công ty Hàn Quốc dễ bị tấn công hơn trên các thị 

trường chứng khoán trong nước và thế giới. Những cuộc khủng hoảng tài 

chính ở Hàn quốc đều do chính phủ không quản lý được rủi ro thông qua sự 

can thiệp tín dụng. Lạm phát bùng nổ, kèm theo gánh nặng nợ nước ngoài 

buộc chính phủ phải liên tục thực hiện chính sách phá giá có mức độ nhằm hỗ 

trợ chó các nhà xuất khẩu. Đây cũng là một nhân tố tốt trong thời kỳ đầu công 
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nghiệp hóa hướng về xuất khẩu khi những yếu kém về nguồn vốn trong nước 

chưa được khắc phục. Tuy nhiên sự can thiệp của chính phủ trong hỗ trợ tài 

chính xuất khẩu để kích thích một số ngành công nghiệp đY để lại nhiều hậu 

quả tiêu cực nặng nề cho phát triển kinh tế của Hàn Quốc thời kỳ sau này. Do 

vậy, khi nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm này của Hàn Quốc, cần có sự tính 

toán, cân nhắc. 

g. Kinh nghiệm của Nhật Bản: 

Vai trò quan trọng nhất của nhà nước là định hướng nền kinh tế thông 

qua việc hoạch định chiến lựơc, chính sách, luật pháp… Một khi nhà nước 

không đủ mạnh, nghĩa là không có khả năng vạch ra được các chiến lược phát 

triển, các chính sách kinh tế, luật pháp đúng đắn, không có khả năng thực hiện 

và kiểm soát một cách có hiệu quả các chiến lược, chính sách và luật pháp đó, 

thì nền kinh tế không thể nào phát triển có hiệu quả và thu được những thành 

tựu nổi bật được. Nhật Bản đã tạo dựng được một nhà nước mạnh, nhà 

nước này đã kết hợp được kỹ thuật phương tây và truyền thống Nhật 

Bản, khuyến khích và phát triển được tài năng quản lý của các xí nghiệp, 

động viên được nhân dân Nhật Bản làm việc hết sức mình. 

Qua việc phân tích những hoạt động điều chỉnh nền kinh tế của Chính phủ 

Nhật Bản có thể đưa ra một số kinh nghiệm tham khảo đối với CHDCND Lào:  

Thứ nhất: Chính sách công nghiệp của Nhật Bản có đặc điểm nổi bật là 

nó luôn được kịp thời thay đổi và đáp ứng được những thay đổi diễn ra trong 

nền kinh tế Nhật Bản và trên thế giới. Chính sách công nghiệp của Nhật Bản là 

một chính sách có mục tiêu, có định hướng trong những phạm vi hẹp, cụ thể 

chứ không dàn trải. Nhà nước Nhật Bản đY thực hiện một chính sách bảo hộ 

khôn ngoan và xoá bỏ dần tuỳ theo quá trình tự do hoá và quốc tế hoá 

nền kinh tế. Vai trò chỉ đạo hành chính của chính phủ được thực hiện có sự 

phối hợp của các doanh nghiệp trên cơ sở đồng thuận của các giới kinh doanh 
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công nghiệp, công đoàn, người tiêu dùng và các giới khoa học. Chính phủ đY 

khuyến khích đầu tư tư nhân vào những lĩnh vực mong muốn bằng biện pháp 

thích hợp, không áp đặt. Trong một thời điểm nhất định, chính phủ Nhật Bản 

biết cách tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp khác , biết cách hạn 

chế số ngành công nghiệp được lựa chọn để tránh làm phân tán các nguồn lực 

phát triển có hạn của đất nước và tránh khả năng không thể điều tiết được của 

bộ máy nhà nước. 

Thứ hai, Chính phủ Nhật Bản ngay từ đầu đã chấp nhận hội nhập để từ 

đó đặt kế hoạch giảm bớt thách thức, đồng thời nỗ lực lắm thời cơ trong quá 

trình mở cửa, hội nhập. Để mở cửa và hội nhập có hiệu quả, tranh thủ được 

nhiều nhất cơ hội của thị trường thế giới, phải có chiến lược và tổ chức tốt việc 

đẩy mạnh xuất khẩu… đều nhằm tăng sức cạnh tranh của công nghiệp quốc 

gia trên trường quốc tế. Hơn nữa, để có thể duy trì được khả năng xuất khẩu, 

ngoài hệ thống chính sách khuyế khích sản xuất, xuất khẩu những ngành mà 

nhu cầu thế giới đang tăng nhanh. Hay nói một cách khác, đó là những ngành 

có lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Các ngành công ngiệp được lựa chọn cần 

được nuôi dưỡng và hỗ trợ bằng hệ thống các chính sách tài chính, tín dụng và 

bảo hộ. Điều cần đặc biệt lưu ý  là phải xác định rõ mục tiêu hướng ngoại, 

nghĩa là lựa chọn các ngành để trở thành các ngành sản xuất hàng xuất khẩu 

trong tương lai gần sau một thời gian được bảo hộ. 

Thứ ba, sự điều chỉnh của Chính phủ Nhật Bản là sự kết hợp chặt chẽ 

giữa Chính phủ và các công ty tư nhân thành một cơ cấu thống nhất. Kết 

cấu này mở đường cho việc hoá nhập có hiệu quả giữa cơ chế cạnh tranh tư 

nhân với cơ chế nhà nước trong điều chỉnh hoạt động của nền kinh tế. Nó cho 

phép hình thành một hệ thống quan hệ tham khảo ý kiến lẫn nhau giữa nhà 

nước và các công ty tư nhân, trong đó các công ty tư nhân tồn tại như những 

cơ quan tư vấn của chính phủ. 
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Thứ tư, cần hiện đại hoá và nâng cao khả năng công nghệ của đất nước 

thông qua đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ nghiên cứu và 

phát triển của các công ty. Đây là biện pháp quan trọng để duy trì và tăng 

cường khả năng tiếp thu công nghệ và sáng tạo công nghệ của một quốc gia. 

Thành lập các trung tâm cung cấp dịch vụ thông tin về thị trường và công 

nghệ để hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh trong nước. 

Tóm lại, thành công của Chính phủ Nhật Bản là họ đY xác định được 

mục đích và mức độ can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. Sự can thiệp 

của Chính phủ là nhằm nâng cao hiệu quả của thị trường, sự can thiệp này 

được gọi là "can thiệp bởi các chính sách hữu nghị", vì đó là sự can thiệp phát 

triển nên kinh tế thị trường lành mạnh. Chính phủ Nhật Bản biết chấp nhận hội 

nhập và đặt kế hoạch giảm bớt thách thức, đồng thời nỗ lực nắm bắt thời cơ 

trong quá trình mở cửa hội nhập. Chính phủ Nhật Bản đY nghiên cứu và đi ra 

các bước đi hội nhập từng bước, đồng thời đưa ra chiến lược phát triển các 

ngành công nghiệp Nhật Bản có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc 

tế,các chính sách tăng cường thay thế nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu làm 

cho nền kinh tế phát triển một cách thần kỳ. 

1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho hoàn thiệnhoàn thiệnhoàn thiệnhoàn thiện chính sách quản lý nhà  chính sách quản lý nhà  chính sách quản lý nhà  chính sách quản lý nhà 

nước về thương mại ở Làonước về thương mại ở Làonước về thương mại ở Làonước về thương mại ở Lào    

Qua thực tiễn đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại ở 

một số nước như đY trình bày ở trên ta có thể rút ra một số bài học kinh 

nghiệm cho Lào như sau: 

Một là, chuyển đổi từ cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế 

thị trường không được xem nhẹ mà phải đề cao vai trò của nhà nước. Các nước 

thành công về đổi mới quản lý nhà về thương mại trong những thập kỷ trước 

đều có sự kết hợp hợp lý giữa điều tiết của nhà nước và điều tiết của thị 
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trường. Các nước này đều nhận thức đúng đắn vai trò của nhà nước trong quản 

lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 

Hai là, đổi mới quản lý nhà nước về thương mại luôn được coi là trọng 

tâm của đổi mới. Các nước đY sử dụng thương mại như là khâu đột phá cho 

toàn bộ quản lý đổi mới kinh tế. Phải kiên trì đường lối đối ngoại rộng mở, 

phát triển nền kinh tế mở, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc 

tế, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, xóa bỏ độc quyền ngoại thương, tự do 

hóa thương mại, tự do hóa lưu thông hàng hóa trên thị trường trong nước. 

Ba là, cần phải có lộ trình cho quá trình đổi mới quản lý. Các nước đY 

xây dựng và thực thi chiến lược thương mại từ thay thế nhập khẩu đến đầu 

tư hướng vào xuất khẩu. Sự bảo hộ quá mức và tràn lan hàng hóa trong 

nước được giảm dần. Chính sách bảo hộ có nguyên tắc và có điều kiện 

được áp dụng và xóa bỏ dần các hàng rào phi thuế quan. Chế độ nhiều tỷ 

giá và tỷ giá cứng được loại bỏ và thay vào đó là tỷ giá được hình thành 

theo quan hệ thị trường. 

Bốn là, xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính 

sách thương mại cho phù hợp với sự phát triển trong nước và bối cảnh quốc tế. 

Nhà nước phải tạo dựng được môi trường và hành lang pháp lý thuận lợi cho 

các nhà kinh doanh. Bảo đảm sự công khai, minh bạch trong chính sách. Đồng 

thời đổi mới toàn diện đồng bộ nội dung quản lý nhà nước về thương mại, đổi 

mới sử dụng các phương pháp và các công cụ, biện pháp quản lý và điều tiết 

hoạt động thương mại, đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và cán bộ 

của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. 

Năm là, giảm sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào thị trường và 

thương mại. Củng cố và tăng cường thương mại nhà nước như công cụ để điều 

tiết thị trường. Nhà nước quản lý và điều tiết nền kinh tế nói chung, thương 
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mại nói riêng chủ yếu bằng các công cụ, chính sách vĩ mô. Phân định rõ chức 

năng quản lý nhà nước về kinh tế nói chung, về thương mại nói riêng theo 

hướng tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng quản lý kinh doanh 

của doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chuyển hẳn 

sang hoạch định luật pháp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát 

triển thương mại… 

Sáu là, bài học của Trung Quốc và Việt Nam kiên định đường lối kinh tế 

độc lập tự chủ, chủ động hội nhập thương mại thế giới và khu vực đồng thời 

giữ vững ổn định chính trị và kinh tế trong nước, bình ổn thị trường nội địa; 

nhất quán coi xuất khẩu là hướng ưu tiên trọng điểm của hoạt động kinh tế đối 

ngoại, trên cơ sở đó xác lập chính sách ưu đYi thích hợp, phát triển thương mại 

đường biển, phát triển các khu công nghiệp, khu thương mại tự do… là rất bổ 

ích đối với Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. 

Bảy là, cuộc khủng hoảng tài chính Châu á năm 1997 - 1998 là một bài 

học của CHDCND Lào, cần phải rút kinh nghiệm và sớm điều chỉnh cơ chế 

chính sách và cơ cấu kinh tế, chính sách khuyến khích ưu đYi đầu tư trong 

nước và thu hút đầu tư nước ngoài vào Lào hợp lý hơn, phát huy nội lực, tiềm 

năng của tất cả các thành phần kinh tế nhằm phát triển thương mại, đẩy mạnh 

xuất khẩu bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp, mở rộng 

quyền kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp cho tất cả các doanh nghiệp, các 

thương nhân chưa phải là doanh nghiệp, không hạn chế về ngành nghề, các 

thương nhân chưa phải là doanh nghiệp, không hạn chế về ngành nghề, mặt 

hàng đăng ký kinh doanh, nếu có thị trường và mặt hàng xuất khẩu thì đều 

được trực tiếp xuất nhập khẩu theo pháp luật, phát huy lợi thế so sánh của Lào 

và yếu tố quyết định. 
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Tám là, Nhà nước đặc biệt quan tâm, hỗ trợ phát triển thương mại ở vùng 

núi, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa. Còn khó khăn về kinh 

tế Nhà nước có chính sách hỗ trợ đưa hàng lên vùng núi cao và hỗ trợ tiêu thụ 

sản phẩm hàng hóa của vùng sâu vùng xa. 

Chín là, Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng cho phát triển thương mại, hỗ trợ tài chính cho phát triển thương mại 

vùng cao, cho đẩy mạnh xuất khẩu… Cần được thực hiện một cách có hiệu 

quả, thiết thực, tránh phân tán, chồng chéo. Đặc biệt là việc quản lý, sử dụng 

các loại quỹ hỗ trợ cùng một lớp đối tượng cần được tập trung vào một đầu 

mối để thống nhất quản lý để đạt hiệu quả cao. 

Những kinh nghiệm thành công của các nước nói trên đều là bài học kinh 

nghiệm vô giá, là cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu và hoạch định 

chính sách, cơ chế quản lý thương mại. Vì đó là bài học kinh nghiệm thiết 

thực của những nước láng giềng gần núi với Lào, có nhiều điểm tương đồng 

có thể học tập được. 
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a. Đặc điểm tự nhiên, tác động đến phát triển thương mại của Lào 

* Đặc điểm về địa lý, khí hậu và thời tiết 

CHDCND Lào là một nước nằm sâu trong lục địa của bán đảo Đông 

Dương, với tổng diện tích: 236.800 km2, dân số cả nước có 6.277.000 người, 

mật độ dân số bình quân là 22,7 người/km2 cả nước có 18 tỷ thành phố, 142 

huyện, 10.873 bản và 865.535 hộ gia đình. Lào có đường biên giới với 5 nước 

láng giềng: phía Đông giáp Việt Nam dài 2.067 km, phía Tây giáp Thái Lan 

dài 1.635 km, phía Bắc giáp Trung Quốc dài 391 km, phía Nam giáp 

Campuchia dài 404 km và Tây Bắc giáp Myanmar dài 228 km, gồm có 22 cửa 

khẩu chính thức quốc tế và cấp địa phương. Đây lại là một lợi thế khá thuận 

lợi do ở một vị trí địa lý trung tâm trong việc giao lưu thương mại và hợp tác 

với các nước láng giềng. 

Khí hậu của Lào gồm hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Mùa mưa từ giữa 

tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Lào không có động 

đất, không có bYo, mà chỉ có mưa lớn, gây lũ lụt nhưng không lớn. Nhiệt độ 

trung bình mùa mưa 25 - 300C về mùa khô nhiệt độ trung bình từ 20 - 250C. 

Song trong 2 tháng cuối mùa khô, khí hậu trở nên nóng bức 35 - 380C ở 

vùng núi phía Bắc tỉnh Phôngxaly nhiệt độ mùa đông thấp hơn khoảng 1 - 

20C do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của gió mùa Đông Bắc từ Việt Nam và 

Trung Quốc.  
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* Tài nguyên thiên nhiên 

Lào là một nước có nhiều sông suối, có mật độ cao và phân bố tương đối 

đồng đều trên toàn bộ lYnh thổ và một nguồn nước bề mặt rất phong phú, một 

tài nguyên thủy năng to lớn. 

Dòng sông chính lớn nhất của Lào là sông Mêkông, lớn vào hàng thứ 7 

của thế giới, với tổng chiều dài 4.200 km, chảy qua 6 nước (Trung Quốc, 

Mianma, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam). Đoạn sông Mêkông chảy 

trên lYnh thổ Lào có chiều dài là 1.865 km từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 

chảy suốt từ Bắc chí Nam qua thủ đô Viên Chăm đến tỉnh Chămpasăc, Thác 

Khonphaphêng biên giới Campuchia Sông Mêkông là tiềm năng lớn về vận tải 

đường thủy, thủy lợi, du lịch và thủy sản. 

Lào còn có các con sông khác từ nặm Ngừm, nặm Sương, nặm U, nặm 

Thơn, nặm Săn, nặm Nghiệp, nặm Kađing, Sêbăng phay, Sêđôn, Sêkảm, 

Sêkông, Senặmnoi… đều đổ vào sông Mêkông và có một vai trò rất quan 

trọng đối với sản xuất và đời sống của nhân dân, trong quá trình phát triển 

kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp, đặc biệt là tiềm năng to lớn để phát triển 

năng lượng thủy điện phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và là nguồn điện 

xuất khẩu mạnh của đất nước Lào sang các nước láng giềng. Nguồn thủy điện 

có thể được tạo ra từ tổng lưu lượng trên là to lớn. Theo tính toán của Uỷ ban 

Quốc tế sông Mêkông, trữ năng lý thuyết của phần lưu vực các sông thuộc hệ 

thống sông Mêkông có thể lên tới 400 tỷ kwh, đạt mật độ thủy năng 1,8 triệu 

kwh/km2. Đây là một lĩnh vực cần đến đầu tư và hợp tác khu vực và quốc tế 

trong đầu thế kỷ XXI này. 

Lào là một nước có nhiều rừng. Rừng của Lào mọc tự nhiên, gồm nhiều 

loại gỗ quý cho xuất khẩu: dầu rai, vên vên, sao đen, táu, cẩm lai, trắc, săng 

lé, dổi, cẩm xe, lim, xẹt, dang hương, mun, sến, thông, pơmu. Hiện nay tổng 

diện tích rừng là khoảng 5.737.680 ha, trữ lượng gỗ khoảng 315.258.000m3 

nhưng mỗi năm diện tích rừng bị phá đốt để làm nương hàng trăm ngàn ha. 
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Nguồn tài nguyên khoáng sản Lào có gồm 8 nhóm cơ bản: nhóm năng 

lượng, nhóm kim loại đen, nhóm kim loại màu, nhóm kim loại quý hiếm, 

nhóm nguyên liệu hóa chất và phân bón, nhóm nguyên vật liệu xây dựng, 

nhóm chịu lửa, gốm và thủy tinh, nhóm đá quý và nhóm nước khoáng như: 

than, than bùn, sắt, măng gan, đồng chì, kẽm, antimoal, bôxit nhôm, thiếc, 

vàng, pirit, muối kali, đất sét, sét chịu lửa, đá vôi, thạch cao, caolin, photpho, 

cát thủy tinh, đá quý xaphia,… nguồn khoáng sản Lào rất phong phú đủ 

nguyên liệu cơ bản dùng trong công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ nhu 

cầu trong nước và xuất khẩu như vàng, đồng, thiếc, sắt, nhôm, than, phân kali, 

natri, phân lân, cliker, thạch cao… Vấn đề đặt ra là phải có chính sách ưu tiên 

đầu tư thương mại, vốn và kỹ thuật để khai thác, sản xuất sản phẩm cho nhu 

cầu trong nước hay cho nhu cầu xuất khẩu mũi nhọn trong đầu thế kỷ XXI  

nhằm tạo ra nguồn tích lũy quan trọng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa 

- hiện đại hóa đất nước… Xét về các yếu tố cơ bản, nếu có chính sách quản lý 

Nhà nước về Thương mại hợ p lý thì trong tương lai CHDCND Lào có thể phát 

triển thành một nền kinh tế ngang với khu vực do khai thác tốt tài nguyên 

phục vụ lưu thông buôn bán nội địa và xuất khẩu. 

b. Tổng quan về tình hình nền kinh tế của Lào hiện nay 

Sự phát triển kinh tế của CHDCND Lào đY trải qua nhiều giai đoạn thăng 

trầm của lịch sử đất nước. Sau khi đY giành được độc lập và thành lập nước 

CHDCND Lào vào năm 1979, Đảng Cách mạng Nhân dân Lào đY lYnh đạo 

toàn dân tộc phát triển theo con đường xY hội chủ nghĩa. Nền kinh tế được 

điều hành bằng cơ chế kế hoạch hóa tập trung dựa trên cơ sở của chế độ công 

hữu xY hội chủ nghĩa. Những tàn dư và mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ 

nghĩa đều bị xóa bỏ. Trải qua mấy năm đầu nhờ tập trung mọi cố gắng, nỗ lực 

của toàn dân và sự giúp đỡ của nhiều nước bạn bè, Lào đY giành được thắng 

lợi trong công cuộc khôi phục và phát triển nền kinh tế sau chiến tranh. Nhưng 

cơ chế kế hoạch hóa tập trung với sự can thiệp tuyệt đối và quá sâu của Nhà 
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nước vào nền kinh tế, chưa phản ánh đúng yêu cầu của các quy luạt khách 

quan, không tính đến yêu cầu thị trường, đY ngày càng bộc lộ những mặt hạn 

chế và yếu kém của nó, đưa nền kinh tế đất nước ngày càng lâm vào tình trạng 

khủng hoảng, trì trệ, làm lYng phí và sử dụng không có hiệu quả các nguồn lực 

trong nước cũng như sự trợ giúp đáng kể từ bên ngoài. Từ sau những năm 

1989 nền kinh tế Lào bước vào quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế sản xuất 

nhỏ tự cung tự cấp, với trình độ phát triển và quy mô sản xuất còn nhỏ bé và 

kỹ thuật còn lạc hậu chuyển sang nền kinh tế hàng hóa vận động theo cơ chế 

thị trường, mở cửa, hội nhập. 

Tốc độ phát triển của nền kinh tế quốc dân không đều đặn, do đó tốc độ 

tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội GDP không đều đặn: 1981 - 1985: 

5,5%; 1986 - 1990: 4,5%, 1991 - 1995: 6,4%, 1996 - 2000: 6,2%, 2001 - 

2007: 6,5%. Tỷ lệ lạm phát khá cao, cán cân thương mại (nhập siêu) trên 13% 

GDP và thanh toán quốc tế bị mất cân đối nghiêm trọng. GDP đầu người năm 

2006 đạt khoảng 320 USD. 

Về sản xuất công - nông nghiệp. Tình hình sản xuất nông nghiệp phát 

triển khá, sản lượng lúa thu hoạch 2,2 triệu tấn, có hệ thống thủy lợi được đảm 

bảo, có thể tưới cho 91.800 ha tầng 34 lần so với năm 1975. Đảm bảo an ninh 

lương thực, có dự trữ và xuất khẩu gạo và nông sản khác. Nền công nghiệp đY 

có bước phát triển, đặc biệt là công nghiệp năng lượng, ba dự án thủy điện mới 

của nhà nước đY hoàn thành và hoạt động có hiệu quả: thuen-hinboun, huoi họ 

và nâm lực, đạt tổng sản lượng điện năng: 1.576 triệu Kwh, tăng gấp 6,4 lần 

so với năm 1976. Nếu tính chung cả nước, tổng số sản lượng điện được sản 

xuất trong 2 - 3 năm qua (2002 - 2005) đạt 4.499 triệu Kwh, tăng gấp 14,9 lần 

so với năm 1976. Về công nghiệp sản xuất hàng hóa và khoáng sản cũng có 

bước phát triển mới, có 2 nhà máy xi măng với công suất 272.000 tấn/ năm, 9 

nhà máy phân vi sinh công suất 56.000 tấn/ năm, nhà máy bia và nước ngọt, 

52 nhà máy may xuất khẩu, và các nhà máy khác,… 
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Về giao thông vận tải, Lào là một nước duy nhất trên bán đảo Đông Nam 

¸ không có bờ biển, đây là một điều khó khăn lớn trong quá trình phát triển 

kinh tế. Nhưng Lào có điều kiện để phát triển hệ thống mạng lưới giao thông 

đường bộ, hàng không, đường thủy. 

Trong quá trình đổi mới kinh tế, thực hiện chiến lược hướng về nông thôn 

và mở rộng quan hệ với nước ngoài, Nhà nước đY đầu tư vào cải thiện lĩnh vực 

giao thông. Năm 2006, tổng chiều dài đường giao thông đạt 26.089,8 km, 

trong đó có 3.896,9 km đường nhựa, 5.315 km đường đá cấp phối và 16.877,9 

km đường đất. Nhiều tuyến đường quốc lộ: Đường QL13, QL 6, 7, 8, 9, 12, 18 

B ra phía Đông và cầu cống đang được làm mới và nâng cấp, trong đó có cầu 

bắc qua sông Mêkông nối Lào với Thái Lan tại Viên Chăn và cầu Mêkông tại 

thị xY pacsê, hiện nay đang khởi công cầu Mêkông Lào - Thái tại thị xY 

Savaanakhet. 

Hệ thống thông tin viễn thông. Năm 2006, cả nước có 54 trung tâm bưu 

chính viễn thông với dung lượng 56.212 máy, máy bàn 42.131 máy, máy di 

động 14.773 máy, mật độ phủ sóng trong phạm vị thị xY của 18 tỉnh thành và 

nối mạng quốc tế. 

Tình hình lạm phát. Lào là một nước còn tình trạng lạm phát cao, năm 1989: 

19,1%, năm 1993: 6,3%, năm 1995: 6,7%. Nhưng đến 1997 tăng lên 14,2% năm 

2002 khoảng: 14%, năm 2005 khoảng 15%, năm 2008 khoảng 16,5% 

Quản lý nhà nước về thương mại đY và đang từng bước thay đổi và cải 

cách về cơ chế, chính sách, pháp luật, phương pháp, công cụ quản lý và tổ 

chức bộ máy quản lý nhà nước ở các cấp đang trong quá trình chuyển biến và 

ngày càng tiến bộ. 

CHDCND Lào là một nước sản xuất nhỏ, còn nghèo nàn và lạc hậu, trình 

độ phát triển khoa học - công nghệ còn rất thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật yếu 

kém, thiếu vốn đầu tư, thiếu lực lượng lao động chất lượng cao để thực hiện sự 

nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đây chính là những khó khăn trong 
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việc tham gia hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế. Từ đó đòi hỏi phải nhanh 

chóng mở rộng phát triển mạnh mẽ ngành thương mại và dịch vụ, lấy thương 

mại phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp tăng trưởng; xác định 

thương mại là trọng tâm để phát triển kinh tế và thực hiện chiến lược công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Về quản lý kinh tế, trong bối cảnh chung của hội nhập và hợp tác kinh tế 

khu vực và thế giới, nhất là khi Việt Nam và Trung Quốc đạt nhiều thành tựu 

lớn về đổi mới kinh tế, CHDCND Lào cũng đY thực hiện chiến lược mới, cải 

cách, đổi mới. Sau khi nước CHDCND Lào được thành lập (2/12/1975), đY 

tiến hành kế hoạch cải tạo nền kinh tế quốc dân 3 năm (1978 - 1980) và kế 

hoạch 5 năm lần thứ nhất (1981 - 1985). Mặc dù đY đạt được những kết quả 

nhất định nhưng do tư tưởng nóng vội, đốt cháy giai đoạn, chưa thấy được mối 

quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất và thiết lập quan hệ sản 

xuất mới, chưa thấy được vai trò tích cực của quan hệ thị trường, vì thế đY 

hình thành nên một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp và dựa trên chế 

độ sở hữu cơ bản là công hữu về tư liệu sản xuất. Tình hình đó không cho 

phép phát huy được tính năng động sáng tạo của các lực lượng kinh tế, đY làm 

cho hiệu quả kinh tế - xY hội rất kém và gây ra sự khủng hoảng xY hội. Từ sau 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV năm 1986, dưới sự lYnh đạo của Đảng 

NDCM Lào, nước CHDCND Lào đY tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế, 

chuyển nền kinh tế với chế độ sở hữu đơn nhất sang nền kinh tế thị trường 

nhiều thành phần, dưới sự lYnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, 

phát triển theo định hướng XHCN. Từ năm 1991 - 1996, nền kinh tế Lào phát 

triển tương đối nhanh và ổn định. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 

6,5%, nông nghiệp tăng 3,4% công nghiệp 13% và dịch vụ 7%, lạm phát giảm 

xuống đáng kể. Tỷ lệ thu ngân sách tăng từ 10% GDP năm 1990 lên 13% năm 

1996. Cán cân thanh toán với nước ngoài được cải thiện, mất cân đối từ 18% 
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năm 1990 giảm xuống còn 11% năm 1997. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

tăng lên 7 lần, từ 55,7 triệu USD năm 1986 lên 390 triệu USD năm 1997, nếu 

so với năm 1975 thì tăng lên 40 lần. Từ năm 1985 đến nay, nền kinh tế Lào có 

sự chuyển biến tích cực hơn, song về cơ bản thì vẫn là một nước nông nghiệp 

kém phát triển và còn chiếm tỷ trọng cao so với công nghiệp và dịch vụ. Cơ 

cấu kinh tế của CHDCND Lào thời kỳ 1985 - 2008 như sau: 

Bảng 2.1: Cơ cấu kinh tế Lào từ 1985 - 2008 

§VT: % 

 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Nông nghiệp 70,7 60,7 54,3 51,9 47 40,0 37,5 35 

Công nghiệp  10,9 14,4 18,8 22,3 27 34,5 38,5 39,0 

Dịch vụ 18,4 24,9 26,9 25,8 26 25,5 24 26 

Tổng cộng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 

Nguồn: Uỷ ban Kế hoạch và hợp tác, Báo cáo tổng kết năm 2008 

Tuy nền kinh tế đY có sự chuyển biến tích cực nhưng mức huy động vào 

ngân sách chỉ đạt khoảng 13% GDP, trong khi đó Việt Nam đạt 20%. Do vậy 

tỷ lệ tích lũy chỉ đạt thấp: 7% GDP. Nguồn đầu tư phải dựa vào viện trợ, vay 

nợ và đầu tư nước ngoài. Thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế so với GDP cao 

hơn 10%, quá mức giới hạn an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự trữ ngoại tệ ở 

mức rất thấp so với yêu cầu xuất nhập khẩu. Đây là những nhân tố chủ yếu 

dẫn đến những yếu kém và hạn chế chung của nền kinh tế, tính thiếu ổn định 

và trình độ còn rất thấp. Do cuộc khủng hoảng tài chính Châu á diễn ra vào 

năm 1997 và trước hết là từ Thái Lan, ngay lập tức gây phản ứng dây chuyền 

tiêu cực đến các nước ASEAN và Đông á, trong đó tác động rất mạnh đến 

Lào, nước có quan hệ ngoại thương phụ thuộc rất lớn vào Thái Lan. Vì thế 

trong các năm 1997, 1998, 1999 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Lào chậm 

dần. Mức tăng trưởng kinh tế 1997 - 1998 chỉ đạt 5,6%, nông nghiệp tăng 3%, 

công nghiệp tăng 8% và dịch vụ chỉ tăng 5%. Năm 1999 vẫn chưa cải thiện 
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được nhiều, GDP tăng chỉ 5,2%, nông nghiệp tăng 5%, công nghiệp 7,5% và 

dịch vụ 4%. (Trong khi các chỉ tiêu kế hoạch tương ứng là 6 - 7%, 5 - 5,3%, 

10% và 10%). Điều đó làm cho GDP tăng theo đầu người cũng giảm dần: 

1996: 340 USD (tính theo đồng tiền tương đương sức mua: 1670 USD), năm 

1997: 380USD. Năm 1998 GDP: chỉ còn 300USD. Tình hình quan hệ kinh tế 

đối ngoại suy giảm, đầu tư và xuất khẩu giảm mạnh, các nguồn tài chính bên 

ngoài đưa vào giảm, cán cân thanh toán quốc tế bội chi lớn, đồng kíp giảm 10 

lần trong 3 năm. Từ năm 2002 đến nay, kinh tế Lào đY có sự phục hồi nhưng 

tốc độ tăng trưởng còn chậm. Thí dụ, tổng sản phẩm chủ yếu của 3 mặt hàng 

ngũ cốc gồm gạo, ngô và cây có củ, cho thấy năm 1999 tăng trưởng âm so với 

năm 1998 (99%), năm 2005 đạt 105% so với năm 2000. 

Ngành du lịch có tiềm năng lớn nhất là du lịch văn hóa, đang đà phát 

triển. Năm 2005, số du khách vào Lào 873.400 lượt người. Lào có điểm du 

lịch tầm cỡ quốc tế và quốc gia: Thác Khonpha phêng, Cố đô Luôngphabăng 

và Vath phu Champasăc được công nhận là di sản thế giới. Ngoài ra còn có rất 

nhiều danh lam thắng cảnh, thiên nhiên khác, du lịch văn hóa,… Du lịch Lào 

là một ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng góp phần tạo tăng trưởng kinh tế 

bền vững. 

Mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xY hội trong giai đoạn này ở 

CHDCND Lào là huy động tối đa tiềm năng và tận dụng có hiệu quả lợi thế so 

sánh, phát huy nội lực để đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

đất nước; tập trung mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, thực hiện cải cách và đổi 

mới toàn diện và đồng bộ, thực hiện mục tiêu chiến lược của Đại hội lần thứ 

VII của Đảng NDCM Lào đề ra từ nay đến năm 2020 là: Tăng trưởng kinh tế 

nhanh, hiệu quả cao, bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về 

xY hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; đưa đất nước vượt qua tình trạng nghèo 

nàn lạc hậu và kém phát triển; cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao tích 

lũy dựa vào nội lực trong nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát 
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triển cao hơn vào thế kỷ sau. Mở rộng giao lưu Thương mại nội địa và quốc tế, 

đặc biệt là các bạn hàng truyền thống như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, 

Trung Quốc, Malaixia, Singapore. Chính sách quản lý Nhà nước về Thương 

mại của Lào phải tập trung vào kích cầu nội địa thông qua đầu tư cơ sở vật 

chất, giảm thuế, giảm giá, tín dụng v.v... 

c. Một số đặc điểm về chính trị - xR hội của CHDCND Lào ảnh hưởng 

đến chính sách quản lý Nhà nước về Thương mại 

* Chế độ chính trị ổn định 

Ngày 2 tháng 12 năm 1975 là ngày thành lập nước CHDCND Lào. Là 

Nhà nước dân chủ nhân dân, tổ chức và hoạt động theo cơ chế Đảng lYnh đạo, 

nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị 

gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức xY hội và đoàn thể quần chúng. 

Trong đó Đảng NDCM Lào là "hạt nhân lYnh đạo" toàn diện. 

Cấu trúc nhà nước là bộ phận lớn nhất của hệ thống chính trị. Đây là 

công cụ điều tiết các quan hệ xY hội, đặc biệt là quan hệ chính trị. Đây là công 

cụ điều tiết các quan hệ xY hội, đặc biệt là quan hệ chính trị và quan hệ kinh 

tế. Hệ thống nhà nước CHDCND Lào được xây dựng 3 cấp: Trung ương, tỉnh 

và huyện; được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc thống nhất, tạo thành một 

cơ chế đồng bộ, "kiêm nhiệm", vừa đảm bảo sự tập trung thống nhất quyền 

lực, vừa đảm bảo sự phân công phân cấp về trách nhiệm và quyền hạn. 

Nhà nước dân chủ nhân dân do dân bầu ra là biểu hiện tập trung nhất quyền 

lực của nhân dân, là công cụ thực hiện có hiệu lực nhất quyền lực nhân dân, 

không chỉ trong quan hệ chính trị đối nội, mà cả trong quan hệ quốc tế. Vì vậy, 

hệ thống chính trị CHDCND Lào mang tính thống nhất cao, thực hiện quyền lực 

nhân dân, phát huy tính tích cực chính trị cao của quần chúng lao động. 

Hiện nay, công cuộc đổi mới đang đặt ra những thử thách, khó khăn mới. 

Nó đòi hỏi từng bước cải cách bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với nền 

kinh tế thị trường theo định hướng xY hội chủ nghĩa. 
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Đảng NDCM Lào là Đảng của giai cấp công nhân, nông dân và trí thức 

yêu nước, là Đảng Mác - Lênin chân chính, người lYnh đạo và tổ chức mọi 

thắng lợi của cách mạng Lào, xây dựng đất nước Lào theo định hướng XHCN: 

Hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. CHDCND Lào có nền 

chính trị ổn định, là một nhà nước dân chủ nhân dân, nhà nước pháp quyền với 

đầy đủ hệ thống pháp luật, hiến pháp XHCN, luật hình sự, bộ luật kinh tế, luật 

đầu tư nước ngoài,…. Lào là một nước yêu chuộng hòa bình, có mối quan hệ 

tốt với các nước láng giềng, các nước ASEAN, trong đó mối quan hệ và hợp 

tác toàn diện với cộng hòa XHCN Việt Nam là đặc biệt. 

* Đặc điểm về xW hội Lào đa sắc tộc - đạo phật là quốc giáo 

Tuyệt đại bộ phận (80%) dân số Lào sống ở nông thôn, trong đó khoảng 

1/2 sống ở vùng đồi núi, quy tụ trong các bản nhỏ vài chục hộ rất cách xa 

nhau và còn canh tác theo kiểu du canh, du cư. Dân thành thị có khoảng 20% 

tập trung ở các thành phố, thị xY lớn như Viên Chăm, Xavanakhệt, Pắc Xế, 

Khăm Muộn và Luôngphabăng… Nhìn chung dân cư ở các thành phố chủ yếu 

là dân cư buôn bán, dịch vụ và thủ công nghiệp. Tương quan giai tầng xY hội 

cũng có sự biến đổi do tác động của kinh tế thị trường, sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Một đặc điểm rất quan 

trọng của dân cư ở Lào là bao gồm nhiều dân tộc, bộ tộc (khoảng gần 70 dân 

tộc, bộ tộc). Trong đó có 3 dân tộc lớn: Dân tộc "Lào lùm" đa số chỉ chiếm 

trên 50%, "Lào thuâng" và "Lào Sủng". Giữa các dân tộc và bộ tộc, trình độ 

phát triển kinh tế chênh lệch nhau, có bản sắc văn hóa phong tục tập quán và 

thịu hiếu tiêu dùng rất khác nhau. 

Ngoài ra còn có ngoại kiều, trong đó nhiều nhất là Việt kiều và Hoa kiều, 

hầu hết sống ở một vài thành phố biết làm ăn kinh doanh buôn bán và đY đóng 

góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào, thực hiện chủ 

trương đường lối của Đảng và Nhà nước Lào đề ra, họ gắn bó và trưởng thành 

theo sự phát triển của những thành phố đó. 

Tôn giáo ở Lào chủ yếu là đạo Phật. Đất nước Lào tự hào coi đạo Phật là 

quốc giáo nên giữ vai trò đặc biệt trong đời sống tinh thần và tư tưởng, sư sYi 
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được nhân dân sùng kính. Mỗi làng bản đều có chùa (hơn 2.000 ngôi chùa lớn 

nhỏ), là sinh hoạt văn hóa không chỉ trong truyền thống mà còn cả hiện tại. 

Chùa không chỉ là trung tâm chính trị, tôn giáo và văn hóa mà còn là một 

trong những nhân tố tạo dựng nên đất nước, con người và lịch sử Lào. 

2.1.2. Khái quát thực trạng 2.1.2. Khái quát thực trạng 2.1.2. Khái quát thực trạng 2.1.2. Khái quát thực trạng quản lý quản lý quản lý quản lý NNNNhà nước vềhà nước vềhà nước vềhà nước về thương mại của Lào từ  thương mại của Lào từ  thương mại của Lào từ  thương mại của Lào từ 

năm 1986 năm 1986 năm 1986 năm 1986     

a. Tình hình quản lý Nhà nước về thương mại nội địa 

Cơ sở để hoạt động thương mại chính là sự phát triển của sản xuất và 

dịch vụ chung của nền kinh tế. Thời kỳ 1986 - 2006 là thời kỳ thương mại 

trong nước có những biến đổi sâu sắc. Do sự chuyển đổi căn bản cơ chế kinh 

tế, từ cơ cấu sở hữu cho đến phương thức vận hành của nền kinh tế cũng như 

các chính sách quản lý Nhà nước về thương mại, chuyển từ quản lý kế hoạch 

hóa tập trung cao độ sang kiểu kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà 

nước theo định hướng xY hội chủ nghĩa. 

Chuyển sang quản lý nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô từ năm 

1986 đến nay, nền thương mại đY có nhiều khởi sắc sức Cung và Cầu đều tăng 

lên. Sản lượng lúa năm 1985 đạt 1396,2 ngàn tấn, năm 2000 đạt 2230 ngàn 

tấn. Sản lượng Ngô năm 1985 đạt 33,3 ngàn tấn, năm 1998 đạt 109,9 ngàn tấn. 

Sản phẩm rau quả 39,4 ngàn tấn năm 1985, 255,2 ngàn tấn năm 2000. Thuốc 

lá: 58,4 ngàn tấn/ năm 1990, 26,6 ngàn tấn/năm 95,398 ngàn tấn năm 2000. 

Trao đổi lưu thông hàng hóa dịch vụ được phản ánh ở bảng sau: 

Bảng 2.2: Sản lượng nông sản chủ yếu của Lào 

Đơn vị: Ngàn tấn 

 1976 1980 1985 2000 2005 2007 
Lúa 660,9 1053,1 1396,2 2230 2530 2630 
Ngô 30,4 28,4 33,3 109,9 129,9 150,5 
Rau quả 28,4 42,6 39,4 225,2 250,2 300,2 
Thuốc lá 5,6 16,6 28,4 34,8 35,8 38,8 
Cà phê 2,8 4,4 6,1 17,5 18,5 25,5 
ChÌ  0,3 6,1 0,4 0,5 1,0 
Lạc 3,461 7,93 5,196 15,362 16,362 18,3 

 

(Nguồn số liệu: Trung tâm thống kê quốc gia Lào 1975 - 2008, tr64, 65) 
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Như vậy, khối lượng sản phẩm nông nghiệp từ năm 2005 đY tăng lên 

đáng kể, nó tạo nguồn lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng tại chỗ và tham 

gia trao đổi hàng hóa dưới hình thức thương mại. 

Giá trị lưu chuyển hàng hóa trên thị trường nội địa thời kỳ 1985 - 1990 

đY có sự phát triển mạnh, trong giai đoạn 1990 - 2005 tăng ổn định, với mức 

tăng trưởng bình quân 6,5%/năm. Năm 2005 phần lương thực và thực phẩm 

chiếm một tỷ lệ khá ổn định trong tổng trị giá lưu chuyển hàng hóa xY hội là 

37%, gấp 3 lần năm 1990 và 8 lần so với năm 1985; 

Cơ cấu hàng hóa giá trị bán lẻ giữa 2 nhóm hàng lương thực - thực phẩm 

với các hàng hóa khác theo tỷ lệ khoảng hơn 60% và dưới 40%. Điều này 

phản ánh trình độ tiêu dùng của dân cư còn thấp, mức sống rất thấp. Thu nhập 

của dân cư chủ yếu dùng để mua hàng lương thực, thực phẩm. Trong khi đó ở 

những nước phát triển cao thì cơ cấu giá trị tiêu dùng giữa 2 nhóm nếu trên 

phải là ngược lại. Tuy nhiên, trình độ tiêu dùng đó cũng có tác dụng trong việc 

giữ ổn định thị trường khi có biến động tài chính và thương mại từ bên ngoài 

như những năm 1997 - 1998. Vào những năm gần đây thị trường nông thôn 

phát triển tương đối ổn định, song cơ cấu tiêu dùng vẫn chưa có biến chuyển 

tích cực hơn. 

Sự phát triển của mạng lưới kinh doanh thương mại đY có bước tiến bộ, 

có trung tâm thương mại khá lớn tại các thành phố, thị xY, tại 142 quận huyện 

đều có chợ mua bán hàng hóa từ 1 đến 3 điểm trở lên, trên các trục đường 

quốc lộ và biên giới với các nước đều có mạng lưới kinh doanh thương mại 

dưới hình thức chợ đường biên. Về số lượng đơn vị kinh doanh thương mại 

thuộc các thành phần kinh tế cũng ngày càng phát triển. Tổng số đơn vị đăng 

ký kinh doanh thương mại (công ty thương mại) (gồm cả nội và ngoại thương) 

(gồm cả nội và ngoại thương) năm 1996: 100 công ty; 1998: 138 công ty, 

1999: 168 công ty, 2000: 240 công ty, 2001: 271 công ty và năm 2005: 487 

công ty, với tổng số vốn đăng ký là: 585.905 triệu kip Lào. 
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b. Tình hình phát triển thị trường, cơ cấu và mặt hàng xuất nhập khẩu 

và thương mại quốc tế của Lào. 

Quan điểm kinh tế đối ngoại của Đảng NDCM Lào đY được thể hiện tại 

văn kiện Đại hội lần thứ VI của Đảng là: 

Chúng ta cần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế đa dạng với các nước 

trên cơ sở bảo đảm hiệu quả và lợi ích của đối tác một cách hợp lý. Trước hết 

là tăng cường hợp tác với các nước láng giềng và các nước khu vực Đông 

Nam á trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp 

công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi, cùng tồn tại 

hòa bình. Tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt với CNXH 

Việt Nam. Phát huy tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện với Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa… Coi trọng quan hệ hữu nghị và phát triển, hợp tác, 

với các nước láng giềng khác. 

Trong quan hệ kinh tế thương mại với các nước trên thế giới và khu vực, 

Đảng và Nhà nước CHDCND Lào thể hiện sự nhất quán, vì một mục đích 

chung là hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển, trong khi kiên trì bảo vệ lợi 

ích quốc gia - dân tộc, luôn luôn đảm bảo kết hợp hài hòa với những lợi ích 

quốc tế chân chính. 

Do hoàn cảnh địa lý đặc biệt, không mấy thuận lợi về giao lưu thương 

mại (không có biển) và đường biên giới nói chung là núi cao, kinh tế còn nặng 

về tự cung - tự cấp, Đảng và Nhà nước Lào đặc biệt chú ý đến quan hệ chính 

trị, an ninh và quan hệ kinh tế với các nước láng giềng. Trong khi tuân thủ 

những nguyên tắc chung hợp tác, hữu nghị với các nước, Lào chú trọng quan 

hệ khu vực, có chú ý đến quan hệ đặc thù với từng nước. Tính tế nhị và nhạy 

cảm trong quan hệ chính trị - an ninh cũng được vận dụng vào trong các quan 

hệ thương mại với các quốc gia, trước hết và đặc biệt với các nước láng giềng. 

Chính sách quản lý Nhà nước về thương mại của Lào vì lợi ích kinh tế 

nhưng có quan hệ hữu cơ với chính trị, thương mại phát triển là cơ sở để mở 

rộng giao lưu hàng hóa, ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Với chính sách 

quản lý Nhà nước về thương mại đặc biệt là lĩnh vực kinh tế đối ngoại có sự 

thay đổi mềm dẻo, CHDCND Lào có điều kiện tham gia tích cực vào phân 
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công và hợp tác kinh tế - thương mại có hiệu quả với Việt Nam, Trung Quốc, 

Thái Lan, Myanmar, Campuchia. 

Đảng và Nhà nước Lào coi quản lý Nhà nước về thương mại là một bộ 

phận quan trọng của chính sách phát triển kinh tế. 

Mặc dù tình hình thị trường nội địa của CHDCND Lào còn thấp kém, 

song quản lý ngoại thương của Lào trong những năm đổi mới kinh tế của đất 

nước đY có những tiến bộ rõ nét, có ảnh hưởng to lớn nhiều mặt đối với kinh tế 

và chính trị - xY hội. 

Sự phát triển ngoại thương của Lào giai đoạn 1986 - 2006 được phản ánh 

khái quát ở bảng sau: 

Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu Lào 1986 - 2006 

Đơn vị tính: triệu USD 
Năm 

Hạng mục 
1986 1996 2005 2006 

Nhập khẩu 133 690 1.206 1.384 
Xuất khẩu 45 321 646 996 
Tổng kim ngạch 178 1.011 1.852 2.380 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới công bố tháng 9/2007 

Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới và khu vực, 
do nội lực kinh tế của CHDCND Lào còn yếu kém nên từ năm 1995 đến nay 
xuất khẩu giảm dần và năm 2000 so với năm 1995, giảm 103,6 triệu USD, tức 

giảm 29,7%. Điều đó dẫn đến khó khăn cho nhập khẩu, và nhập khẩu cũng 
giảm từ 587 triệu USD năm 1995 xuống 399,6 triệu USD vào năm 2000, giảm 
187,4 triệu USD, tức giảm 31,92%. Nó gây ra một phản ứng dây chuyền là 
giảm thu nhập ngân sách, giảm tiêu dùng, gây khó khăn cho cả đầu tư xây 

dựng. Tuy nhiên, đến năm 2005 cả xuất, nhập khẩu đều tăng gần gấp đôi so 
với năm 2000 nên xu hướng trên đY bắt đầu được điều chỉnh. 

Về mặt hàng xuất khẩu chủ lực (xem bảng 2.4) Lào có 4 mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực là gỗ, điện, cà phê và may mặc. Tuy nhiên, việc xuất khẩu gỗ 
nguyên liệu đY bị hạn chế và chuyển sang chế biến xuất khẩu đồ gỗ. Điện có 
nhiều tiềm năng về thủy điện nhưng cần có vốn đầu tư lớn. Cà phê có tiềm 
năng phát triển nhưng thị trường thế giới cung đY vượt cầu. Còn may mặc có 

nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới. 
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Bảng 2.4: Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu 
Đơn vị: Triệu USD 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006 
Gỗ 88 125 90 115 55 84 90,5 96,6 
Điện 24 20 21 67 91 112 112,2 101,19 

Cà phê 21 25 19 48 15 15 10 9,7 

May mặc 77 64 91 70 66 79 89 126,16 

Nguồn: Những chỉ số chủ yếu về tăng trưởng của khu vực Châu ¸ - TBD 
của ADB, 2006. NXB: OXFORD (New York) - 2006. 

- Bảng 2.5 cho biết 10 thị trường xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu của 
CHDCND Lào trong giai đoạn 1995 - 2005. 

Bảng 2.5: Các thị trường xuất - nhập khẩu chủ yếu của CHDCND Lào 
Năm 

Thị trường 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 

Xuất khẩu        
1. Nhật Bản 5,3 1,7 6,7 39,3 12,3 11,7 13,7 
2. Thái Lan 83,3 96,7 34,3 28,3 50,8 72,1 75,2 
3. Việt Nam (1) 87,7 68,0 60,0 144,0 195,0 111,6 191,5 
4. Pháp 11,1 8,2 20,0 23,3 18,2 27,1 30,0 
5. Đức 12,7 4,8 16,2 21,4 27,0 21,4 29,5 
6. Bỉ - - 17,9 12,7 13,5 14,3 15,5 
7. Anh 0,9 6,6 14,7 7,7 12,5 14,6 15,6 
8. Mỹ 5,3 2,7 7,0 20,0 12,6 8,8 10,1 
9. ý 0,8 1,0 9,3 9,5 5,9 9,2 9,0 
10. Trung Quèc 8,8 0,8 0,3 7,2 8,7 6,7 8,8 
Nhập khẩu        
1. Thái Lan 287,8 310,0 336,7 411,3 425,0 419,0 451,0 
2. Việt Nam (2) 23,9 120,0 50,0 72,0 164,0 66,4 104,5 
3. Nhật Bản 48,8 52,5 10,4 21,0 24,9 27,4 30,5 
4. Singapore 15,7 16,9 0,6 22,1 37,0 36,0 40,0 
5. Trung Quốc 21,5 23,3 4,9 19,6 24,4 28,7 30,5 
6. Pháp 6,2 6,7 1,7 6,2 7,6 27,5 27,0 
7. Hồng Kông 7,5 8,1 9,5 8,7 11,0 9,2 10,5 
8. Hàn Quốc 2,3 2,5 3,3 5,3 11,9 13,4 15,2 
9. Đức - - 0,9 15,4 9,4 4,2 5,5 
10. Anh - - - 3,5 8,7 11,6 15,5 

Nguồn: - Những chỉ số chủ yếu về tăng trưởng của khu vực Châu ¸ - 

TBD của ADB, 2006. 

- NXB: Oxford (New - York) - 2006 

- (1), (2) Tổng cục Hải quan Việt Nam  
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Về thị trường xuất nhập khẩu, Lào vẫn phụ thuộc nhiều vào Thái Lan. 

Điều này cũng dễ hiểu, sau khi Liên Xô tan rY, Thái Lan là thị trường xuất 

khẩu ưu thế nhất, đồng thời là nguồn nhập khẩu và là nhà đầu tư lớn nhất vào 

Lào. Sau đó là thị trường Việt Nam, Nhật Bản. Về đầu tư, Hoa Kỳ chiếm vị 

trí thứ hai, sau Thái Lan. Để tận dụng thế mạnh của các nền kinh tế thế giới 

và tránh những tiêu cực có thể xảy ra do tình hình từng nước, từng khu vực 

ảnh hưởng tới CHDCND Lào đang thực hiện chiến lược đa phương hóa và đa 

dạng hóa các quan hệ kinh tế. Đặc biệt là mở rộng quan hệ với các nước 

ASEAN. Thực ra, mối quan hệ này đY được hình thành từ năm 1975 nhưng 

nay chỉ mới thực sự phát triển từ thời kỳ 1995 - 2002, sau khi CHDCND 

chính gia nhập ASEAN. 

Mức tăng trưởng trong quan hệ xuất - nhập khẩu của Lào với các nước 

vẫn còn trong tình trạng khó khăn, vì mức tăng xuất khẩu không ổn định thậm 

chí còn giảm. 

Bảng 2.6: Tổng kim ngạch xuất khẩu của Lào sang  

các nước ASEAN (1991 - 2006) 

Đơn vị tính: triệu USD 

Năm 
Thái 
Lan 

Việt 
Nam  

Sigapore Indonexia Malaysia Campuchia Tổng 

1991 65,0 15,0 0,02 0 0 0 80,02 

1995 83,3 87,7 0,10 0 0,2 0,06 171,2 

2000 86,2 144,0 0,20 0,04 0,02 0,09 230,55 

2005 90,5 160,0 0,50 0,10 0,15 0,10 251,35 

2006 456,04 93,96 16,40 172,80 39,79 33,22 812,21 

Nguồn: Tham tán thương mại Lào tại Việt Nam - Tổng cục Hải quan 

Việt Nam  
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Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu của Lào sang các nước ASEAN đY 

tăng lên và chiếm 41,3% trong tổng số xuất khẩu. 

Nhập khẩu của Lào từ các nước ASEAN cũng phát triển và với quy mô 

lớn hơn (Xem bảng 2.7) 

Bảng 2.7: Nhập khẩu của Lào từ ASEAN (1991 - 2007) 

Đơn vị: triệu USD 

Năm Thái Lan 
Việt 
Nam  

Sigapore Indonexia Malaysia Campuchia Tổng 

1991 67,1 14,4 40,7 0,96 0,31 0 123,47 
1995 287,8 23,9 15,7 0,27 0,27 0,03 330,3 
2000 337,8 72,0 1,4 0,95 0,95 0 413,10 
2005 355,7 75,0 1,5 1,15 1,20 0 434,55 
2006 573,99 147,94 8,41 858,67 6,16 37,14 1632,31 

Nguồn: - Tham tán Thương mại Lào tại Việt Nam - Tổng cục Hải quan 

Việt Nam  

Cơ cấu nhập khẩu theo thời gian từ năm 1991 đến 2005 đY tăng 3,51 lần, 

trong đó từ Thái Lan tăng 5,30 lần. Nhập khẩu từ Việt Nam đY có chuyển biến 

nhiều, năm 1991 đạt 14,4 triệu USD nhưng đến năm 2005 đạt 75 triệu USD, 

mấy năm vừa qua đY có sự tăng lên đáng kể. Quan hệ xuất nhập khẩu Lào - 

Campuchia chưa có gì đáng kể. Rõ ràng những con số trên đây nói lên những 

hạn chế trong quan hệ kinh tế giữa Lào với các nước ASEAN. 

Cán cân thương mại của Lào từ nhiều năm qua cho đến nay đang ở trong 

tình trạng nhập siêu. Đó là vấn đề khách quan không thể tránh khỏi đối với 

Lào là một nước chậm phát triển, đang thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến 

khích đầu tư trong nước, đầu tư về thiết bị, công nghệ, nguyên nhiên vật liệu, 

phục vụ sản xuất hàng hóa, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện tiền đề 

cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tỷ trọng nhập khẩu phục vụ sản 

xuất hàng hóa xuất khẩu thì ngày càng tăng, tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa tiêu 

dùng thì có xu hướng giảm rõ rệt. Trong năm 2002 tỷ trọng nhập hàng hóa 

tiêu dùng chỉ chiếm 36%, tỷ trọng nhập máy móc thiết bị cho đầu tư chiếm 

64% tổng kim ngạch nhập khẩu. Cơ cấu hàng xuất khẩu chủ yếu là nông lâm 
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sản dạng nguyên liệu thô (gỗ tròn, gỗ hộp, cà phê hạt, hạt sa nhân…) chưa có 

sản phẩm hàng hóa sản xuất hoàn chỉnh để xuất khẩu. Tuy nhiên chỉ có một 

số mặt hàng xuất khẩu qua chế biến nhưng hàm lượng nguyên liệu trong nước 

và chất xám rất ít (hàng may mặc) mà thực chất chỉ là gia công cho nước 

ngoài. Điều này cũng phản ánh sự khó khăn và phức tạp, phản ánh sự tụt hậu 

về kinh tế của Lào, đòi hỏi phải có những chính sách thích hợp để phát huy có 

hiệu quả nguồn tài nguyên phong phú cũng như tinh thần lao động cần cù của 

nhân dân Lào. 

Một đặc điểm của quan hệ kinh tế đối ngoại của CHDCND Lào là thời 

gian qua đY có sự thay đổi cơ bản trong quan hệ bạn hàng. Thời kỳ từ 1991 với 

sự chấm sứt của Tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế các nước XHCN, quan hệ 

kinh tế giữa Lào với các nước Liên Xô cũ và Đông Âu chuyển sang quan hệ 

thị trường hoàn toàn, và đồng thời khối thị trường này cũng giảm sút nhanh 

chóng. Tổng kim ngạch buôn bán với khu vực này từ 90 triệu USD năm 1990 

giảm xuống chỉ còn 4 triệu USD năm 1992. Toàn bộ số thâm hụt đó được bù 

đắp và tăng thêm bởi thị trường ASEAN và các thị trường khác. 

Hoạt động nhập khẩu Lào trong suốt thời gian từ 1986 đến nay đY đạt 

được một số thành tích đáng kể. Góp phần tác động trực tiếp đối với sự tăng 

trưởng của nền kinh tế quốc dân. Nhờ có chính sách thương mại nhất quán và 

đúng đắn của Đảng và Nhà nước Lào, mối quan hệ và hợp tác thương mại 

(ngoại thương) song phương và đa phương trong khu vực quốc tế đY có những 

bước phát triển và ngày càng được mở rộng. Đến nay CHDCND Lào đY mở 

rộng thị trường xuất nhập khẩu với 60 nước, đY thiết lập mối quan hệ ngoại 

thương chính thức giữa hai chính phủ với 17 nước trên thế giới, đặt cơ quan 

tham tán thương mại thường trú tại 5 nước như: Cộng hòa XHCN Việt Nam, 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Liên Bang 

Nga và Cộng hòa Pháp. 

Lào đY là thành viên khu thương mại tự do ASEAN (AFTA) và đang 

chuẩn bị điều kiện để gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. 
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Có thể nói thương mại xuất nhập khẩu Lào đY góp phần đắc lực vào việc 

thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng, có vị thế và uy tín mới trong 

tiến trình hội nhập thị trường khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện mục tiêu 

phát triển kinh tế - xY hội của Nhà nước, phục vụ sản xuất và đời sống của 

nhân dân; tuy cán cân thương mại nhập siêu khá lớn nhưng đó là một tất yếu 

khách quan, mang tính tích cực và chấp nhận được. 

Về sự phát triển của thương nhân ở Lào, từ năm 1989 chính sách thương 

nhân đY có sự cải tổ rất căn bản. Chính phủ đY đề ra chương trình tư nhân hóa 

toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước, chỉ trừ 12 doanh nghiệp nhà nước quan 

trọng. Chính sách thương mại được tự do hóa rộng rYi. Tất cả các hoạt động 

nội, ngoại thương đều được tự do hóa (trừ một số hạng mục đặc biệt). Đến 

cuối năm 2005, chỉ còn xuất khẩu gỗ là vẫn bị hạn chế về số lượng, còn về 

nhập khẩu chỉ quy định hạn ngạch về xăng dầu, sắt, gạo, ôtô, xe máy nguyên 

chiếc và linh kiện. Ngoài các mặt hàng khác thì Nhà nước quản lý nhập khẩu 

theo nguyên tắc cân đối trị giá xuất và nhập khẩu chung cả nước hay một vùng 

lYnh thổ trong một thời kỳ kế hoạch nhất định. 

2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại ở CHDCND Lào2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại ở CHDCND Lào2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại ở CHDCND Lào2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại ở CHDCND Lào    

2.2.1. Thực trạng2.2.1. Thực trạng2.2.1. Thực trạng2.2.1. Thực trạng chính sách  chính sách  chính sách  chính sách quản lý thương mại trong thời kỳ kinh tế kế quản lý thương mại trong thời kỳ kinh tế kế quản lý thương mại trong thời kỳ kinh tế kế quản lý thương mại trong thời kỳ kinh tế kế 

hoạch hóa tập trunghoạch hóa tập trunghoạch hóa tập trunghoạch hóa tập trung 
Trong thời kỳ nền kinh tế bao cấp tập trung tràn lan. Chính sách và hệ 

thống quy phạm pháp luật, cơ chế quản lý về thương mại có một số đặc 

điểm sau: 

Một là, coi thương mại là một cơ quan phân phối của Nhà nước, phân 

phối hàng hóa cho nền kinh tế quốc dân, là hậu cần và bà vú của nền kinh tế, 

của người tiêu dùng. 

Hai là, Nhà nước tạo điều kiện cho hoạt động thương mại bằng cách tạo 

ra hệ thống cơ sở vật chất, tài chính, tiền tệ ổn định, từ đó hiệu quả hoạt động 

không cần quan tâm lỗ lYi đều do Nhà nước chịu. 

Để bảo đảm ổn định cho phát triển kinh tế, Chính phủ CHDCND Lào đY 

tiến hành lần lượt các biện pháp như thu đổi tiền. ĐY hai lần thu đổi tiền để 
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thống nhất hệ thống tiền tệ, đảm bảo sự độc lập của hệ thống tài chính và ngân 

khố quốc gia. Chính nhờ biện pháp này nên đY tạo ra tiền đề quan trọng đầu 

tiên cho hệ thống tài chính - tiền tệ và hoạt động thương mại. 

Ba là, Nhà nước độc quyền ngoại thương. Việc Nhà nước trong hoàn 

cảnh nhất định nắm độc quyền ngoại thương là phương sách hữu ích để kiểm 

soát đối với lưu thông hàng hóa và đối với toàn bộ đời sống kinh tế - xY hội. 

Chính sách độc quyền ngoại thương này là phổ biến đối với các nước 

XHCN. Nó trở thành một nguyên lý bất di bất dịch trong quản lý kinh tế 

XHCN. Tuy nhiên, sự thành công của nó tùy thuộc vào sự vận dụng cụ thể. 

Nhà nước Lào đY thực hiện một cách triệt để, cứng rắn trong việc độc quyền 

ngoại thương. 

Bốn là, Nhà nước Lào chú trọng xây dựng, phát triển củng cố hệ thống 

thương mại quốc doanh và thương mại tập thể. 

Năm là, thương mại mang tính hình thức, thực chất là hệ thống phân 

phối cung cấp hàng hóa. Quan hệ hàng - tiền trong hoạt động thương mại 

không phản ánh đúng giá trị thực của nó, lYi giả lỗ thật là phổ biến.  

Hệ thống các cửa hàng thương mại quốc doanh và hợp tác xY mua bán 

thực chất là các đơn vị làm chức năng phân phối, thu phát tem phiếu và 

cung cấp sản phẩm. Thương mại chỉ mang tính hình thức, cũng có dùng đến 

tiền, có mua - bán. Song thương nghiệp không dựa vào quan hệ giá trị, giá 

cả tách rời gần như hoàn toàn và không phản ánh giá trị hàng hóa. Các chỉ 

tiêu giá cả và giá trị chỉ mang tính quy ước, chỉ có ý nghĩa quy đổi hiện vật 

và ý nghĩa thống kê. 

Sáu là, Thương mại làm chức năng phục vụ, là nội trợ cho xY hội mang 

tính xY hội. Chức năng phục vụ xY hội là đặc điểm nổi bật của thương mại 

XHCN trong thời kỳ bao cấp. Trên thực tế nó đY có tác dụng tích cực phục vụ 

nhân dân, đặc biệt đối với tầng lớp xY hội cần được ưu tiên cung cấp. Tính 

doanh lợi của hoạt động thương mại không được đề cao đúng mức, nói cách 
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khác là bị xem nhẹ. Các chỉ tiêu lợi nhuận và khuyến khích vật chất có được 

đề cập song chưa trở thành những động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động kinh 

doanh có hiệu quả. 

Bảy là, chính sách quản lý Nhà nước về thương mại thực chất là một hệ 

thống cơ chế phân phối hàng hóa theo chỉ tiêu, theo lệnh dẫn tới quan liêu bao 

cấp nên thường gây ra thiếu hụt hàng hóa, nghĩa là cung luôn luôn không đáp 

ứng cầu. Nền kinh tế khan hiếm hàng hóa là một nhược điểm cơ bản của nền 

kinh tế bao cấp, do giá cả hàng hóa thấp hơn nhiều so với giá trị, mặt khác, 

cầu lại tăng lên thường xuyên, đặc biệt trong tình hình kinh tế trong nước khó 

khăn hay nguồn viện trợ bên ngoài không suôn sẻ. Và do đó, biện pháp bất 

đắc dĩ của tổ chức quản lý hoạt động thương mại là khống chế cầu. Nó ngược 

lại với kiểu quản lý Nhà nước về thương mại trong nền kinh tế thị trường là 

phải kích cầu, tăng sức mua, khuyến khích sự mua hàng. Chính sách ngược 

đời này trên thực tế đY bắt cầu phải bằng cung để giữ thăng bằng kinh tế xY 

hội. Đó là chính sách độc đoán chuyên quyền duy ý chí, nó cũng chỉ có giới 

hạn nhất định. Những sự bất cập trong chính sách giá, chế độ phân phối, tỷ giá 

ngoại hối và những can thiệp hành chính thiếu cơ sở khoa học đó tích tụ ngày 

một tăng lên đến mức cầu phải phá cung. Điều đó đòi hỏi phải có cải tiến, cải 

cách chế độ thương mại, tức là chuyển nền thương mại tập trung quan liêu bao 

cấp sang nền thương mại theo cơ chế thị trường có sự quản lý điều tiết của 

Nhà nước. Đó là cách quản lý Nhà nước về thương mại theo Cầu thị trường, 

Nhà nước căn cứ vào động thái của Cầu để tác động, để điều chỉnh. 

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. CCCChức năng quản lý Nhức năng quản lý Nhức năng quản lý Nhức năng quản lý Nhà nước và chức năng quản lý kinh doanh hà nước và chức năng quản lý kinh doanh hà nước và chức năng quản lý kinh doanh hà nước và chức năng quản lý kinh doanh 

trong thương mạitrong thương mạitrong thương mạitrong thương mại    

Trước 1987, vấn đề chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý 

kinh doanh của công ty rất khó có thể phân biệt được. Điều đó đY gây khó 

khăn cho các quyền làm chủ trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Mọi thứ 

đều do nhà nước điều khiển và quy định. Sau Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 
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khóa IV, Nhà nước giao quyền tự chủ doanh nghiệp, quy định và tách biệt hai 

chức năng quản lý của Nhà nước và chức năng quản trị kinh doanh, Nhà nước 

không được can thiệp quyền tự chủ của doanh nghiệp. Từ đó công việc kinh 

doanh và quản lý mới thực sự rõ ràng. 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại (Bộ Thương mại và các 

sở, phòng thương mại) có chức năng quản lý vĩ mô, chủ yếu là điều tiết nhu 

cầu thông qua các công cụ luật pháp, mức lYi suất, giá cả. Các doanh nghiệp 

thực hiện chức năng trực tiếp tổ chức quá trình kinh doanh theo pháp luật, theo 

định hướng của Nhà nước như thuế, lYi suất, giá cả, cái gì có lợi thì làm. 

- Nhà nước hoạch định chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển 

thương mại toàn quốc, định hướng mục tiêu của ngành cho thời kỳ 20 năm, 10 

năm, 5 năm và kế hoạch hàng năm ở tầm vĩ mô, thực hiện các cân đối lớn về 

phân phối lưu thông hàng hóa. Các doanh nghiệp tự chủ lên kế hoạch chi tiết 

theo nhu cầu thị trường. Trong một số trường hợp cần thiết như khủng hoảng 

tài chính toàn cầu hiện nay Nhà nước can thiệp và điều hòa nhu cầu tổng thể 

nền kinh tế, kích cầu và ngăn chặn suy giảm kinh tế. 

- Nhà nước quản lý thương mại trên quy mô toàn xY hội và thống nhất 

toàn ngành, kiểm tra, kiểm soát, thông qua hệ thống pháp luật đối với các chủ 

thể hoạt động thương mại. Tính chất hành chính, cưỡng chế làm rõ ràng. Nhà 

nước thực hiện sự kiểm tra giám sát đối với tất cả hoạt động thương mại trong 

nền kinh tế quốc dân. Các doanh nghiệp phải phục tùng và chịu sự quản lý của 

Nhà nước. Doanh nghiệp phải phục tùng và chịu sự quản lý của Nhà nước. 

Doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, các quy định của Nhà 

nước. Làm đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, với xY hội, với người lao động, 

ổn định và không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao 

động, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xY hội ở khu vực hoạt động của mình. 

Hai chức năng quản lý Nhà nước và chức năng quản lý kinh doanh có mối 

quan hệ và tác động lẫn nhau và vì mục tiêu chung là phát triển thương mại. 
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Nhà nước quản lý toàn diện kinh tế, văn hóa, xY hội. Trong đó quản lý 

kinh tế là vấn đề quan trọng đặc biệt. Do đó chức năng quản lý Nhà nước về 

kinh tế là chức năng quan trọng nhất của Nhà nước Lào hiện nay. LYnh đạo và 

quản lý nền kinh tế phát triển theo mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và 

không bị tụt hậu so với khu vực và quốc tế là mục tiêu xuyên suốt giai đoạn 

2001 - 2020 theo đường lối của Đảng nhân dân cách mạng Lào. 

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. Thực hiệnThực hiệnThực hiệnThực hiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại trong thời  chính sách quản lý Nhà nước về thương mại trong thời  chính sách quản lý Nhà nước về thương mại trong thời  chính sách quản lý Nhà nước về thương mại trong thời 

gian quagian quagian quagian qua    

Một là, Nhà nước đY xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật khá đầy 

đủ và khá đồng bộ, như luật doanh nghiệp, luật thuế, luật hải quan, quy định 

về xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, các văn bản dưới luật của 

chính phủ, Bộ Thương mại, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác… Tạo 

môi trường và hành lang pháp lý cho kích Cầu thương mại theo cơ chế thị 

trường… thành hệ thống, nhất quán và tương đối ổn định. 

Hai là, căn cứ chủ trương, chính sách của Đảng và mục tiêu kế hoạch 

định hướng của Nhà nước, xây dựng chiến lược phát triển ngành thương mại. 

Hoạch định các chương trình mục tiêu phát triển ngành thương mại cho các 

giai đoạn 2001 - 2005, 2010 và đến năm 2020 bao gồm: chiến lược phát triển 

thương mại trong nước, chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu và hợp tác quốc tế, 

chiến lược thương mại biên giới, chiến lược dịch vụ tạm nhập tái xuất, 

chiến lược phát triển khu thương mại tự do. 

Ba là, thực hiện đăng ký kinh doanh thương mại cho các thương nhân 

theo ở hai cấp. Cấp Trung ương đăng ký tại Bộ Thương mại, cấp địa phương 

đăng ký tại sở thương mại tỉnh, thành phố… 

Bốn là, thực hiện điều tiết lưu thông hàng hóa theo quy định của chính 

phủ và theo quy định của pháp luật. Thực hiện cân đối cán cân thương mại 

xuất nhập khẩu, can thiệp kịp thời để ổn định thị trường, ổn định sản xuất kinh 
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doanh, đặc biệt hiện nay là điều tiết lưu thông giảm ứ đọng hàng hóa khó tiêu 

thụ, giám sát cạnh tranh, chống phá phá giá trên thị trường, bảo đảm cạnh 

tranh bình đẳng, lành mạnh, ngăn chặn độc quyền doanh nghiệp. 

Năm là, hướng dẫn tiêu dùng. Công tác hướng dẫn tiêu dùng còn rất yếu 

kém, hầu như nhà nước đY buông lỏng và coi nhẹ việc hướng dẫn tiêu dùng 

hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển của nền kinh tế, 

thu nhập của dân cư. Tất cả đều tuân theo nhu cầu của thị trường một cách 

thuần túy. 

Sáu là, công tác hướng dẫn kiểm tra các hoạt động đo lường và chất 

lượng hàng hóa lưu thông trong nước và với nước ngoài. Đây là nội dung quan 

trọng để đảm bảo lợi ích của cả người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. 

Bảo đảm cho hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu đúng về số 

lượng, chất lượng. Thống nhất tiêu chuẩn đo lường số lượng và chất lượng 

hàng hóa lưu thông. 

Bảy là, việc tổ chức hướng dẫn các hoạt động xúc tiến thương mại còn rất 

yếu kém. Chưa có chính sách cụ thể về xúc tiến tìm kiếm thị trường và hỗ trợ 

thương mại từ Nhà nước. Nhà nước chưa có chính sách bảo hộ và trợ giúp 

doanh nghiệp về xây dựng và đăng ký thương hiệu. 

Tám là, việc tổ chức thu thập, xử lý cung cấp thông tin và nghiên cứu 

khoa học về thương mại còn yếu. Chưa có đầu tư nghiên cứu cơ bản và nghiên 

cứu ứng dụng những vấn đề chiến lược hoặc những vấn đề bức xúc trong từng 

thời kỳ để tham mưu cho lYnh đạo bộ, ngành, chính phủ có những quyết sách 

hợp lý. 

Chín là, công tác tổ chức, bộ máy và đào tạo cán bộ quản lý thương mại 

còn chậm trễ so với yêu cầu cấp bách hiện nay. Thực hiện cải cách nền hành 

chính quốc gia, cải cách thủ tục hành chính thương mại đY có bước tiến bổ rõ 

rệt, nhưng việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ thương mại thì được coi 

nhẹ, cho nên dẫn đến tình trạng khủng hoảng thiếu cán bộ, đặc biệt là chuyên 
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gia về luật pháp, thông lệ quốc tế trong thời kỳ hội nhập khu vực và tự do hóa 

thương mại toàn cầu. 

Mười là, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Nội dung này phải được thực 

hiện thường xuyên, liên tục. Kiểm tra, kiểm soát để thực hiện các tiêu cực trên 

thị trường. Chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đấu tranh kiên quyết triệt để 

với nạn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. 

Mười một là, chủ động tham gia đàm phán, ký kết các điều ước thương 

mại với nước ngoài theo quy định của Chính phủ. Không ngừng củng cố và 

phát triển quan hệ thương mại giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và các 

nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc, Thái 

Lan, EU… Tổ chức các cuộc đàm phán song phương và đa phương với nước 

ngoài để ký kết các hiệp định thương mại, các quy chế thương mại và các điều 

ước quốc tế khác. Hiện nay đY có 5 văn phòng tham tán thương mại tại 5 nước. 

Tổ chức thực hiện các cam kết quốc tế của Lào về thương mại. 

Mười hai là, chủ động  tham gia đàm phán, ký kết các điều ước thương 

mại với nước ngoài theo quy định của Chính phủ. Không ngừng củng cố và 

phát triển quan hệ thương mại giữa cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và các 

nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc, Thái 

Lan, EU… Tổ chức các cuộc đàm phán song phương và đa phương với nước 

ngoài để ký kết các hiệp định thương mại, các quy chế thương mại và các điều 

ước quốc tế khác. Hiện nay đY có 5 văn phòng tham tán thương mại tại 5 nước. 

Tổ chức thực hiện các cam kết quốc tế của Lào về thương mại. 

Mười hai là, việc tổ chức đăng ký, quản lý và bảo vệ thương hiệu và nhYn 

hiệu sản phẩm hàng hóa được thực hiện khá đều đặn; nhưng công tác quản lý 

chất lượng, hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất, nhập khẩu thì lại 

còn sơ sài. 

Mười ba là, chưa triển khai nhiệm vụ là đại diện và quản lý hoạt động 

thương mại của các doanh nghiệp Lào ở nước ngoài. Việc tổ chức hướng dẫn 
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các hoạt động xúc tiến thương mại, môi giới thương mại, tìm kiếm thị trường 

xuất khẩu rất yếu kém, có thể nói rằng công tác này chưa được coi trọng 

đúng mức. 

Mười bốn là, thực hiện khá tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại và việc chấp hành pháp 

luật về thương mại. Nhưng việc xử lý vi phạm pháp luật về thương mại, chống 

buôn lậu, buôn bán hàng cấm, buôn bán hàng giả lại còn yếu kém. 

2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. Cơ chếCơ chếCơ chếCơ chế quản lý quản lý quản lý quản lý Nhà nước về Nhà nước về Nhà nước về Nhà nước về thương mại thương mại thương mại thương mại    

Có thể nói, cho đến nay cơ chế quản lý Nhà nước về thương mại 

CHDCND Lào có những thay đổi cơ bản như sau: 

Trong một thời gian khá dài sau giải phóng 1975 - 1986 Nhà nước Lào 

duy trì quá nặng nề về vai trò quản lý nhà nước theo cơ chế kế hoạch hóa tập 

trung - quan liêu, bao cấp, nhận thức một cách duy ý chí giữa cái gọi là "kinh 

tế kế hoạch" là chủ nghĩa xY hội, "kinh tế thị trường" là chủ nghĩa tư bản. 

Do quá thiên vị, nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước trong cơ chế kế 

hoạch hóa tập trung, không thừa nhận tính quy luật và vai trò điều tiết của thị 

trường, không phát huy được tính sáng tạo và năng động của con người mà chỉ 

làm cho họ thụ động, chờ đợi, hưởng thụ ăn bám, bình quân hóa, làm không 

hết năng lực, thiếu trách nhiệm một cách nghiêm trọng, do đó nền kinh tế của 

đất nước đY trở nên trì trệ, không hiệu quả. 

Nhận thấy những sai lầm trong việc xây dựng mô hình kinh tế nói trên và 

hậu quả của nó, cho nên Đảng và Nhà nước DCND Lào đY mạnh dạn đưa ra 

chủ trương xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung - quan liêu, bao cấp, từng 

bước chuyển sang thực hiện cơ chế thị trường. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

IV năm 1986 đY chính thức thông qua đường lối đổi mới, xây dựng cơ chế 

quản lý mới - cơ chế thị trường dưới sự lRnh đạo của Đảng và sự quản lý 

của Nhà nước. Việc chuyển đổi căn bản cơ chế hệ thống của thương mại được 

bắt nguồn từ chương trình tư nhân hóa của Chính phủ, trong giai đoạn này hệ 
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thống thương mại quốc doanh và hợp tác xY mua bán đY hoàn thành sứ mệnh 

lịch sử của mình, đó là việc độc lập quyền hoạt động xuất nhập khẩu, trong 

lưu thông, phân phối, mua bán, thu mua nội địa. 

Trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, cơ chế quản lý thương mại 

đY có những thay đổi cơ bản. Tiến trình cải cách quản lý diễn ra tuần tự và 

tương đối sớm. 

- Trước Đại hội IV, năm 1985, Chính phủ đY có bước tiến căn bản đối với 

cải cách kinh tế nói chung và cải cách căn bản ngành thương mại. Chính sách 

này được gọi là cơ chế kinh tế mới (New Economic Mechanism). 

Nội dung chính của chính sách quản lý Nhà nước về thương mại bao 

gồm: Nhà nước không độc quyền trong lưu thông phân phối lương thực; giá cả 

nhiều loại sản phẩm hàng hóa, được tự do hình thành theo quan hệ cung - cầu. 

Nhà nước chỉ còn can thiệp trực tiếp về một vài sản phẩm hàng hóa đặc 

biệt như vận tải hàng không, giá điện, một số sản phẩm gỗ, xăng dầu. 

- Chính sách tự do hóa giá cả được thực hiện trước hết bằng cách Nhà 

nước điều chỉnh giá các mặt hàng của các doanh nghiệp nhà nước, các hàng 

hóa của thương mại quốc doanh và hợp tác xY thực hiện mua bán phù hợp với 

giá thị trường. Bước quá độ đó là chính sách hai giá diễn ra trong thời kỳ 1985 

- 1989. Nó làm cho quan hệ mua bán ở các cửa hàng thương mại quốc doanh 

phần nào trở nên phức tạp. Vì phải duy trì cả thương nghiệp phân phối sản 

phẩm và bước đầu bán một số hàng theo giá thị trường, nên có giá trung gian. 

Chẳng hạn như thời kỳ này có 90% tiền lương và thù lao cho người lao động ở 

khu vực công được nhận dưới hình thức phiếu tiền lương. Các phiếu này có ý 

nghĩa gần như là chứng phiếu có giá, được mua đi bán lại tại các cửa hàng 

thương mại quốc doanh. Và hơn nữa, khoảng 60% các hoạt động mua bán 

giao dịch chính thức giữa các đơn vị kinh tế cũng được thực hiện thông qua 

phát hành các biên lai, mà các biên lai này cũng có thể được bán lại tại các 

cửa hàng thương nghiệp quốc doanh như là phiếu mua hàng. 
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Đến tháng 6/1986 theo quyết định của Chính phủ đY xóa bỏ việc thực 

hiện giá "cộng chi phí" đối với các doanh nghiệp nhà nước. Và cũng có nghĩa 

là giá các hàng hóa được mua - bán theo quan hệ cung - cầu. Các hàng hóa do 

thương nghiệp quốc doanh cung cấp theo định lượng hạn chế cho cán bộ công 

nhân viên chỉ duy trì cho đến tháng 3/1989. Đến lúc này, các cửa hàng thương 

mại nhà nước đY được lệnh thu hồi các tem phiếu và trả lại tiền cho người có 

tem phiếu. 

Hệ thống các hợp tác xY mua bán hoạt động như là một bộ phận của 

thương nghiệp XHCN cũng chỉ phát huy tác dụng cho đến năm 1989. Bởi vì 

chức năng đại lý cho thương nghiệp quốc doanh không còn giá hàng hóa đY 

được tự do hóa. 

Về ngoại thương, đến tháng 7/1987, liên đoàn thương mại quốc gia Lào 

vẫn độc quyền về xuất nhập khẩu, độc quyền về thương nghiệp bán buôn. 

Phân phối không chỉ hàng hóa mà trên thực tế là phân phối thu nhập cho các 

tầng lớp nhân dân, kể cả với nông dân. Việc mua bán phân phối lương thực, 

chủ yếu là lúa gạo, đều do các cửa hàng lương thực quốc doanh thực hiện. 

Tuy nhiên, với một khối lượng không lớn, các giao dịch nội, ngoại 

thương không chính thức, hình thành tự phát theo nhu cầu của đời sống kinh tế 

đY nằm ngoài sự quản lý của các cơ quan chức trách thương mại, ngoài sự 

kiểm soát của Nhà nước. Sự "vượt rào" này dần dần lớn lên và về sau đY thành 

lực lượng chính trong thương mại. 

* Trong thời kỳ 1989 - 1992 thực hiện bước chuyển dịch căn bản từ cơ 

chế tập trung cao độ sang cơ chế thị trường. 

Nhà nước Lào đY thực hiện cuộc cải cách phương thức quản lý chuyển từ 

phương thức quản lý thương mại trước đây là theo kế hoạch mệnh lệnh mang 

tính chỉ thị sang phương pháp thị trường kết hợp với kế hoạch. 

Các phương pháp quản lý thương mại được áp dụng bao gồm: phương 

pháp kế hoạch hóa mang tính định hướng; phương pháp pháp chế; phương 
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pháp hành chính; phương pháp kinh tế; phương pháp giáo dục, tuyên truyền và 

phương pháp kiểm tra, kiểm soát. Trong thực tiễn trong những năm đổi mới 

1989 - 1990 đến nay, trong khi chuyển biến sang quản lý theo cơ chế thị 

trường thì Nhà nước Lào đY sử dụng các phương pháp trên, nhưng sử dụng 

phương pháp pháp chế còn ở mức độ thấp, còn nặng về phương pháp hành 

chính là chủ yếu, phương pháp kinh tế cũng đY được sử dụng nhưng chưa được 

phổ biến. Điều đó thể hiện chưa sử dụng đồng bộ các công cụ đòn bẩy để kích 

thích lợi ích vật chất của đối tượng quản lý; xử lý trừng phạt vật chất và trách 

nhiệm vật chất khác; sử dụng mềm dẻo và linh hoạt các công cụ, biện pháp 

kinh tế, minh bạch hóa (tường minh) các giải pháp kinh tế, các công cụ và 

biện pháp kinh tế được sử dụng. 

Kế hoạch ở đây là kế hoạch định hướng, quản lý theo mục tiêu. Công cụ 

và phương pháp quản lý vĩ mô mang tính gián tiếp là chủ yếu. Trong quản lý 

thương mại vẫn phải áp dụng một số biện pháp mang tính hành chính mệnh 

lệnh nhưng chỉ có giới hạn nhất định. Thí dụ, chống tăng giá những sản phẩm 

trong lúc nhân dân đang cần và khan hiếm, chống đầu cơ, giả tạo, bảo đảm an 

toàn thực phẩm, chống và xử phạt hàng lậu, hàng giả, xử phạt trốn thuế… Các 

công cụ quản lý mang tính gián tiếp tức là tác động vào nguồn cung và nguồn 

cầu, tác động qua hệ thống lYi suất ngân hàng, lưu lượng tiền lưu thông. 

Sự ưu tiên này là ở chỗ: thị trường là tính thứ nhất, kế hoạch là tính thứ 

hai. Nghĩa là các hoạt động quản lý, nguyên tắc quản lý thương mại phải phục 

tùng quan hệ cung - cầu. Quan hệ thị trường, về thực chất là quan hệ cung - 

cầu, là căn cứ thứ nhất để hướng các hoạt động thương mại nhằm giải quyết 

mối quan hệ này. 

Kế hoạch đóng vai trò như là một phương thức để điều tiết quan hệ hàng 

hóa - tiền tệ, kế hoạch là phương thức để thực hiện giải quyết tối ưu quan hệ 

cung - cầu. 

Thực hiện sự thay đổi mục đích quản lý từ chính sách quản lý vì mục 

đích xY hội chuyển sang chính sách quản lý vì lợi ích kinh tế cá nhân, doanh 
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nghiệp kết hợp với lợi ích xY hội. Đây là bước thay đổi tư duy cũ sang tư duy  

mới về quản lý kinh tế nói chung, chính sách quản lý Nhà nước về thương mại 

nói riêng. 

Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, hành chính và mang tính quan liêu 

bao cấp, nặng về lợi ích chung của xY hội. Điều đó, xét về bản chất là nhằm 

phục vụ lợi ích quang đại quần chúng nhân dân. Song nó đY xa rời với thực tế 

là nhà kinh doanh, người lao động làm việc trước hết là vì lợi ích của chính 

mình. Trong khi trình độ kinh tế còn thấp thì chưa có thể áp dụng chính sách 

thương mại mang tính phân phối bình quân, mang tính phúc lợi xY hội. Nó 

triệt tiêu động lực kinh tế là lợi ích vật chất trước hết là lợi ích vật chất trước 

hết là lợi ích cá nhân người lao động. Cơ chế mới trong quản lý thương mại là 

lấy lợi ích kinh tế làm động lực, làm mục tiêu cơ bản của quản lý. Nói cách 

khác, mục đích của quản lý thương mại là tạo ra hiệu quả kinh tế cao. Đó là 

mục tiêu trước tiên. Hiệu quả cao tức là doanh lợi, và lợi nhuận. Vấn đề lợi 

nhuận đY trở thành một mục tiêu không thể thiếu của hoạt động kinh doanh 

thương mại. Kết quả của quá trình cải cách kinh tế nói chung và đổi mới hoạt 

động thương mại nói riêng phải đặt chỉ tiêu hiệu quả kinh tế là cơ bản nhất. 

Các hệ tiêu chí của nó là khối lượng lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, mức tăng 

trưởng, nhịp độ tăng trưởng, cùng với các tiêu chí khối lượng chu chuyển, mức 

vốn, mức tích lũy, thu thập của người lao động… Lẽ dĩ nhiên, hiệu quả kinh tế 

của quản lý thương mại chỉ là mục đích trung gian. Mục tiêu cuối cùng vẫn là 

mục tiêu xY hội, vì con người, vì đời sống xY hội, mỗi cá nhân. Không có đối 

lập giữa mục tiêu kinh tế trực tiếp với mục tiêu xY hội mang tính gián tiếp. 

2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. CCCChính sách hính sách hính sách hính sách quản lý Nhà nước quản lý Nhà nước quản lý Nhà nước quản lý Nhà nước về về về về thương mại từ năm 1986 đến nayth−ơng mại từ năm 1986 đến nayth−ơng mại từ năm 1986 đến nayth−ơng mại từ năm 1986 đến nay    

Tuy chuyển sang cơ chế thị trường chậm, nên còn ít kinh nghiệm, khó 

tránh khỏi nhiều lúng túng vướng mắc trong quản lý. Tuy vậy, trong hơn 15 

năm, kể từ 1986, khi thực hiện chính sách đổi mới, nhà nước Lào đY có những 

cố gắng lớn, đưa ra các thiết chế cơ bản và ban hành các chính sách quan 
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trọng cho việc quản lý thương mại. Luật doanh nghiệp, luật ngân hàng, cải 

cách về thuế, hệ thống thuế được đơn giản hóa đY tạo thuận lợi cho quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thương mại. Sau đây là những chính sách chủ yếu 

được Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện trong suốt thời kỳ đổi mới từ 

năm 1986 trở về đây. 

Toàn bộ sự chuyển biến chính sách quản lý Nhà nước về thương mại 

trong thời kỳ từ năm 1986 đến nay là chuyển từ chính sách phân phối hàng 

hóa sang chính sách quản lý Nhà nước về thương mại theo cơ chế thị trường. 

Nội dung tự do hóa thương mại bao gồm: Tự do kinh doanh thương mại; tự do 

lưu thông hàng hóa; tự do giá cả, khối lượng; tự do tìm đối tác v.v… Nhưng tự 

do hóa thương mại không có nghĩa là thoát ly sự quản lý nhà nước, mà là tự do 

trong khuôn khổ pháp luật, theo sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước sẵn sàng 

can thiệp khi thấy cần thiết để tránh sự hiểm nguy cho nền kinh tế. 

Đây là chính sách rất quan trọng được Nhà nước Lào ban hành trong lĩnh 

vực quản lý thương mại. Đối với thương nhân Lào, theo chính sách hiện hành 

quy định: cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đủ điều kiện để kinh doanh thương mại 

thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và trở thành thương nhân. Chính sách này đY khuyến khích rộng rYi các 

tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trong 15 năm qua. "Dân được làm tất 

cả những ngành nghề luật pháp không cấm". 

Với những chính sách tự do thương mại được ban hành từ cuối năm 1992, 

Đảng và Nhà nước Lào đY ban hành nhiều chính sách, quyết định quan trọng 

cụ thể theo hướng khuyến khích mở rộng lưu thông hàng hóa, mở rộng quyền 

của mọi tổ chức kinh tế và công dân được đăng ký kinh doanh thương mại 

dịch vụ; Nhà nước bảo hộ các quyền kinh doanh hợp pháp, tạo điều kiện bình 

đẳng trong vay vốn, mở tài khoản tại ngân hàng và thuê mướn lao động. 
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Khẳng định tự do lưu thông là tự do trong khuôn khổ pháp luật. Thời gian 

gần đây, Nhà nước đY ban hành nhiều luật, pháp lệnh và Chính phủ Lào ban 

hành nhiều nghị quyết, nghị định, quyết định tổ chức lại công tác quản lý thị 

trường, chống đầu cơ buôn lậu, chống gian lận thương mại. Pháp luật nhà 

nước đY thể hiện chính sách tự do lưu thông theo pháp luật của các thành phần 

kinh tế. Kể từ ngày Luật thương mại của Lào có hiệu lực đY tạo ra cơ sở pháp 

lý để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, 

có sự quản lý của Nhà nước. 

Chính sách quản lý nhà nước về thương mại Lào đY được ban hành và áp 

dụng hiện hành. Đây là cơ sở pháp lý cho hoạt động thương mại. 

- Nghị định số 205/TT ngày 11/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ Lào 

"Về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu". 

- Nghị định số 206/TT ngày 10/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ Lào về 

"Kinh doanh thương mại trong nước". 

Theo các chính sách này Chính phủ Lào cho phép mọi công dân đều có 

quyền làm ăn kinh doanh thương mại, tự do lưu thông hàng hóa theo pháp 

luật. Có thể nói bước phát triển về chính sách tự do hóa thương mại ở Lào 

càng ngày thêm sâu sắc. 

Thực hiện chủ trương của Đảng nhân dân cách mạng Lào đề ra tại Đại 

hội lần thứ VII của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước là "phải tập trung 

tăng cường hiệu lực của pháp luật và hiệu lực của pháp luật và hiệu lực quản 

lý hành chính Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính Trung ương, 

địa phương và cơ sở, quy định rõ chức năng, phân cấp quản lý về quyền hạn 

của các cấp để đảm bảo việc xử lý giải quyết vấn đề được đúng đắn và kịp 

thời, có kỷ luật kỷ cương, trong sạch nghiêm minh, phù hợp với cơ chế thị 

trường và có sự kiểm tra đôn đốc toàn diện, xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa 

các ngành Trung ương với nhau, giữa các cấp quản lý Nhà nước với nhau một 

cách nhất quán khăng khít; sử dụng công nghệ và phương pháp quản lý Nhà 
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nước với nhau một cách nhất quán khăng khít; sử dụng công nghệ và phương 

pháp quản lý hiện đại trong quản lý Nhà nước. Hạn chế triệt tiêu căn bệnh 

quan liêu, làm việc thông qua nhiều cấp nhiều khâu và các tệ nạn tham nhũng. 

Để định hướng đúng đắn cho thương mại trong hai thập kỷ tới, năm 2002 

Bộ Thương mại có dự thảo và tình Chính phủ về "Chiến lược phát triển thương 

mại Lào đến năm 2020" gồm những định hướng mục tiêu chiến lược như sau: 

chiến lược phát triển thương mại trong nước, chiến lược phát triển xuất khẩu 

và hợp tác quốc tế, chiến lược phát triển khu thương mại tự do, chiến lược phát 

triển mậu dịch biên giới, chiến lược dịch vụ tạm nhập tái xuất và quá cảnh. 

Từ chiến lược này, các chính sách phát triển thị trường được hình thành 

và cụ thể hóa trong từng thời kỳ. Lào coi trọng phát triển thị trường truyền 

thống với Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Miến điện, Liên 

bang Nga v.v… Tuy nhiên, Lào cũng chú trọng mở các thị trường mới như 

Mỹ, Nhật Bản, Niudil©n, Malaixia, Singapore v.v… 

Bên cạnh chính sách phát triển thị trường, Lào cũng chú trọng chính sách 

phát triển mặt hàng, đặc biệt chú trọng những mặt hàng mà Lào có thế mạnh 

như gỗ, một số loại quặng, hàng thủ công mỹ nghệ v.v… Lào chú ý về mặt 

mẫu mY và chất lượng các sản phẩm hàng hóa, chú ý phát triển thương hiệu 

hình ảnh Lào trên thị trường trong và ngoài nước. 

Về chính sách đối tác, Lào chú ý phát triển các đối tác có thế mạnh cả về 

vốn, kỹ thuật, công nghệ và quản lý vừa giao lưu buôn bán, vừa học hỏi đúc 

rút kinh nghiệm. Thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội chợ và tham gia các 

hội chợ để quảng bá sản phẩm và giao lưu đặt hàng, ký kết hợp đồng với các 

đối tác. Chính sách thị trường và thương mại quốc tế. Chính sách thương mại 

quốc tế nhất quán và đúng đắn do Nhà nước Lào ban hành, vì vậy đY làm cho 

mối quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới đạt những bước phát 

triển và ngày càng được mở rộng, đY được 32 nước bạn bè trên thế giới dành 

ưu đYi GSP về thuế quan và phi thuế quan với mức độ khác nhau đối với 
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những hàng hóa có xuất xứ (C/O) của Lào xuất khẩu sang các nước đó. Nhưng 

mỗi nước đều có chính sách ưu đYi riêng. Trong đó thị trường quan trọng là thị 

trường Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, EU. 

Thị trường Việt Nam là một thị trường láng giềng, truyền thống, dễ tính 

thị trường mang tính định hướng xY hội chủ nghĩa. Từ năm 1999 - 2000 trở đi 

Lào và Việt Nam có chính sách ưu đYi cho nhau là giảm thuế nhập khẩu 50% 

đối với hàng hóa có xuất xứ của Lào nhập vào Việt Nam gồm 29 nhóm hàng. 

Thị trường Trung Quốc: Trung Quốc đY giành ưu đYi về thuế quan và hạn 

ngạch đối với hàng xuất khẩu của Lào với hơn 200 mặt hàng có xuất xứ (C/O) 

Lào nhập khẩu thị trường Trung Quốc kể từ năm 2002 trở đi. 

Thị trường Thái Lan về thị trường xuất khẩu nông lâm sản dưới dạng 

nguyên liệu của nông dân thông hình thức xuất khẩu tiểu ngạch. Đặc biệt Thái 

Lan là một thị trường tiêu thụ năng lượng điện của Lào, mặt hàng chủ lực 

hàng đầu hiện nay. 

Thị trường Singapore là thị trường mua bán nhiều mặt hàng xuất khẩu cả 

Lào, là "cửa ngõ" trước khi xuất khẩu đi thị trường của nước thứ ba. 

Thị trường EU. Các nước thành viên trong khối EU dành ưu đYi GSP cho 

sản phẩm hàng hóa có (C/O) Lào và là 100% nguyên liệu trong nước thì được 

miễn thuế nhập khẩu (thuế suất bằng 0%). 

Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản ưu đYi GSP cho Lào gồm 

26 nhóm hàng nông sản 14 nhóm hàng công nghiệp. Hàn Quốc ưu đYi GSP 

cho Lào gồm 60 nhóm hàng. 

Thị trường Norway và Switzerland. Hai nước Norway và Switzerland ưu 

đYi GSP cho Lào gồm: 78 nhóm hàng với điều kiện nguyên liệu nhập khẩu 

75%, nguyên liệu trong nước 25%. 

Thị trường CNLB Nga, cộng hòa Szech, Hungary, Bungary, Slovaky, 

Polad, Berarus, Australia, Newzealand đều ưu đYi GSP cho Lào nhưng với 

điều kiện nguyên liệu trong nước 50%. 
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Thị trường Mỹ đY cho đY cho phép 632 mặt hàng của Lào nhập vào thị 

trường Mỹ với điều kiện miễn thuế nhập khẩu. Trong tương lai Chính phủ Mỹ 

có chính sách bình thường hóa thương mại với Lào thì danh mục hàng hóa đó 

sẽ mở rộng hơn nhiều nữa. Còn Canada thì ưu đYi GSP cho Lào với điều kiện 

nguyên liệu trong nước 405. 

Có thể nói thị trường xuất khẩu của Lào khá rộng lớn, thời cơ thuận lợi, 

được ưu đYi của nhiều nước trên thế giới. Điều đó có thể tạo ra bước phát triển 

mới cho ngành thương mại xuất khẩu Lào trong hai thập kỷ tới. 

CHDCND Lào đY ban hành và triển khai thực hiện chính sách thương 

mại trong nước nhất quán, một thị trường thống nhất và ổn định trong cả 

nước, các chủ thể kinh doanh chủ động và tự do kinh doanh lưu thông trên 

thị trường. 

- Quy định số 0755/BTM ngày 20/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại 

Lào về "Tổ chức và quản lý thị trường". 

Nhà nước xóa bỏ chế độ quản lý thị trường theo đơn vị hành chính, chấm 

dứt tình trạng "cấm chợ, ngăn sông" và các Barière rào cản làm cho lưu thông 

hàng hóa thông suốt và thuận lợi. 

Thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, tăng nhanh 

xuất khẩu, là điều kiện tồn tại của mọi quốc gia khi tham gia thương mại quốc 

tế, vấn đề "cốt tử" là phải đánh giá và nắm vững lợi thế so sánh tương đối của 

đất nước. Vì các nước đều cạnh tranh khốc liệt trên thị trường trong nước và 

thị trường quốc tế. Nhà nước Lào đY tiến tới xóa bỏ hàng rào bảo hộ sản xuất 

trong nước theo lộ trình của AFTA. 

Tuy nhiên không thể tránh khỏi những hạn chế, bất hợp lý về một số nội 

dung của một số Nghị định, quyết định, quy định hay thông tư hướng dẫn của 

Chính phủ và của Bộ Thương mại so với yêu cầu và nội dung tự do hóa thương 

mại cần phải sửa đổi và xóa bỏ để phù hợp trong điều kiện xu thế hội nhập 

thương mại khu vực và quốc tế. 
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Như vậy, nhiệm vụ của chính sách thương mại có thể thay đổi qua mỗi 

thời kỳ, nhưng đều có mục đích chung là điều chỉnh các hoạt động thương mại 

theo hướng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xY hội của đất nước. Mục 

tiêu chính sách thương mại xuất phát từ mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế 

xY hội của Đảng và Nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu ấy. 

b. Chính sách đầu tư phát triển thương mại 

Nhận thức tầm quan trọng của chính sách này, Nhà nước Lào đY ban 

hành chính sách đầu tư phát triển thương mại và tập trung cố gắng thực hiện 

chính sách đó nhằm thúc đẩy xây dựng cơ sở vững chắc cho sự phát triển 

thương mại Lào. Cụ thể là đY ban hành các chính sách đầu tư phát triển cơ sở 

vật chất, kỹ thuật thương mại, khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc biệt, theo 

hướng hiện đại từ thấp lên cao, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà 

nước về thương mại (E-Governmnt) và kinh doanh thương mại (E-Commerce). 

- Nghị định số 02/TT ngày 21/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ lào về 

đầu tư xây dựng "Đặc khu kinh tế Savẳn - Senô" tỉnh Savannakhệt - Mục Đa 

Hản, Thái Lan… 

- Nghị định số 25/TT ngày 25/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ Lào về 

Đầu tư xây dựng "Khu thương mại biên giới Đẻnsavẳn - Lao Bảo" tỉnh 

Savanakhệt - Quảng Trị, Việt Nam. 

- Nghị định số 162/TT ngày 08/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ Lào về 

Đầu tư Xây dựng "Khu Thương mại biên giới Botên - MO HAN" tỉnh 

Luôngnămtha - Vân Nam, Trung Quốc. 

Chính sách này, một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh 

doanh thương mại nâng cao khả năng cạnh tranh, mặt khác, bảo đảm nguồn 

vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thương mại, tạo điều kiện mở 

rộng giao lưu hàng hóa và phát triển thị trường. 

Nhưng không thể tránh khỏi những khó khăn, thách thức lớn. Trước hết 

là vấn đề nguồn vốn đầu tư và lực lượng cán bộ chuyên gia quản lý điều hành. 
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Vốn đầu tư phát triển thương mại từ nguồn vốn ngân sách rất ít, vốn đầu tư 

nước ngoài, vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước hầu như 

không có, chỉ có một số vốn huy động của các doanh nghiệp nhà nước và tư 

nhân. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thương 

mại rất chậm trễ. 

Dự án về việc xây dựng các trung tâm đầu mối giao dịch thương mại, 

trung tâm thương mại nhập khẩu và phân phối hàng nhập khẩu, hệ thống tổng 

kho ở các vùng sản xuất tập trung, các trung tâm giới thiệu và bán hàng ở 

nước ngoài. Dự án đầu tư vào các công trình ở các vùng khó khăn như đầu tư 

xây dựng chợ đầu mối ở thị trường nông thôn, ở các trung tâm cụm xY miền 

núi, các cửa hàng, trung tâm thương mại, cửa hàng cấp xY ở vùng cao, vùng 

sâu vùng xa… không được đầu tư chính quy từ phía nhà nước. 

Một chính sách quan trọng nữa hình như bị bỏ quên là chính sách phát 

triển nhân lực. Xuất phát từ yêu cầu phát triển thị trường và thương mại trong 

nước và thương mại quốc tế trong điều kiện tự do hóa thương mại khu vực 

toàn cầu, Nhà nước lại không tập trung đúng mức việc thực hiện chính sách 

đầu tư phát triển lực lượng sản xuất trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là 

chính sách đầu tư phát triển con người (bao gồm nhà doanh nghiệp và nhà 

quản lý thương mại). 

Trước những năm 1987 đY xây dựng được một trường cung cấp thương 

mại Trung ương, và nhiều tỉnh có trường sơ cấp thương mại, các trường đều bị 

giải thể khi chuyển sang cơ chế thị trường. Cho đến nay cả nước không có một 

cơ sở đào tạo thương mại nào. 

Có thể nói đY coi nhẹ chủ trương, chính sách phát triển con người trong 

thương mại. 

- Chưa có chính sách đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở 

đào tạo trường trung cấp hay trường đại học thương mại. 
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- Chưa có chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ nghiệp vụ chuyên môn, 

đào tạo các nhà kinh doanh thương mại tài giỏi, đủ trình độ tham gia quá trình 

hợp tác và hội nhập thương mại và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong 

khu vực và quốc tế. 

Chính sách thu hút và tạo nguồn vốn. Hiện nay chưa có chính sách trợ 

vốn, sử dụng vốn, tăng cường khả năng tài chính cho doanh nghiệp thương 

mại; Nhà nước hầu như không đầu tư và tái đầu tư cho doanh nghiệp phát triển 

kinh doanh sản xuất và thương mại, … hoặc có một vài trường hợp nhưng 

không được triển khai cụ thể. Chính sách hỗ trợ thương mại chưa được triển 

khai thực hiện. 

Chính sách đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và chính sách xây 

dựng và phát triển nguồn nhân lực cho thương mại Lào chưa được quan tâm 

đúng mức của Nhà nước. Vì vậy đY ảnh hưởng đến tốc độ phát triển và khả 

năng cạnh tranh trên thị trường của thương mại Lào hiện nay. 

c. Thực trạng về chính sách quản lý và phát triển thương mại trong nước 

* Chính sách phát triển doanh nghiệp nhà nước và kinh tế hợp tác trong 

thương mại. 

Hệ thống thương mại quốc doanh được bố trí xây dựng từ Trung ương 

cho đến tỉnh, huyện, xY trước đây đến giai đoạn này đY dần biến đổi (trong 

những năm 1985 về trước hầu hết các xY đều có cửa hàng thương nghiệp quốc 

doanh hoặc hợp tác xY mua bán, năm 1981 đY có 250 cửa hàng thương nghiệp 

quốc doanh và 356 hợp tác xY mua bán, 150 cơ sở gia công và dịch vụ). 

Nhưng đến những năm 1986 trở đi, với chính sách "tư nhân hóa doanh 

nghiệp nhà nước" đY chấm dứt thời kỳ được coi là hoàng kim của thương mại 

quốc doanh và tập thể, hầu hết thương nghiệp các tỉnh, quận, huyện đều bị giải 

thể. Các công ty Trung ương cũng giải thể hơn 80% tổng số. 

Chính sách này đY được khẳng định trong Đại hội Đảng lần thứ VI và VII 

của Đảng CHDCND Lào, được thể hiện trong Luật thương mại. Nhà nước đầu 

tư về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực để phát triển các doanh 
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nghiệp nhà nước kinh doanh những mặt hàng chủ lực, thiết yếu mặt hàng 

chính sách nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo 

trong hoạt động thương mại, điều tiết cung cầu, ổn định giá cả và thị trường, 

nhằm góp phần thực hiện những mục tiêu kinh tế xY hội của đất nước. 

Nhà nước Lào khuyến khích hình thức kinh tế hợp tác trong thương mại; 

nhưng vẫn chưa có chính sách ưu đYi hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

nhà nước, hợp tác xY và các hình thức kinh tế hợp tác khác đổi mới và phát 

triển, chưa có cơ chế cụ thể để đảm bảo cho doanh nghiệp nhà nước cùng với 

kinh tế hợp tác xY trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. 

Kết quả của quá trình thực hiện chính sách phát triển thương mại trong 

thời gian vừa qua đY dẫn đến biến đổi quan trọng trong cơ cấu các thành phần 

kinh tế hoạt động trên lĩnh vực thương mại ở Lào như sau: 

1. Doanh nghiệp thương mại nhà nước 

Hiện tại doanh nghiệp thương mại Nhà nước Lào chỉ còn có 21 công ty, 

chiếm 70% tổng số doanh nghiệp thương mại trong cả nước, không độc quyền 

kinh tế, mà phải cạnh tranh theo pháp luật, chỉ còn đóng vai trò chi phối một 

số sản phẩm quan trọng như: xăng dầu, vật liệu xây dựng, phương tiện ôtô, gỗ, 

còn hầu hết các mặt hàng khác doanh nghiệp nhà nước không nắm. Hệ thống 

thương mại về tổ chức mạng lưới và quy mô vì thế giảm. Tuy vậy, thành phần 

thương mại nhà nước vẫn đóng vai trò giúp nhà nước điều tiết vĩ mô đối với 

hoạt động thương mại. 

2. Thương mại tư nhân, tiểu thương: tiểu chủ, tiểu thương phát triển khá 

mạnh mẽ, đến nay có 20.958 đơn vị và hộ đăng ký kinh doanh thương mại bán 

buôn và bán lẻ, là lực lượng đóng vai trò chủ yếu trong hoạt động thương mại 

nội địa hiện nay, đặc biệt là các vùng ven đô, các huyện lỵ, thị trấn, thị tứ, 

nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa. Họ tham gia vào hầu hết các lĩnh 

vực thu mua nông sản và cung ứng sản phẩm hàng hóa công nghiệp dùng cho 

nông thôn, chỉ trừ những mặt hàng do thương mại nhà nước nắm độc quyền. 
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Nó đóng một vai trò rất tích cực và năng động thay thế lực lượng HTX mua 

bán, hay thương nghiệp quốc doanh bán lẻ cấp huyện trước đây. Đến nay cả 

nước có 142 quận huyện thì có 1.219 chợ lớn và nhỏ, trong đó có 692 là chợ 

nông thôn, là nơi tiêu thụ hàng hóa sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và hàng hóa công nghiệp tiêu dùng phục vụ sản xuất và đời sống 

nhân dân, đY làm thay đổi bộ mặt của nông thôn vùng sâu vùng xa của Lào 

hiện nay. 

3. Thành phần thương mại tư bản tư nhân 

Sau năm 1975 cho đến lúc trước khi cải tạo XHCN, thành phần thương 

mại tư nhân chủ yếu là do tư sản Hoa kiều nắm giữ, họ chi phối gần như độc 

quyền về bán buôn và nắm đại bộ phận hệ thống mạng lưới bán lẻ. Sau khi cải 

tạo thì về cơ bản, bộ phận này đY không còn như là một thành phần, bởi vì các 

tư sản lớn và hệ thống các công ty, doanh nghiệp quan trọng đY được cải tạo. 

Thay vào đó là hệ thống thương nghiệp quốc doanh sau khi chính sách tự do 

hóa thương mại được thực hiện, thương mại tư bản tư nhân này lại được phục 

hồi nhanh chóng. Đến nay thành phần này có 208 công ty, chiếm 73% tổng 

số, được phép kinh doanh đủ tất cả các mặt hàng, kể cả mặt hàng chiến lược 

và cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước. Chủ thể của thành phần này là các 

nhà tư bản trong và ngoài nước tham gia vào thị trường Lào. Sự lớn mạnh 

nhanh chóng của thành phần này cũng là một đặc điểm nổi bật của quá trình 

hình thành nền thương mại đa thành phần ở Lào. 

4. Thành phần thương mại liên doanh cổ phần với nước ngoài 

Thành phần thương mại này có 26 công ty, chiếm 9% tổng số, gồm các 

đơn vị kinh doanh xuất, nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ, có sự liên doanh giữa 

các chủ thể tư nhân trong nước. Thành phần này có ảnh hưởng rất lớn trong 

đầu tư phát triển và đặc biệt là xuất - nhập khẩu. Do chính sách mở cửa và tự 

do hóa thương mại, thành phần thương mại liên doanh cổ phần nước ngoài 

ngày càng phát triển. 
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5. Thành phần thương mại nước ngoài: Thành phần thương mại này có 

31 công ty, chiếm 11% tổng số các doanh nghiệp, gồm các đơn vị kinh doanh 

xuất, nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ thuộc quyền sở hữu tư nhân nước ngoài 

hoặc là đại lý các hYng, tập đoàn thương mại lớn của nước ngoài. Thành phần 

này có ảnh hưởng khá lớn trong thị trường nội địa và lĩnh vực hoạt động xuất - 

nhập khẩu. Do chính sách mở cửa và tự do hóa thương mại, thành phần thương 

mại nước ngoài này cũng ngày càng phát triển và có tác động mạnh mẽ đến 

nền kinh tế Lào. 

* Chính sách thương mại đối với nông thôn và miền núi 

CHDCND Lào gần 80% dân số là nông dân sống ở khu vực nông thôn 

miền núi và số hộ nghèo còn chiếm khoảng 39%, có thu nhập dưới 1$/ ngày. 

Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, miền núi của Đảng và Nhà 

nước Lào đY được ban hành và phần nào được triển khai thực hiện có hiệu quả 

làm cho bộ mặt nông thông phần nào được đổi mới. Chính sách thương mại 

đối với nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, đY có từ thời cơ chế bao cấp. 

Điều luật thương mại của Lào đY khẳng định chính sách thương mại đối với 

nông thôn như sau: Nhà nước có chính sách phát triển thương mại đối với thị 

trường nông thôn, miền núi tạo điều kiện mở rộng và phát triển chợ nông thôn, 

miền núi. Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ lực cùng với hợp tác xY và 

các thành phần kinh tế khác thực hiện việc bán vật tư nông nghiệp, hàng công 

nghiệp, mua nông sản nhằm góp phần nâng cao sức mua của nông dân và tạo 

tiền đề thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa 

thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Nhưng trong thực tế hoạt động thương mại Lào, chính sách đó hầu như bị 

bỏ quên từ khi chuyển sang cơ chế thị trường và mở cửa với nước ngoài. Tất cả 

việc lưu thông hàng hóa giữa thành thị và nông thôn miền núi đều do thị 

trường, lực lượng tư nhận tự điều tiết cung ứng, có một số doanh nghiệp nhà 

nước tham gia việc thu mua sản phẩm hàng hóa từ nông thôn và cung cấp bán 
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hàng tiêu dùng cho thị trường nông thôn, nhưng điều hạch toán theo cơ chế 

giá cả trên thị trường. Chưa có trường hợp bù giá, trợ giá đối với mặt hàng 

thiết yếu cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số. Doanh nghiệp thương mại nhà 

nước đY bỏ lỡ vai trò chủ đạo cùng với hợp tác xY và các thành phần kinh tế 

khác trong việc bán vật tư hàng hóa nông nghiệp và mua nông sản trên thị 

trường nông thôn. 

Vì vậy việc thay đổi cơ cấu sản xuất ở nông thôn theo hướng sản xuất 

hàng hóa, phá bỏ độc canh, đa dạng hóa ngành nghề. Không thúc đẩy nâng 

cao đời sống nông dân nông thôn theo con đuòng văn minh, hiện đại. Việc 

tăng sức mua, cải thiện đời sống của nhân dân, xóa đói giảm nghèo, giải quyết 

việc làm cho nông dân, thực hiện chính sách xY hội 

2.2.6. 2.2.6. 2.2.6. 2.2.6. Hoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiện về công cụ quản lý thương mại về công cụ quản lý thương mại về công cụ quản lý thương mại về công cụ quản lý thương mại    

- Công cụ pháp luật: Quản lý thương mại dựa trên cơ sở pháp luật có tính 

đồng bộ. Hệ thống pháp lý là một công cụ quan trọng trong hoạt động quản 

lý. Nhà nước Lào đY có các bộ luật cơ bản như sau: 

- Pháp lệnh số 42/CT ngày 13/8/1994 của Chủ tịch nước CHDCND Lào 

ban hành "Luật doanh nghiệp số 03/94" của CHDCND Lào. 

- Nghị định số 31/TT ngày 1/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ Lào về 

"Thi hành Luật doanh nghiệp số 03/94)". 

- Nghị định số 36/TT ngày 9/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ Lào về 

"Kinh doanh thương mại nội địa". 

- Nhà nước sử dụng công cụ kế hoạch định hướng phát triển thương mại 

để hướng dẫn thị trường và hoạt động của các thương nhân, hướng thị trường 

và định hướng hoạt động của các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, 

sử dụng các đòn bẩy kinh tế, cán cân thương mại quốc tế. 

- Nhà nước sử dụng công cụ tài chính tín dụng: các công cụ lYi suất ngân 

hàng, thuế suất. Chính phủ cũng phát triển các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động 

thương mại, điều tiết kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước và điều tiết 



 126 

xuất nhập khẩu. Nhà nước không can thiệp mà chỉ quy định sử dụng lợi nhuận 

sau thuế. 

- Nhà nước Lào đY sử dụng công cụ giá cả đối với một số mặt hàng thiết 

yếu, như điện, nước, xăng dầu, cước phí bưu chính viễn thông, cước phí hàng 

không. Công cụ tỷ giá hối đoái được sử dụng để ổn định kinh tế vĩ mô, ổn 

định thị trường trong nước, kích thích xuất khẩu, xác lập cán cân thương mại 

hợp lý trong từng thời kỳ. 

Các công cụ thường được sử dụng để thực hiện chính sách và quản lý 

thương mại là: 1. Công cụ thuế xuất nhập khẩu, thuế kinh doanh, thuế tiêu thụ 

đặc biệt là thuế lợi nhuận; 2. Công cụ hành chính (hạn ngạch xuất khẩu hoặc 

hạn ngạch nhập khẩu); 3. Các đòn bẩy kinh tế; 4. Các biện pháp kỹ thuật. Để 

thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về thương mại, Chính phủ Lào và Bộ 

Thương mại Lào đY không ngừng, tích cực cải tiến chính sách quản lý thương 

mại và cơ chế điều hành cụ thể đY được ban hành. 

- Quy định số 0106/BTM ngày 25/1/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại 

Lào về "Quy chế quản lý mặt hàng do Nhà nước quản lý xuất nhập khẩu". 

- Quyết định số 1195/BTM ngày 19/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương 

mại Lào về "Kinh doanh tạm nhập tái xuất". 

- Quyết định số 0807/BTM ngày 2/9/1999 của Bộ Thương mại Lào về 

"Tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt - Lào". 

- Quyết định số 0948/BTM ngày 13/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương 

mại Lào về "Kinh doanh xuất nhập khẩu tiểu ngạch biên mậu". 

- Quy định số 703/BTM ngày 26/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại 

Lào về "Quản lý và sử dụng chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (C/O)". 

- Nghị định số 97/TT ngày 08/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ Lào về 

"Quản lý và sử dụng chứng chỉ xuất xứ hàng hóa" (C/O). 

- Nghị định số 207/TT ngày 11/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ Lào về 

"Quản lý giá cả". 
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2.2.7. 2.2.7. 2.2.7. 2.2.7. Hoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại ở Lào tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại ở Lào tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại ở Lào tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại ở Lào    

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình chuyển 

đổi cơ chế đY thay đổi một cách căn bản. Bộ máy quá trình nhà nước về 

thương mại đY được thay đổi phù hợp với chức năng mới của hoạt động 

thương mại. Bộ máy cũ là thích ứng với cơ chế xin - cho, tức là cơ chế cấp 

phát, phân phối. Bộ máy nặng về hành chính và quan liêu, cửa quyền. Vì thế, 

bộ máy quản lý thương mại trong thời kỳ cũ cồng kềnh. Bộ máy quản lý theo 

cơ chế thị trường định hướng XHCN của Lào đY được sắp xếp lại, quản lý theo 

cơ chế thị trường, tách bạch chức năng quản lý nhà nước về thương mại với 

chức năng kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp. 

Các bộ phận chức năng của hệ thống quản lý nhà nước đối với hoạt động 

thương mại đY phải thay đổi một cách căn bản. Từ chỗ đóng vai trò "ông chủ" 

phân phối hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ đY chuyển sang quản lý theo các 

công cụ mới, phù hợp với nền kinh tế thị trường tự do, mở cửa. 

Các cơ quan quản lý thương mại đY được sắp xếp lại. Các bộ phận kế 

hoạch, giá cả, lao động và tiền lương được tinh giản tối đa. Bộ máy quản lý 

bằng các công cụ hướng dẫn vĩ mô được tăng cường. Thí dụ, tăng cường bộ 

phận pháp chế. Bộ phận pháp chế, nghiên cứu chính sách được coi trọng vì 

phải có cơ quan này mới có thể đề ra đường lối chính sách và hành lang pháp 

lý cho hoạt động thương mại. 

Do đó, cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại từ Trung ương đến địa 

phương đY qua các thời cải cách và sắp xếp lại như sau: 

- Cơ quan quản lý cấp Trung ương: Bộ Thương mại Lào thành lập, là cơ 

quan quản lý nhà nước, nằm trong cơ cấu thành viên của Chính phủ Lào từ 

năm 1982, được tách ra từ Bộ Công nghiệp trước đó. Từ đó cho đến nay Nhà 

nước, Chính phủ Lào đY không ngừng cải cách bộ máy quản lý Nhà nước về 

thương mại (5 lần) để phù hợp với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu nội dung 

quản lý thương mại qua các thời kỳ, cụ thể là: 
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+ Năm 1986 sát nhập chức năng và nhiệm vụ về kinh tế đối ngoại và 

đầu tư nước ngoài vào Bộ Thương mại, đổi thành Bộ Thương mại và kinh tế 

đối ngoại. 

+ Năm 1991 lại tách bộ phận kinh tế đối ngoại ra và sát nhập ngành du 

lịch vào thương mại, đổi tên thành Bộ Thương mại và Du lịch. 

+ Đến năm 1996 tách tổng cục du lịch về thuộc Chính phủ, chỉ còn là Bộ 

Thương mại. 

+ Đến năm 1999 lại sát nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Thương mại thành 

Bộ Thương mại và Du lịch. 

+ Từ 14/6/2002 đến nay, lại tách Tổng cục Du lịch trực Văn phòng Thủ 

tướng Chính phủ, thành lập Bộ Thương mại, để làm nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thương mại toàn quốc và quản lý hoạt động ngoại thương với các 

nước trong khu vực và thế giới. 

Bộ Thương mại có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước 

về thương mại hàng hóa và dịch vụ thương mại. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ các 

cơ quan thuộc Chính phủ khác cũng nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về 

thương mại đối với một số lĩnh vực được phân công phụ trách và có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Thương mại để thực hiện việc quản lý nhà nước về 

thương mại theo quy định của Chính phủ. Để giúp công tác nghiên cứu chính 

sách, cơ chế và tham mưu quản lý nhà nước còn có các viện nghiên cứu, 

trường đại học, trung tâm đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thương mại; các cơ 

quan tham tán kinh tế thương mại, đại diện thương mại ở nước ngoài làm 

nhiệm vụ môi giới, xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường… 

Nghị định của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào số 78/TT, ngày 17/6/2002, quyết định thành lập lại Bộ Thương mại, quy 

định tổ chức bộ máy, rõ vai trò, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ 

Thương mại về quá trình nhà nước đối với ngành thương mại. 

+ Về hệ thống cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành của Bộ Thương mại, 

gồm có: Văn phòng bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thanh tra; Vụ Nội thương; Vụ 
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Ngoại thương; Viện Nghiên cứu chiến lược thương mại; Trung tâm xúc tiến 

thương mại; các Sở Thương mại 18 tỉnh thành; các cơ quan tham tán thương 

mại ở nước ngoài. 

+ Về chức năng, "Bộ Thương mại có chức năng tham m−u cho Chính phủ 

quản lý vĩ mô đối với thương mại trên phạm vi toàn quốc; thúc đẩy; phát triển 

sản xuất hàng hóa; chuyển đổi kinh tế tự nhiên thành kinh tế hàng hóa, làm 

cho thị trường trong nước phát triển có khả năng hòa nhập thị trường khu vực 

và quốc tế. Bộ Thương mại quản lý vĩ mô về thương mại trong phạm vi cả 

nước bằng pháp luật và quy chế, có sự phân cấp quản lý giữa Trung ương và 

địa phương, làm rõ chức năng quản lý hành chính Nhà nước và chức năng 

quản lý kinh doanh. 

+ Về nhiệm vụ và quyền hạn gồm 13 nhiệm kỳ và 10 quyền hạn đY có sự 

phát triển và tiến bộ hơn so với Nghị định số 24/TT, ngày 24/3/1999, quy định 

về tổ chức và hoạt động của Bộ Thương mại và Du lịch. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại cấp tỉnh, thành phố là Sở 

Thương mại. Đối với bộ máy quản lý nhà nước về thương mại ở các địa 

phương (tỉnh, thành phố) ở CHDCND Lào chính quyền các cấp quản lý 

thương mại trong phạm vi địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ; Sở 

Thương mại là cơ quan tham mưu, trực tiếp giúp chính quyền tỉnh, thành phố 

thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương. Chức năng 

của Sở Thương mại ở các tỉnh, thành phố là cơ quan quản lý thương mại ở cấp 

địa phương, trực thuộc ngành dọc; làm nhiệm vụ tổ chức thực hiện cụ thể chức 

năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại trên phạm vi địa bàn địa 

phương mình. Cho nên, cơ cấu tổ chức và bộ máy của sở thường thay đổi mỗi 

khi có sự thay đổi của cơ quan quản lý cấp trên - Bộ Thương mại. Bộ máy 

quản lý thương mại cấp địa phương (tỉnh, thành phố) trong thời gian qua rất 

gọn nhẹ, làm nhiệm vụ quản lý do Bộ Thương mại giao cho theo cơ chế quản 
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lý kinh tế nhà nước từng thời kỳ. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của sở cũng 

thay đổi (5 lần) theo sự phân công, phân cấp quản lý, theo hướng tăng cường 

và mở rộng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho địa phương ở cấp tỉnh, 

thành phố… 

+ Đơn vị cuối cùng trong hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về thương 

mại của CHDCND Lào ở cấp cơ sở là phòng thương mại quận huyện làm 

nhiệm vụ thi hành luật pháp và các chỉ thị, quy định của Nhà nước về hoạt 

động kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý được giao. 

Phòng Thương mại cấp huyện có chức năng và nhiệm vụ tổ chức thực 

hiện cụ thể chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn 

quận, huyện, chủ yếu là: đăng ký kinh doanh bán lẻ; quản lý thị trường, giá cả, 

quản lý chợ, các hộ thương nhân kinh doanh bán lẻ; phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ, các hành vi lừa đảo khác; bảo vệ quyền 

lợi của người tiêu dùng cân đong đo đếm; thực hiện văn minh thương nghiệp. 

Cho nên cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng thương mại quận huyện trong 

thời gian qua luôn luôn ổn định hầu như không thay đổi, không phụ thuộc vào 

sự thay đổi của Sở Thương mại và sự thay đổi của Bộ Thương mại. Tuy nhiên, 

bộ máy quản lý thương mại cấp quận huyện của Lào hiện nay rất mỏng manh, 

yếu kém, không có hiệu lực, vì số cán bộ quá ít (có những huyện chỉ có 1 - 2 

người), thiếu phương tiện đi lại, phục vụ chuyên môn và không có kinh phí 

hoạt động. 

Đương nhiên, để có bộ máy thì cũng phải có cán bộ có trình độ hiểu biết 

về pháp luật kinh tế, hiểu biết luật pháp quốc tế, hiểu biết quy luật hoạt động 

của thị trường, của thương mại… Vì thế, một đội ngũ cán bộ mới đY được hình 

thành, mặc dù còn thiếu kinh nghiệm và lý luận còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ 

hoạt động quản lý ngành thương mại đY được đào tạo khá cơ bản, đY trưởng 

thành và đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong 15 năm qua (xem bảng 2.8). 
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Bảng 2.8: Cán bộ quản lý ngành thương mại năm 2007 

(Trung ương và tỉnh, thành phố) 
 

Cán bộ cấp  

cục, vụ 
Cấp phòng 

TT Phân loại 
Tổng số 

cán bộ 

Bộ 

Thứ 

trưởng Trưởng Phó Trưởng Phó 

Chuyên 

viên, 

biên chế 

Cán 

bộ hợp 

đồng 

1 Tổng số 978 3 5 13 39 77 582 259 

 Trong đó         

2 Tiến sĩ 2 0 2 0 0 0 0 0 

3 Thạc sĩ 16 0 0 4 9 1 2 0 

4 Cử nhân 264 3 3 9 30 21 128 70 

5 
Dưới  

cử nhân 
696 0 0 0 0 55 452 189 

Nguồn: Báo cáo của Bộ Thương mại Lào 

Cán bộ quản lý nhà nước toàn ngành thương mại có 978 người, chiếm 

khoảng 1% tổng số cán bộ công chức nhà nước Lào hiện nay. Nhìn chung số 

lương cán bộ quản lý đầy đủ về số lượng nhưng vẫn yếu về trình độ, mới có 24% 

cán bộ có trình độ từ đại học trở lên (206/856). Về cơ cấu nghề nghiệp chuyên 

môn thì có rất nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau: như giáo viên, xây dựng,…  

Bộ máy quản lý về cơ bản gọn nhẹ, đY giảm đi nhiều bộ phận và số lượng 

cán bộ cũng giảm. Chất lượng cán bộ được nâng cao. Điều đó đY thể hiện ở 

chỗ phục vụ được nhiệm vụ hoạt động thương mại với quy mô ngày càng lớn. 

Tuy nhiên, bộ máy quản lý thương mại còn chưa hoàn toàn thật sự năng 

động. Đội ngũ cán bộ còn thiếu chuyên gia, nhất là quá ít những chuyên gia 

thương mại quốc tế, hiểu biết luật pháp, thông lệ cũng như các tập quán kinh 

doanh quốc tế. 

Tóm lại, bộ máy quản lý nhà nước về thương mại của CHDCND Lào 

được thiết lập theo một hệ thống bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước từ 
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Trung ương (Chính phủ, Bộ Thương mại) đến địa phương (Uỷ ban nhân dân, 

Sở Thương mại) tạo thành một hệ thống đồng bộ để thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ của Nhà nước. Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về thương mại 

Lào thường xuyên được đổi mới, hoàn thiện phù hợp với điều kiện cụ thể của 

từng giai đoạn. 

2.3. Đánh giá chung và một số bài học kinh nghiệm của quá trình 2.3. Đánh giá chung và một số bài học kinh nghiệm của quá trình 2.3. Đánh giá chung và một số bài học kinh nghiệm của quá trình 2.3. Đánh giá chung và một số bài học kinh nghiệm của quá trình 

đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời 

gian quagian quagian quagian qua    

2.3.1. Đánh giá chung v2.3.1. Đánh giá chung v2.3.1. Đánh giá chung v2.3.1. Đánh giá chung về những thành công và hạn chế qua quá trình đổi Ò những thành công và hạn chế qua quá trình đổi Ò những thành công và hạn chế qua quá trình đổi Ò những thành công và hạn chế qua quá trình đổi 

mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời gian quamới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời gian quamới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời gian quamới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời gian qua    

2.3.1.1. Những thành công chủ yếu2.3.1.1. Những thành công chủ yếu2.3.1.1. Những thành công chủ yếu2.3.1.1. Những thành công chủ yếu    

- ĐY căn bản chuyển đổi chức năng quản lý thương mại của Nhà nước từ 

hành chính tập trung quan liêu, bao cấp sang thực hiện chức năng tạo lập môi 

trường, định hướng và điều tiết hoạt động thương mại bằng các phương pháp 

và công cụ quản lý của kinh tế thị trường. ĐY tách bạch được chức năng quản 

lý hành chính của Nhà nước đối với lĩnh vực thương mại với chức năng quản 

lý kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp ở Lào. 

- ĐY căn bản chuyển từ chế độ độc quyền ngoại thương của Nhà nước 

sang chế độ tự do hóa ngoại thương; chuyển từ cơ chế cấp phát xin - cho trong 

lưu thông phân phối hàng hóa sang tự do kinh doanh, tự do hóa lưu thông, tự 

do hóa giá cả theo giá thị trường. 

- Giảm thiểu, sử dụng các phương pháp và công cụ quản lý có tính chất 

hành chính mệnh lệnh quan liêu sang sử dụng các công cụ đòn bẩy kinh tế để 

kích thích lợi ích của các chủ thể kinh tế, của các thương nhân. Bước đầu hình 

thành cơ cấu thành phần kinh tế hợp lý hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực 

thương mại. 

- Hệ thống pháp luật về thương mại đY bước đầu được xây dựng và tạo 

được hành lang pháp lý tương đối thuận lợi cho các thương nhân hoạt động 
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kinh doanh. Chiến lược phát triển thương mại của Lào đY được xây dựng đóng 

vai trò định hướng tốt cho hoạt động thương mại của các doanh nghiệp. ĐY kết 

hợp giữa kế hoạch và thị trường trong tổ chức lưu thông hàng hóa phát triển 

buôn bán, xuất nhập khẩu của Lào. 

- ĐY có chính sách phát triển thị trường, chính sách phát triển mặt hàng 

và chính sách với các đối tác. Kết quả là thị trường mặt hàng và đối tác ngày 

càng được mở rộng và tăng lên. 

- Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại ở Lào đY được cải 

cách, kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và hiệu lực; bước đầu đáp ứng 

được yêu cầu của quản lý nhà nước về thương mại trong nền kinh tế thị trường. 

- Thương mại Lào đY từng bước hội nhập thương mại khu vực và thế giới 

đY thực hiện đúng các cam kết cắt giảm thuế quan theo lộ trình AFTA/CEPT - 

ASEAN (đến cuối năm 2002, Lào đY cắt giảm được tổng số 2.098 dòng thuế, 

trong tổng số 3.551 dòng thuế phải cắt giảm được tổng số 2.098 dòng thuế, 

trong tổng số 3.551 dòng thuế phải cắt giảm theo lộ trình CEPT - AFTA. 

Trong đó có 1.295 dòng thuế ở mức 0 - 5% và 803 dòng thuế ở mức trên 5%. 

Đạt được những thành công trên là do những nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

- Đảng nhân dân cách mạng Lào đY sáng suốt đề ra đường lối đổi mới 

đúng đắn. Những chủ trương và chính sách của Đảng Nhân dân cách mạng 

Lào về phát triển kinh tế - xY hội nói chung và đối với thương mại nói riêng là 

kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động thương mại và công tác quản lý nhà 

nước về thương mại của CHDCND Lào trong suốt từ 1986 đến nay. Những 

chủ trương đó được thể hiện cụ thể thành pháp luật, pháp lệnh, Nghị định, quy 

định của Chính phủ, làm căn cứ vững chắc cho công tác quản lý nhà nước của 

ngành thương mại. 

- Các nhà lYnh đạo và quản lý thương mại các cấp từ trung ương đến địa 

phương đều có bước đổi mới về tư duy nhận thức về đổi mới quản lý nhà nước 

về thương mại và được thể hiện trong hành động thực tiễn, cùng quyết tâm 

phấn đấu xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp chuyển 
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sang cơ chế thị trường dưới sự lYnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. 

- Nhờ có sự chỉ đạo của Chính phủ, ban hành cơ chế điều hành, sự phân 

công phân cấp trong quản lý nhà nước về thương mại giữa các Bộ ngành và địa 

phương ngày càng hợp lý và có hiệu quả. 

- Bộ Thương mại là cơ quan chủ quản - chủ thể quản lý trực tiếp quản lý 

nhà nước đối với ngành thương mại Lào cũng đY có những bước phát triển 

không ngừng cả về số lượng và trình độ quản lý, đY đề xuất được nhiều vấn đề 

cải cách về cơ chế, chính sách và phương pháp quản lý thương mại của Lào 

trong giai đoạn mới phù hợp với điều kiện mới. 

- Nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ đặc biệt, toàn diện và vô giá của Đảng, Nhà 

nước và nhân dân Việt Nam anh em đY dành cho sự phát triển kinh tế xY hội 

của Lào nói chung và đối với ngành thương mại Lào nói riêng. 

2.3.1.2. Một số hạ2.3.1.2. Một số hạ2.3.1.2. Một số hạ2.3.1.2. Một số hạn chến chến chến chế    

- Hệ thống pháp luật về thương mại chưa được xây dựng đồng bộ và 

tương thích với luật pháp quốc tế. Hiện nay, Nhà nước Lào chưa ban hành 

được một số luật liên quan đến tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động 

thương mại như: Luật thương mại, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật các tổ chức 

tín dụng, Luật hải quan, Luật khuyến khích đầu tư trong nước, đồng thời còn 

thiếu một số văn bản pháp quy về các khu chế xuất, khu thương mại tự do, về 

cơ chế điều hành xuất nhập khẩu trong một thời gian dài… 

- Nhà nước Lào chưa sử dụng đồng bộ, linh hoạt các công cụ, biện pháp 

kinh tế để điều tiết hoạt động thương mại như: công cụ lYi suất, tỷ giá hối 

đoái, giá cả, tín dụng, thuế VAT, thuế quan và các biện pháp phi thuế… nên 

hiệu lực và hiệu quả quản lý chưa cao. 

- Công tác quy hoạch phát triển thương mại (quy hoạch tổng thể, quy hoạch 

theo vùng lYnh thổ và theo địa bàn từng địa phương) làm còn chậm và chưa chú 

trọng. Hoạt động xúc tiến thương mại chưa được chú trọng. Hoạt động xúc tiến 

thương mại chưa được chú trọng đầu tư và chưa có tính liên tục, đồng bộ. 
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- Chính sách thị trường, mặt hàng và đối tác tuy có phát triển nhưng so 

với yêu cầu hội nhập quốc tế thì còn chậm và chưa đủ mức cần thiết. 

- Chính sách và cơ chế quản lý thương mại vẫn chậm được đổi mới toàn 

diện, sâu sắc, tính minh bạch hóa của các chính sách thương mại chưa cao. 

- Công tác hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với trình độ 

phát triển kinh tế và thu nhập của dân cư chưa được chú trọng. Việc tổ chức 

đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại chưa được làm thường xuyên 

và việc giám sát quản lý cạnh tranh trên thị trường chưa được đặt ra như một 

nhiệm vụ cấp bách trước mắt là lâu dài. 

Nguyên nhân của hạn chế đó là do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

- Môi trường và điều kiện cho việc đổi mới quản lý Nhà nước về thương 

mại ở Lào còn hạn chế do điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xY hội 

còn thấp, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất còn ở trình độ thấp, dân 

trí chưa cao. Những nội dung lý luận của quản lý nhà nước (quản lý vĩ mô) 

về thương mại chưa được nhận thức một cách đầy đủ, có hệ thống ở các cấp 

quản lý trong ngành thương mại và các ngành có liên quan của trung ương và 

địa phương. 

- Tính đồng bộ, thống nhất của cơ chế, luật pháp và chính sách thương 

mại và các chính sách kinh tế có liên quan khác (thuế, hải quan, đầu tư, 

ngân hàng, giao thông…) còn nhiều trường hợp chưa cao và quá rườm rà 

nhiều khâu. 

- Thiếu đội ngũ cán bộ lYnh đạo, quản lý nhà nước về thương mại cả số 

lượng và trình độ năng lực chuyên môn, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới 

trong điều kiện hội nhập thương mại quốc tế và khu vực. 

2.3.2. Một số bài học kinh nghiệm trong đổi mới chính sách quản lý Nhà 2.3.2. Một số bài học kinh nghiệm trong đổi mới chính sách quản lý Nhà 2.3.2. Một số bài học kinh nghiệm trong đổi mới chính sách quản lý Nhà 2.3.2. Một số bài học kinh nghiệm trong đổi mới chính sách quản lý Nhà 

nước về thương mại của CHDCND Lào thời gian quanước về thương mại của CHDCND Lào thời gian quanước về thương mại của CHDCND Lào thời gian quanước về thương mại của CHDCND Lào thời gian qua    

1. Quá trình thực hiện chính sách đổi mới quản lý kinh tế nói chung và 

đổi mới trong quản lý thương mại nói riêng phải dựa vào sự ổn định chính trị 
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và ổn định xY hội, đó vừa là tiền đề, vừa là mục tiêu của đổi mới quản lý 

thương mại. Trong thực tế, Đảng và Nhà nước Lào đY thực hiện thành công 

nhất định đổi mới đất nước, đổi mới kinh tế, chính là nhờ dựa vào sự ổn định 

chính trị. Coi đó là tiền đề của mọi thành công. Vì thế quản lý thương mại 

phải góp phần trực tiếp vào ổn định chính trị. 

2. Hoàn thiện quản lý thương mại phải được tiến hành đồng bộ, có hệ 

thống. Trong thực tiễn đổi mới vừa qua, Đảng và Nhà nước Lào đY tiến hành 

cải cách hệ thống ngân hàng, cải cách hệ thống phân phối và giá cả, cải cách 

chính sách, thuế, cải cách chính sách sở hữu, song song với tự do hóa thương 

mại,… Tất cả các biện pháp đó được tiến hành không nhất loạt nhưng lại có 

thứ tự, trật tự và có tính hệ thống. Điều đó đY tạo ra thuận lợi và có hiệu quả 

cho công tác đổi mới quản lý. 

3. Phải kết hợp tốt phương pháp thị trường và phương pháp kế hoạch 

trong xây dựng chính sách quản lý thương mại. Phải phát triển mạnh thị 

trường, mặt hàng và đối tác. 

Phương pháp thị trường nghĩa là sử dụng các công cụ đòn bẩy; giá trị và 

giá cả, cung, cầu, lợi nhuận… còn phương pháp kế hoạch tứ là chính sách mục 

tiêu, sự định hướng, sự cân đối kinh tế, khai thác các nguồn lực. 

4. Chính sách quản lý thương mại phải kết hợp các lợi ích kinh tế với lợi 

ích xY hội, mục tiêu tối cao là vì người tiêu dùng, tức là quần chúng nhân dân.  

Phải đảm bảo cải thiện đời sống chung cho các tầng lớp nhân dân, đặc 

biệt là tầng lớp tiêu dùng phổ thông. Thực hiện chính sách thị trường định 

hướng XHCN, trước hết là ở chỗ đó. 

5. Quản lý thương mại phải đảm bảo kết hợp với lợi ích kinh tế với bảo 

vệ độc lập chủ quyền quốc gia. Tăng cường mở rộng quan hệ với các nước, 

trước hết là với các nước láng giềng nhưng phải chú ý bảo vệ lợi ích quốc gia, 

ngược lại không vì lợi ích quốc gia hẹp hòi mà gây cản trở cho quan hệ hợp 

tác quốc tế. 
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6 Đảng và Nhà nước Lào rất coi trọng đến vai trò của thương mại. Sau 

khi nước CHDCND Lào được thành lập (2/12/1975), cũng như trong quá trình 

thực hiện cải cách, đổi mới, Đảng và Nhà nước Lào đY có những quan điểm rất 

đúng đắn: 

- Coi trọng vai trò, chức năng của thương mại trong nền kinh tế quốc dân, 

trong việc phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tại Đại hội III (1982), Đảng 

Nhân dân cách mạng Lào đY xác định: "Thương nghiệp là mắt xích chính trong 

dây chuyền của nền kinh tế quốc dân". Trong giai đoạn này, chính sách Nhà 

nước Lào là độc quyền ngoại thương, sử dụng vai trò chức năng của thương mại 

nhà nước (quốc doanh) nắm toàn bộ khâu bán buôn và chi phối bán lẻ để phục 

vụ cho nhu cầu xY hội, đặc biệt chú ý đến nhu cầu vùng sâu vùng xa. 

- Nhà nước tiếp tục chú trọng đến sử dụng thương nghiệp như là một 

công cụ, một phương tiện để thực hiện chính sách kinh tế, song đY dần dần từ 

chỗ quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh, chuyển sang quản lý hành chính, 

kinh tế. Điều đó có nghĩa là nhà nước đY tiến hành nhiều biện pháp có liên 

quan với nhau, các biện pháp tạo tiền đề cho đổi mới hoạt động thương mại, 

đổi mới đồng bộ hệ thống lưu thông, bao gồm tài chính - tiền tệ, ngân hàng, 

thuế, tỷ giá hối đoái… 

7. Nhà nước chuyển đổi cơ chế không phải một cách đột ngột mà là 

chuyển dần từng bước, qua nhiều khâu. Tuy nhiên thời kỳ quá độ của cơ chế 

không kéo dài. Chỉ trong vòng khoảng 7 - 10 năm, kể từ lúc bắt đầu vào năm 

1979 đến năm 1989 là hoàn thành cơ bản bước chuyển đổi. Tại Đại hội Đảng 

Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IV, tháng 4/1986, Đảng CHDCND Lào đY 

đề ra "cơ chế kinh tế mới" nhằm đẩy nhanh một cách có hiệu quả toàn bộ nền 

kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường với sự lYnh đạo của Đảng và sự quản lý 

của Nhà nước. Tại Đại hội lần thứ V (1991) và Đại hội Đảng lần thứ VI 

(1996) của Đảng đY đưa ra "Đường lối đổi mới" là tiếp tục cải cách và đổi mới 

kinh tế, ban hành Luật đầu tư nước ngoài (1989) nhằm mở cửa quan hệ kinh tế 
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đối ngoại, thu hút và khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), mở 

rộng thương mại song phương và đa phương. 

Như vậy, chính sách quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình 

chuyển đổi đY được tiến hành một cách chủ động, thận trọng và có hiệu quả 

nhất định, đY đạt được mục tiêu chuyển đổi cơ chế, tạo ra một cơ chế mới 

ngày càng tiến bộ hơn trước. Tuy nhiên qua thực tiễn công tác quản lý của nhà 

nước về thương mại ở CHDCND Lào trong thời gian qua, Nhà nước Lào chưa 

phát huy hết vai trò tích cực của mình trong quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh 

tế nói chung, hoạt động thương mại dịch vụ nói riêng. Trong quá trình thực 

hiện công cuộc đổi mới do Đảng NDCM Lào khởi xướng và lYnh đạo, những 

năm qua Chính phủ và các cơ quan quản lý kinh tế khác của Nhà nước Lào đY 

phát huy vai trò tích cực đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trì 

trệ, tạo đà phát triển nhanh và ổn định cho giai đoạn sau, nhưng công tác quản 

lý Nhà nước về kinh tế vẫn còn kém hiệu lực, nhiều vấn đề chưa theo kịp với 

yêu cầu đổi mới. Do đó cần phải tiếp tục và không ngừng hoàn thiện, đổi mới 

nội dung, hình thức và phương pháp quản lý của Nhà nước đối với thương mại. 
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Chương 3Chương 3Chương 3Chương 3    

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách 

quản lý nhà nưquản lý nhà nưquản lý nhà nưquản lý nhà nước về thương mại của nướcớc về thương mại của nướcớc về thương mại của nướcớc về thương mại của nước CHDCND Lào  CHDCND Lào  CHDCND Lào  CHDCND Lào 

đến năm 2020đến năm 2020đến năm 2020đến năm 2020    
 

3.1. Phương hướng chiến lược phát triển thương mại của Lào3.1. Phương hướng chiến lược phát triển thương mại của Lào3.1. Phương hướng chiến lược phát triển thương mại của Lào3.1. Phương hướng chiến lược phát triển thương mại của Lào    

3.1.1. Phương hướng chiến lược phát triển kinh tế 3.1.1. Phương hướng chiến lược phát triển kinh tế 3.1.1. Phương hướng chiến lược phát triển kinh tế 3.1.1. Phương hướng chiến lược phát triển kinh tế ---- xã hội của Lào đến  xã hội của Lào đến  xã hội của Lào đến  xã hội của Lào đến 

năm 2020năm 2020năm 2020năm 2020    

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII của Đảng NDCM Lào (tháng 3 năm 

2001), đY thống nhất chủ trương tiếp tục đường lối đổi mới của cách mạng 

Lào nói chung và đề ra những chiến lược, mục tiêu, chính sách phát triển kinh 

tế - xY hội của CHDCND Lào từ nay đến năm 2020 là: "làm cho nước Lào 

thoát khỏi lạc hậu, là một nước ổn định về chính trị và trật tự an ninh xY hội, 

nền kinh tế phát triển liên tục và bền vững với tốc độ nhanh; đời sống nhân 

dân được nâng cao hơn 3 lần so với hiện nay, nền kinh tế quốc dân vững 

mạnh, bởi cơ cấu nông, lâm nghiệp gắn chặt với công nghiệp và dịch vụ một 

cách cân đối và tiến bộ; nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 

phát triển có hệ thống và tạo tiền đề cơ bản cho công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa, các thành phần kinh tế đều được phát triển hài hòa và là cơ cấu hợp thành 

sức mạnh của nền kinh tế quốc dân, trong đó thành phần kinh tế nhà nước và 

thành phần kinh tế hợp tác của nhân dân chiếm đại bộ phận trong nền kinh tế 

quốc dân… Củng cố hệ thống chính trị vững chắc do Đảng NDCM Lào là hạt 

nhân lYnh đạo, Nhà nước của nhân dân và vì dân…". 

Nhằm quán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng nêu trên, 

Chính phủ Lào đY đề ra "phương hướng chiến lược phát triển kinh tế - xY hội 

đến năm 2020", xác định chương trình hành động và mục tiêu cụ thể của 

Chính phủ từ nay đến năm 2010 và đến năm 2020, trong đó chủ yếu xd các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xY hội, chương trình cải cách hành chính nhà nước, 
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đổi mới cơ chế chính sách và hệ thống quản lý kinh tế của Nhà nước, nhằm 

phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế theo cơ chế thị trường theo định hướng 

xY hội chủ nghĩa. Những nội dung cơ bản của chiến lược và mục tiêu phát 

triển kinh tế - xY hội của CHDCND Lào: "Đến năm 2020 tỷ lệ tăng dân số là 

2,2% dân số là 8 triệu người, đưa nhân dân Lào thoát ra khỏi sự nghèo đói, thu 

nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1200-1500 USD, tốc độ tăng trưởng của 

GDP 7%/năm, tỷ lệ người biết chữ 90%, tuổi thọ 70 tuổi. 

Để thực hiện những mục tiêu trên, Nhà nước Lào đY đề ra một số chiến 

lược cơ bản sau: 

(1). Thực hiện chiến lược phát triển dân số tương xứng với phát triển kinh 

tế, con người trên cơ sở cải cách giáo dục để đạt chất lượng tương đương với 

các nước trong khu vực, đặc biệt cải cách hệ thống giáo dục phổ thông, trung 

học chuyên nghiệp công lập và dân lập. 

(2). Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xY hội hiện đại trong một 

số ngành và lĩnh vực, nhằm phát triển kinh tế và tạo điều kiện để hội nhập 

kinh tế với khu vực và quốc tế, xây dựng một số trung tâm dịch vụ của khu 

vực tại CHDCND Lào. 

(3). Điện khí hóa trên toàn lYnh thổ nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát 

triển nền kinh tế quốc dân. Hoàn thiện mạng lưới điện Bắc đến Nam và đưa 

điện tới tận các vùng kinh tế trọng điểm, từng bước thực hiện công nghiệp hóa 

- hiện đại hóa dựa trên cơ sở điện khí hóa nền kinh tế. 

(4). Phân bố lực lượng sản xuất phù hợp với đặc điểm sản xuất của cụm 

từng vùng, từng khu vực. Xây dựng cơ cấu kinh tế nông - lâm - công nghiệp 

và dịch vụ cân đối. Ưu tiên phát triển công nghiệp vừa, nhỏ, phát triển và các 

ngành nghề thủ công truyền thống tại các địa phương, từng bước phát triển 

cân đối giữa các vùng các miền. Bảo vệ và phát triển bền vững môi trường tự 

nhiên và hệ sinh thái. 
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(5). Khuyến khích và phát triển mọi thành phần kinh tế nhằm tăng khả 

năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực, đặc biệt tập trung vào 

các lĩnh vực xuất khẩu và du lịch. Khuyến khích mọi loại hình kinh doanh 

theo pháp luật, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp doanh và kinh tế hợp 

tác bởi vì đây là các thành phần kinh tế quan trọng trong việc sản xuất hàng 

hóa phục vụ nhu cầu địa phương và xuất khẩu. 

(6). Tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập và hợp tác với khu vực và 

trên thế giới, tham gia khu thương mại tự do ASEAN (AFTA), tổ chức thương 

mại thế giới (WTO), tham gia khu vực đầu tư ASEAN (AIA), tham gia chương 

trình hợp tác phát triển lưu vực sông Mêkông và các tổ chức quốc tế khác. 

(7). Đầu tư hợp lý cho sự phát triển khoa học - công nghệ để tiến tới thực 

hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Để thực hiện thắng lợi những chủ trương chính sách của Đảng, mục tiêu 

chiến lược phát triển kinh tế xY hội của Nhà nước Lào đề ra, thì phải tăng 

cường sự lYnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước đối với sự phát triển nền 

kinh tế quốc dân: "Sự lYnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước để điều tiết 

và định hướng phát triển nền kinh tế và phát triển thị trường là một yếu tố 

quan trọng. Đặc biệt là phải củng cố, đổi mới, nâng cao trình độ quản lý kinh 

tế của Nhà nước, trên cơ sở vận dụng đúng đắn các quy luật vận động của nền 

kinh tế thị trường đồng thời tăng cường năng lực quản lý kinh tế vĩ mô để đảm 

bảo sự phát triển của nền kinh tế theo định hướng xY hội chủ nghĩa. 

3.1.2. Chiến lược phát triển thương mại của Lào đến năm 20203.1.2. Chiến lược phát triển thương mại của Lào đến năm 20203.1.2. Chiến lược phát triển thương mại của Lào đến năm 20203.1.2. Chiến lược phát triển thương mại của Lào đến năm 2020    

3.1.2.1. Chiến lược phát triển thương mại trong nước3.1.2.1. Chiến lược phát triển thương mại trong nước3.1.2.1. Chiến lược phát triển thương mại trong nước3.1.2.1. Chiến lược phát triển thương mại trong nước    

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển thị trường và 

sản xuất trên cơ sở hiệu quả, các doanh nghiệp nhà nước phải thực sự là công 

cụ điều tiết thị trường, quản lý và ổn định giá cả hàng hóa, qua đó đảm bảo 

cho nhân dân được đầy đủ lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng đa dạng và 

đúng thị hiếu của họ. 
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Bảo đảm vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, đặc biệt là sản xuất trong nông 

nghiệp để có thể tạo ra các mặt hàng đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất 

khẩu sử dụng quỹ điều tiết hàng hóa để tiến hành điều tiết thị trường và giá cả, 

thiết lập một số kho dự trữ điều tiết và các kho dự trữ chiến lược của Nhà nước 

(gạo, xăng dầu…). 

Xây dựng các "Trung tâm thương mại hiện đại và các chợ đầu mối" làm 

nơi tập trung giao dịch mua bán hàng hóa của các hộ sản xuất và thương nhân, 

nhà doanh nghiệp, trên cơ sở đó phát triển kinh tế thị trường ở thành thị và 

nông thôn, vùng dân tộc, miền núi. Phát triển mạng lưới thương mại tới tận 

các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, qua việc thực hiện chính sách đòn bẩy 

kinh tế mà chủ yếu là các chính sách ưu đYi thuế nhằm thu hút và khuyến 

khích các nhà kinh doanh đưa hàng hóa về nông thôn làm dịch vụ hai chiều 

cho người sản xuất. 

Mục tiêu đến năm 2020 hệ thống thương mại bán lẻ phải đạt 90% đến tất 

cả 10.912 bản làng của 142 quận huyện, thuộc 18 tỉnh thành. Đồng thời, các 

quận, huyện, thành phố thị xY đều có chợ, trung tâm thương mại hay siêu thị, 

tuỳ điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xY hội của địa bàn đó. 

Đưa các đơn vị kinh doanh vào tổ chức, hiệp hội phi Chính phủ, hoạt 

động theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện việc đăng ký kinh doanh, 

nghiên cứu các hình thức tổ chức doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp Nhà nước tham gia thị trường chứng khoán hoặc huy động vốn trong 

nhân dân. Xây dựng và ban hành Luật Thương mại nhằm tạo hành lang pháp 

lý cần thiết cho các đơn vị kinh doanh, tránh hiện tượng làm ẩu, làm trái pháp 

luật hoặc trái với chủ trương, chính sách chung của Nhà nước. 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước, được tuỳ chọn theo nhu cầu 

hợp sở thích của mình trong việc mua sắm. cung cấp cho họ những loại hàng 

hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, kích cỡ, nhYn mác, thương hiệu có chất 

lượng tốt với giá cả hợp lý, thoả mYn nhu cầu ngày càng tăng của toàn xY hội. 
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Kết hợp giữa thương mại nội địa và phát triển kinh tế du lịch, củng cố và 

tăng cường hệ thống dịch vụ bán hàng lưu niệm và hàng hóa phục vụ du lịch 

là hướng ưu tiên, cho phép kết hợp khai thác khả năng sẵn có về hàng hóa nơi 

cửa khẩu với tiềm năng sản xuất hàng truyền thống và cung cấp dịch vụ tại 

chỗ của địa phương. Đây là phương thức tối ưu để tăng thêm nguồn ngoại tệ 

nhờ xuất khẩu tại chỗ và giải quyết công ăn việc làm, đặc biệt cho các lực 

lượng lao động tại địa phương chưa được đào tạo. Do đó, cần phải phối hợp tốt 

các dự án khai thông, nâng cấp đường xá từ cả hai phía lYnh thổ Lào - Việt 

Nam, Lào - Thái, Lào - Trung kể cả các dịch vụ khác ở khu vực xuất khẩu. 

Đến năm 2010 hình thành một số trung tâm dịch vụ tổng hợp và các 

điểm phục vụ tour du lịch hấp dẫn. Bảo tồn khai thác vẻ đẹp, cảnh quan thiên 

nhiên, rừng và các loại thú quý, hiếm, các di tích văn hóa - lịch sử để phát 

triển du lịch hấp dẫn phục vụ khách thăm quan, đây là tiền đề để đẩy mạnh sự 

phát triển thương mại nội địa như: hàng thủ công, mỹ nghệ, lưu niệm, đặc sản, 

thực phẩm, văn hóa phẩm và đồng thời cũng là một hình thức thúc đẩy xuất 

khẩu tại chỗ thông qua con đường phát triển du lịch. 

3.1.2.2. chiến lược phát triển 3.1.2.2. chiến lược phát triển 3.1.2.2. chiến lược phát triển 3.1.2.2. chiến lược phát triển thương mại thương mại thương mại thương mại quốc tếquốc tếquốc tếquốc tế    

a. Về chiến lược thương mại quốc tế 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (2001) của Đảng NDCM Lào khẳng 

định chính sách thương mại xuất nhập khẩu của CHDCND Lào là: "… Tiếp 

tục thực hiện chính sách thương mại đa phương, xây dựng thị trường xuất 

khẩu bền vững, khuyến khích đầu tư cho các ngành xuất khẩu mũi nhọn, bằng 

cách ưu tiên nhập khẩu thiết bị, vật tư, kỹ thuật và công nghệ mới hiện đại 

nhằm tăng năng lực sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu và tăng sản lượng 

và trị giá hàng xuất khẩu nhằm phát huy lợi thế so sánh trong tiến trình tham 

gia AFTA". 

Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hợp tác kinh tế với bên ngoài qua các cửa 

khẩu. Coi đây là một bộ phận quan trọng của kinh tế đối ngoại nhằm thực hiện 
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các chính sách về nông nghiệp của CHDCND Lào trong nền kinh tế mở, tạo 

điều kiện thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Trước hết là tăng cường quan hệ thương mại với các nước láng giềng, đặc 

biệt là với CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa. Đối với CHXHCN Việt 

Nam là nước bạn láng giềng, đY tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chiến 

lược chuyển từ phía Tây sang phía Đông, tích cực thúc đẩy hợp tác, liên kết 

kinh tế về thương mại, du lịch, vận tải hàng hóa quá cảnh và tạm nhập tái 

xuất. Cần khai thác các thị trường gần, thị trường tiêu thụ điện có nhiều tiềm 

năng để đẩy mạnh xuất khẩu và thị trường nhập khẩu. Đồng thời củng cố, bảo 

vệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Ưu tiên việc đầu tư mở 

đường ra biển như cảng nước sâu của Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa vào thị 

trường Nhật Bản, Đông á. Đối với CHDCND Lào, việc mở tuyến đường thông 

ra biển Đông qua Việt Nam là con đường ngắn và hiệu quả nhất thực hiện 

thông thương với các nước, hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập trung phát 

triển các tuyến giao thông liên kết giữa các nước láng giềng theo hướng ưu 

tiên mở ra các cảng biển lớn của Việt Nam để tạo điều kiện phát triển kinh tế 

cho các vùng sâu vùng xa, đặc biệt tạo điều kiện cho xây dựng các khu thương 

mại tự do trên dải lYnh thổ biên giới thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập ở khu 

vực này. 

Đối với Trung Quốc: Cần có biện pháp tích cực mở rộng thị trường buôn 

bán trao đổi hàng hóa sâu vào nội địa, trước hết là hai tỉnh Quảng Tây và Vân 

Nam. Đẩy mạnh hợp tác du lịch, hàng hóa quá cảnh, tranh thủ khai thác thế 

mạnh về công nghệ sinh học, giống cây, giống con, máy móc cơ khí, phân 

bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất. Xây dựng chiến lược mặt hàng xuất khẩu 

ổn định, lâu dài và có khối lượng lớn như: khoáng sản, một số nguyên liệu, 

sản phẩm nông nghiệp và dược liệu mà Trung Quốc cần. 

Đối với Thái Lan: tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và giao lưu kinh tế thương 

mại theo chiều sâu. Cố gắng khai thác thế mạnh du lịch, dịch vụ và công nghệ 
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chế biến nông - lâm - thuỷ sản. Xúc tiến hợp tác giao thông vận tải hàng hóa 

và du lịch. Ngăn ngừa hàng buôn lậu qua biên giới vào thị trường nội địa của 

CHDCND Lào. 

Tranh thủ tối đa những mặt tích cực chính sách kinh tế đối ngoại; tích 

cực khai thác triệt để, có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của CHDCND 

Lào để đẩy nhanh quá trình hợp tác và giao lưu kinh tế qua biên giới. Trước 

hết chú trọng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, du lịch và dịch vụ, từng bước 

xây dựng chiến lược giao lưu và hợp tác kinh tế lâu dài và ổn định. 

Khôi phục quan hệ hợp tác kinh doanh với các nước Đông Âu vốn là bạn 

hàng truyền thống của Lào. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khối 

ASEAN trên cơ sở khai thác thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao 

động trong nước, sử dụng công nghệ và vốn của nước ngoài để sản xuất hàng 

hóa xuất khẩu sang thị trường các nước ASEAN, các khu vực khác và sản xuất 

hàng hóa thay thế nhập khẩu. 

Do đặc điểm địa lý gần kề, hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng mà trước hết 

là giao thông vận tải là lĩnh vực nên ưu tiên hàng đầu trong chương trình hợp 

tác với các nước láng giềng để thực hiện đồng bộ các mục tiêu: � đẩy mạnh 

giao lưu hàng hóa và xuất nhập khẩu giữa các nước láng giềng với phí rẻ hơn 

và cự ly ngắn hơn; � Liên kết hội nhập ASEAN và GMS. Hợp tác giao thông 

vận tải phải đi trước một bước, tạo tiền đề cho các chương trình hợp tác trong 

các ngành lĩnh vực tiếp theo. 

Khuyến khích buôn bán qua biên giới và những quy định phù hợp về việc 

tổ chức buôn bán, về chủng loại hàng hóa được phép kinh doanh biên giới. 

Củng cố các cụm buôn bán qua biên giới đY có và hướng hoạt động buôn bán 

của họ theo hướng có lợi, vừa làm dịch vụ hai chiều (thu mua sản phẩm và 

xuất khẩu hàng hóa cho nhân dân sống ở các khu vực dọc biên giới) nhằm 

nâng cao đời sống cho nhân dân vùng biên, vừa tạo thế cân bằng trong buôn 

bán qua biên giới, hạn chế các hiện tượng tiêu cực như buôn lậu qua biên giới, 

buôn lậu ma tuý. 
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Mở rộng quan hệ thương mại với nhiều nước để tránh sự độc quyền 

thương mại của một nước nào đó, thông qua con đường vịnh Thái Lan vào 

Nam á và Trung Đông. Mở rộng quan hệ hợp tác thương mại quốc tế, đặc biệt 

là với các nước Châu á. Phấn đấu trở thành thành viên tổ chức thương mại thế 

(WTO) để giành quyền được hưởng ưu đYi GSP và MFN của tất cả các các 

nước trong tổ chức này, nhờ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và 

vị thế của CHDCND Lào trên trường quốc tế. Từ nay đến 1/1/2008, khi chưa 

hoàn toàn xóa bỏ mọi hàng rào thuế quan theo quy định AFTA, CHDCND 

Lào phải quan tâm tới việc bảo vệ nền sản xuất trong nước, phát triển một 

cách vững chắc, để hàng hóa Lào có thể cạnh tranh được với hàng hóa nước 

khác trong khu vực. 

b. Chiến lược phát triển mặt hàng xuất khẩu. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

của Lào đến năm 2020 cần phải tập trung vào mặt hàng mà thị trường cần và 

có khả năng cạnh tranh về chất lượng, giá cả, đặc tính văn hóa mà các nước 

khác không sản xuất hoặc không đủ cho thị trường. Định hướng mặt hàng xuất 

khẩu phải chuyển dịch theo hướng sau đây. 

- Chuyển mạnh, chuyển nhanh từ xuất khẩu tài nguyên dạng quặng, 

nguyên liệu thô sang xuất khẩu sản phẩm hàng hóa chế biến. 

- Tăng nhanh mặt hàng thành phẩm có nguyên liệu trong nước và trọng 

tâm, giảm mặt hàng gia công, lắp ráp chỉ hưởng công lao động. 

- Tăng nhanh xuất khẩu sản phẩm hàng hóa có hàm lượng công nghệ và 

chất xám cao, giảm mặt hàng sơ chế ban đầu, gia công giản đơn. 

- Tập trung mặt hàng mang tính đặc thù của Lào cho thị trường khuyết 

(Niche markets), tăng hiệu quả kinh tế cao. 

Trong những năm tới Lào cần phải lựa chọn tập trung vào một số nhóm 

hàng chủ lực, mũi nhọn xuất khẩu mà Lào có lợi thế và thị trường cần gồm có 

7 nhóm hàng như sau: Năng lượng điện; khoáng sản; lâm sản chế biến; vật 

liệu xây dựng; may mặc; hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống; cà phê. 
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c. Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu của Lào 

Muốn thực hiện thành công phương án và chỉ tiêu xuất khẩu thì vấn đề 

quan trọng là phải xác định thị trường đầu ra ổn định lâu dài. Vấn đề định 

hướng thị trường xuất khẩu có vị trí quan trọng đặc biệt trong chính sách 

thương mại và đường lối công nghiệp hóa nói chung. Bởi vì, trong kinh tế thị 

trường tất cả những hoạt động sản xuất kinh doanh đều bắt đầu từ thị trường 

và kết thúc tại thị trường. Trong quan hệ kinh tế đối ngoại mở cửa và hội nhập 

ngày nay, nếu phương hướng thị trường không được xác định rõ thì hoặc là 

nền kinh tế đất nước chậm hội nhập vào nền kinh tế thế giới, hoặc là nó có thể 

dễ bị tổn thương do sự phụ thuộc quá lớn vào một khu vực thị trường bất ổn 

định nào đó. Việc xác định phương hướng thị trường không thể là sự lựa chọn 

chủ quan mà phải dựa trên sự phân tích những chuyển biến trong nền kinh tế 

thế giới và khu vực cũng như những nguồn lực hiện có và triển vọng phát triển 

kinh tế của đất nước. 

Lào là thành viên chính thức của ASEAN từ tháng 7 năm 1997 và tham 

gia chương trình CEPT nhằm tiến tới khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 

vào năm 2008, sự kiện này hiển nhiên tạo cho Lào một thị trường với hơn 400 

triệu dân. Thực hiện chiến lược "công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu" để tạo 

ra hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. 

Thị trường xuất khẩu của Lào khá rộng lớn bởi vì CHDCND Lào đY được 

32 nước bạn bè trên thế giới dành ưu đYi về thuế quan và phi thuế quan với 

mức độ khác nhau đối với những hàng hóa có xuất sứ (C/O) của Lào xuất 

khẩu sang các nước đó. Điều đó thể hiện những thời cơ thuận lợi, triển vọng 

về thị trường rộng lớn đón nhận hàng xuất khẩu của Lào. Nhưng mỗi nước đều 

có chính sách ưu đYi riêng. Một số thị trường xuất khẩu hàng hóa trong thời 

gian tới. 

Một là thị trường nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Thị trường Việt Nam 

là một thị trường láng giềng, truyền thống, dễ tính, thị trường mang tính định 
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hướng xY hội chủ nghĩa. Ngày nay Việt Nam là điểm đến của bè bạn trên thế 

giới trong thiên niên kỷ mới. Riêng về thương mại với CHDCND Lào thì 

Đảng và Chính phủ Việt Nam đY dành cho Lào một chính sách thương mại ưu 

đYi đặc biệt, điều đó được thể hiện trong các văn bản chính thức đY được ký 

kết giữa hai Nhà nước Việt - Lào sau đây: 

Hiệp định hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật và chính sách ưu đYi 

thương mại và đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xY hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2003 ký ngày 9/1/2003 tại thủ đô 

Hà Nội. Tại điều 4.2 của hiệp định này Chính phủ Việt Nam lại khẳng định 

tiếp tục thực hiện chính sách ưu đYi cho Lào như nội dung "Thoả thuận Viêng 

Chăn" 2002 là giảm 50% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất sứ (C/O) 

Lào và xác định hạn ngạch danh mục hàng hóa Lào được nhập khẩu Việt Nam 

trong năm 2003 gồm 29 nhóm hàng. Ngoài hiệp định và thoả thuận nêu trên 

còn có nhiều thoả thuận, văn bản thông tư hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ 

ngành, chính quyền, tổng cục, vụ và các ban sở quản lý kinh tế vĩ mô từ Trung 

ương đến Địa phương, mà tất cả các hiệp định, thoả thuận và các văn bản pháp 

lý đó của Chính phủ Việt Nam đều nhằm mục đích tạo lập môi trường ưu đYi 

cho hàng hóa của Lào tham gia lưu thông trên thị trường Việt Nam, tăng 

cường sự hợp tác thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển. Có thể nói 

Việt Nam là thị trường xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim 

ngạch xuất khẩu của Lào. 

Hai là, thị trường Trung Quốc, Thái Lan và Singapore. 

Trung Quốc đY dành ưu đYi về thuế quan và hạn ngạch đối với hàng xuất 

khẩu của CHDCND Lào với hơn 200 mặt hàng có xuất sứ (C/O) Lào nhập 

khẩu thị trường Trung Quốc, làm cho thương mại giữa hai nước ngày càng 

không ngừng tăng lên một bước mới. Tổng trị giá hàng xuất khẩu của Lào 

sang Trung Quốc thì tính bình quân tăng 5%/năm. Kể từ năm 2002 trở đi Nhà 

nước Trung Quốc đY có chính sách thương mại rất ưu đYi đối với Lào, cụ thể 
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là đY giảm thuế xuất nhập khẩu cho hơn 200 danh mục hàng hóa có xuất sứ 

của Lào khi nhập vào Trung Quốc. 

Đối với Thái Lan cũng là một thị trường truyền thống, nhân dân hai nước 

nhất là vùng biên giới dọc theo bờ sông Mêkông, có đặc điểm đi lại, giao 

thông vận tải rất thuận lợi trong mua bán trao đổi hàng hóa nhất là về thị 

trường xuất khẩu nông lâm sản dưới dạng nguyên liệu của nông dân thông 

hình thức xuất khẩu tiểu ngạch. Đặc biệt Thái Lan là một thị trường tiêu thụ 

năng lượng điện và bán sản phẩm nguyên liệu xây dựng (khối thép, clinker, 

phân lân kali, phốt phát, phân vi sinh, than,…). 

Thị trường Singapore là một thị trường truyền thống đY thường xuyên 

quan hệ mua bán nhiều mặt hàng xuất khẩu của Lào, có thể coi đây là "cửa 

ngõ" của hàng hóa Lào trước khi xuất khẩu đi thị trường của nước thứ ba. 

Ba là thị trường EU. Các nước thành viên trong khối EU dành ưu đYi GSP 

cho Lào theo nguyên tắc bắt buộc là: 

- Nếu sản phẩm hàng hóa có (C/O) Lào và là 100% nguyên liệu trong 

nước thì được miễn thuế nhập khẩu (thuế suất bằng 0%). 

- Nếu sản phẩm hàng hóa có (C/O) Lào, mà sử dụng nguồn nguyên liệu 

nhập khẩu (từ các nước ASEAN, SAARC, APEC) với đầy đủ quy trình sản 

xuất thành phẩm (Substential Transformation) thì khi xuất khẩu sang nước nói 

trên sẽ được ưu đYi này được chia hai trường hợp như sau: 

+ Trường hợp ASEAN CUMLATION, sản phẩm hàng hóa có (C/O) Lào, 

mà sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước trong khối ASEAN với 

đầy đủ quy trình sản xuất thành sản phẩm (Substential Transfomation) và giá 

trị nguyên liệu nhập khẩu ít hơn giá trị hàng hóa phần nội địa thì khi xuất 

khẩu sang nước nói trên sẽ được ưu đYi miễn thuế nhập khẩu. 

+ Trường hợp Derogation (có hạn ngạch) sản phẩm hàng hóa có (C/O) 

Lào, mà sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước Nam á SAARC và 

các nước APEC với đầy đủ quy trình sản xuất thành sản phẩm (Substential 
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Transfomation) thì khi xuất khẩu sang nước nói trên sẽ được ưu đYi miễn thuế 

nhập khẩu nhưng có giới hạn về số lượng (hạn ngạch). Những nhóm hàng 

được EU ưu đYi GSP cho Lào gồm có hàng công nghiệp chế biến gồm 76 

nhóm hàng, nông sản chế biến gồm 67 nhóm hàng. 

Bốn là thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản ưu đYi GSP cho Lào 

gồm 26 nhóm hàng nông sản lương thực, thực phẩm, hoa quả tươi khô, gừng, 

chè cà phê và 14 nhóm hàng công nghiệp: quần áo, giầy, gia thú,… Hàn Quốc 

ưu đYi GSP cho Lào gồm 60 nhóm hàng: cá, tôm, quả dừa, đậu các loại, cà 

phê, thuốc lá sợi, sản phẩm gỗ, quần áo, đá quý, vàng,… 

Năm là thị trường các nước thuộc hệ thống CHCN trước đây. Thị 

trường này bao gồm Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Szech, Hungary, 

Bungary, Slovaky, Poland, Berarus ưu đYi GSP cho Lào gồm tất cả các nhóm 

hàng của Lào nhưng với điều kiện nguyên liệu nhập khẩu 50%, nguyên liệu 

trong nước 50%. 

Sáu là thị trường Australia GSP cho Lào gồm hàng thủ công mỹ nghệ, 

giầy da. Newzealand ưu đYi GSP cho Lào gồm tất cả các nhóm hàng của Lào 

nhưng với điều kiện nguyên liệu nhập khẩu không quá 50%, nguyên liệu trong 

nước 50%. 

Bảy là thị trường Mỹ và Canada. Mỹ cũng đY cho phép 632 mặt hàng của 

Lào vào thị trường Mỹ với điều kiện miễn thuế nhập khẩu. Trong tương lai 

không xa khi Chính phủ Mỹ có chính sách bình thường hóa thương mại với 

Lào thì danh mục hàng hóa đó sẽ mở rộng hơn nhiều nữa. Canada ưu đYi GSP 

cho Lào gồm tất cả các nhóm hàng của Lào nhưng với điều kiện nguyên liệu 

nhập khẩu không quá 60%, nguyên liệu trong nước 40%. 

Tám là thị trường Norway và Switzerland. Hai nước Norway và 

Switzerland ưu đYi GSP cho Lào gồm 78 nhóm hàng: lương thực, thực phẩm, 

rau, thuốc lá, quần áo,… với điều kiện nguyên liệu nhập khẩu 75%, nguyên 

liệu trong nước 25%. 
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Những thị trường đó có thể tạo ra bước phát triển mới cho ngành thương 

mại xuất khẩu Lào trong hai thập kỷ tới. Song vấn đề cốt lõi là phải có giải 

pháp khuyến khích và thúc đẩy xuất khẩu phù hợp và hữu hiệu thì mới có thể 

đạt được. 

3.2. Quan điểm3.2. Quan điểm3.2. Quan điểm3.2. Quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, phương hướng và nội dung , nguyên tắc, mục tiêu, phương hướng và nội dung , nguyên tắc, mục tiêu, phương hướng và nội dung , nguyên tắc, mục tiêu, phương hướng và nội dung 

hoàn thiệnhoàn thiệnhoàn thiệnhoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại của  chính sách quản lý nhà nước về thương mại của  chính sách quản lý nhà nước về thương mại của  chính sách quản lý nhà nước về thương mại của nước nước nước nước 

CHDCND Lào đến năm 2020CHDCND Lào đến năm 2020CHDCND Lào đến năm 2020CHDCND Lào đến năm 2020    

3.2.1. Quan điểm và nguyên tắc 3.2.1. Quan điểm và nguyên tắc 3.2.1. Quan điểm và nguyên tắc 3.2.1. Quan điểm và nguyên tắc hoàn thiệnhoàn thiệnhoàn thiệnhoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước 

về thương mại.về thương mại.về thương mại.về thương mại.    

Tại hội nghị lần thứ 8 khóa IV của Trung ương Đảng NDCM Lào (tháng 

10/1989), Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào đY đề ra 6 nguyên tắc 

hoàn thiện của cách mạng Lào trong thời kỳ đổi mới. Đó là: 

1. Giữ vững mục tiêu chủ nghĩa xW hội, tính cách mạng của Lào trong 

thời kỳ mới. 

2. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong sự 

nghiệp lWnh đạo cách mạng của nhân dân. 

3. Sự lWnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết thắng lợi của cách mạng 

của Nhân dân ta. 

4. Phát huy và nâng cao chế độ dân chủ trên cơ sở nguyên tắc tập trung 

dân chủ, lấy dân làm gốc dưới sự lWnh đạo của Đảng. 

5. Tăng cường sức mạnh và hiệu lực của nền chuyên chính dân chủ của 

nhân dân. 

6. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và chủ nghĩa quốc tế vô sản và 

quốc tế xW hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại. 

Trên cơ sở nguyên tắc đổi mới của Đảng NDCM Lào kết hợp cơ sở lý 

luận khoa học và thực tiễn, có thể đưa ra những quan điểm và nguyên tắc 

đổi mới quản lý nhà nước thương mại ở CHDCND Lào trong thời gian tới 

như sau: 
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a. Về quan điểm:  

1. Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại phải trên cơ sở 

quan điểm và nguyên tắc đổi mới của Đảng, phù hợp điều kiện thực hiện trong 

nước và xu thế của quốc tế và dưới sự lYnh đạo của Đảng NDCM Lào. 

Hoàn thiện quản lý nhà nước là cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và nhất 

quán hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại theo chủ trương đường lối 

của Đảng. Mục tiêu đổi mới đó là nhằm thực hiện chủ trương đường lối của 

Đảng NDCM Lào đề ra trong từng thời kỳ. Hoàn thiện phù hợp với xu hướng 

tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế không phải là từ bỏ mục 

tiêu chủ nghĩa xY hội, mà là nhằm làm cho chủ nghĩa xY hội di đến thắng lợi 

nhanh hơn. 

2.  Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại phải trên cơ sở 

kế thừa và phát triển những yếu tố tích cực và thành quả đY đạt được và bảo 

đảm tính hệ thống, ổn định và nhất quán. 

Chính sách quản lý nhà nước về thương mại là sự tác động của Nhà nước 

(chủ thể) điều tiết những hoạt động thương mại (đối tượng) bằng các chính 

sách, công cụ, biện pháp và tổ chức bộ máy quản lý của Nhà nước nhằm đạt 

được mục tiêu đề ra. Vì vậy cần phải kế thừa, thống nhất theo hệ thống cơ chế 

chính sách chung và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Mặt khác do đặc điểm của 

quản lý nhà nước về thương mại vừa là khoa học vừa là nghệ thuật quản lý. 

Quản lý kinh tế và quản lý thương mại vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, vừa 

tuân thủ các quy luật kinh tế khách quan, quy luật của thị trường vừa kết hợp 

những nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xY hội do Nhà nước đề 

ra qua các thời kỳ, đồng thời phải áp dụng những thành tựu, tiến bộ của khoa 

học công nghệ mới trong quản lý đặc biệt là công nghệ thông tin (Information 

Technologie) và tinh hoa của phương pháp quản lý hiện đại vào lĩnh vực 

thương mại. 
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3. Hoàn thiện để nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống chính sách 

quản lý nhà nước về thương mại đồng thời khai thác các tiềm năng, lợi thế của 

đất nước và tạo môi trường tích cực cho hoạt động kinh doanh thương mại 

phát triển. 

Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại là sự đổi mới cả hệ 

thống quản lý của nhà nước: các chính sách, luật pháp, công cụ đòn bẩy kinh tế, 

phương pháp quản lý, tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý, cơ chế điều hành, phối 

kết hợp giữa các bộ phận có liên quan, từ Trung ương đến địa phương. Quy định 

vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thông qua sự phân công, 

phân cấp quản lý, các mối liên hệ theo ngành và lYnh thổ với các ngành có liên 

quan đối với lĩnh vực hoạt động thương mại nội bộ và ngoại thương. 

4. Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại phải có kế 

hoạch, bước đi phù hợp và sự phối hợp, nhậy bén và sự biến đổi của thực tiễn. 

Chủ thể quản lý là con người, đối tượng quản lý cũng là con người, mục 

tiêu quản lý là thoả mYn nhu cầu của con người (gồm nhu cầu của chủ thể và 

đối tượng), như vậy suy cho cùng quản lý thương mại là quản lý con người, 

mà con người là tổng hòa của các lợi ích, luôn luôn có sự biến đổi, cho nên 

trong quản lý cần phải nhạy bén, năng động và sáng tạo. Do đó phương thức 

quản lý tất yếu phải không ngừng được cải tiến đổi mới cho phù hợp hơn. 

5. Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại của Lào cần 

phù hợp quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường, tiếp cận và thích ứng 

với những "thước đo chung", những "luật chơi chung" của thế giới. 

Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước ở Lào phù hợp đặc biệt của nền 

kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Đồng thời 

phải phù hợp với pháp luật và thông lệ thương mại trong khu vực và quốc tế; 

không tạo ra những dị biệt, những luật chơi riêng, những thước đo riêng, phù 

hợp với quá trình chuyển sang và phát triển kinh tế thị trường định hướng 

XHCN của Lào. Nền kinh tế của Lào đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, 
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mở cửa và hợp tác quốc tế, tất yếu phải đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước phù 

hợp với quy luật của KTTT. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước không 

ngừng thay đổi và phát triển theo cơ chế thị trường, đều có có nghĩa là lực 

lượng sản xuất, mạng lưới thương mại đY và đang có sự thay đổi, tất yếu phải 

thay đổi cơ chế, chính sách quản lý và hệ thống pháp luật, công cụ và tổ chức 

bộ máy quản lý thương mại nội thương và ngoại thương. Từ những biến đổi 

sản xuất kinh doanh thương mại trong nước, đY ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu, mối quan hệ thương mại quốc tế, vừa có thời 

cơ thuận lợi vừa có khó khăn thách thức to lớn về hợp tác thương mại song 

phương và đa phương trong khu vực và toàn cầu. Thực hiện nhất quán nền 

thương mại nhiều thành phần, trong đó thành phần kinh tế nhà nước là trung 

tâm, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 

hướng xY hội chủ nghĩa. 

Từ những quan điểm trên có thể đưa ra nguyên tắc hoàn thiện chính sách 

quản lý nhà nước về thương mại ở CHDCND Lào như sau: 

b. Về nguyên tắc, sự hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương 

mại ở CHDCND Lào trong thời kỳ tới cần theo các nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại cần 

được đặt trong đường lối và lộ trình chung của sự nghiệp đổi mới kinh tế - xY 

hội, đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của CHDCND Lào, phù hợp với quá 

trình chuyển đổi đồng bộ, căn bản chức năng quản lý nhà nước về kinh tế từ 

mô hình nền kinh tế chỉ huy, hiện vật tự túc tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. 

Thứ hai, hoàn thiện phương thức, nội dung và tổ chức bộ máy quản lý 

Nhà nước về thương mại phải trên cơ sở nhận thức và vận dụng đúng các quy 

luật khách quan của kinh tế thị trường và phải tăng cường được hiệu lực và 

hiệu quả của quản lý nhà nước. 
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Thứ ba, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và cơ chế quản lý 

thương mại phải theo nguyên tắc tạo ra môi trường kinh tế vĩ mô bình đẳng 

giữa các thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử và tạo ra môi trường 

thông thoáng, thuận lợi nhất cho các thương nhân tham gia hoạt động 

thương mại. 

Thứ tư, hoàn thiện phương pháp quản lý, các công cụ quản lý, các chính 

sách và cơ chế quản lý Nhà nước về thương mại phải vừa đảm bảo tính minh 

bạch hóa vừa phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, bảo đảm khả năng hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

Thứ năm, hoàn thiện các phương pháp, công cụ và công nghệ quản lý 

Nhà nước về thương mại phải vừa có sự kế thừa vừa đi tắt đón đầu vào sử dụng 

các phương pháp, công cụ và công nghệ quản lý nhà nước hiện đại của thế 

giới nhằm hiện đại hóa hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại. 

3.2.2. Mục tiêu và phương hướng 3.2.2. Mục tiêu và phương hướng 3.2.2. Mục tiêu và phương hướng 3.2.2. Mục tiêu và phương hướng hoàn thiệnhoàn thiệnhoàn thiệnhoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước 

về thương mạivề thương mạivề thương mạivề thương mại    

3.2.2.1. Mục tiêu3.2.2.1. Mục tiêu3.2.2.1. Mục tiêu3.2.2.1. Mục tiêu    

- Hoàn thiện hệ thống các chính sách và pháp luật thương mại, hoàn thiện 

các công cụ quản lý, phương pháp quản lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán 

bộ quản lý, cơ chế điều hành, phối kết hợp giữa các bộ phận có liên quan, từ 

Trung ương đến địa phương. Quy định lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách 

nhiệm, quyền hạn thông qua sự phân công, phân cấp quản lý, các mối liên hệ 

theo ngành và lYnh thổ với các ngành có liên quan đối với lĩnh vực hoạt động 

thương mại trong nước và thương mại quốc tế. Điều đó cũng có nghĩa là đổi 

mới cách thức và biện pháp tác động, cải tiến công cụ quản lý, nâng cao hiệu 

lực cơ chế, tổ chức bộ máy và năng lực cán bộ quản lý thương mại trong toàn 

ngành từ Bộ Thương mại xuống đến các Sở Thương mại tỉnh và phòng thương 

mại quận huyện. 



 156 

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý, cơ chế, chính sách và 

hệ thống tổ chức bộ máy quản lý thương mại đạt hiệu quả cao, áp dụng những 

thành tựu và tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và phương pháp quản lý 

mới hiện đại vào lĩnh vực quản lý thương mại theo hướng công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa, nhằm thực hiện những mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xY 

hội của Đảng và Nhà nước đề ra từ nay đến 2020, tạo lập môi trường, điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại phát triển theo 

hướng tự do hóa thương mại, thực hiện đúng các cam kết, phù hợp với xu thế 

của thời đại mới. 

- Xây dựng và phát triển thương mại của Lào tương xứng với tiềm năng 

sẵn có, khai thác triệt để lợi thế so sánh của đất nước để tận dụng tối đa cơ hội 

phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, góp phần tích cực 

vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần thúc đẩy sản xuất và 

mở rộng thị trường trong nước và vùng sâu, vùng xa, xóa đói giảm nghèo, 

phục vụ đời sống nhân dân; mở rộng và phát triển thị trường quốc tế để bảo 

đảm nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị và công nghệ cho phát triển sản xuất 

trong nước và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Lào. 

- Huy động nhiều thành phần kinh tế tham gia với nhiều loại hình doanh 

nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ, cạnh tranh bình đẳng trên thị 

trường, cùng nhau phát triển, dưới sự quản lý của Nhà nước. Trong đó doanh 

nghiệp thương mại Nhà nước tập trung và chuyên môn hóa một số ngành hàng 

và lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động công ích, hàng hóa 

phục vụ chính sách xY hội, đóng vai trò điều tiết thị trường, thương nghiệp tập 

thể và tư nhân được tổ chức theo các nguyên tắc tự nguyện, cùng góp vốn và 

cùng hưởng lợi, quản lý dân chủ và được đối xử bình đẳng với các thành phần 

kinh tế khác và hoạt động theo pháp luật. 

- Xây dựng một nền thương mại vì dân do dân làm chủ với giá cả rẻ, chất 

lượng tốt, phục vụ văn minh cho người tiêu dùng. Tạo thành nơi quá cảnh 
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hàng hóa cho các nước trong khu vực. Đáp ứng tối đa nhu cầu cần được thoả 

mYn về hàng hóa và dịch vụ cho dân chúng. 

3.2.2.2. Phương hướng về 3.2.2.2. Phương hướng về 3.2.2.2. Phương hướng về 3.2.2.2. Phương hướng về hoàn thihoàn thihoàn thihoàn thiện ện ện ện chính sách quản lý Nhà nước về chính sách quản lý Nhà nước về chính sách quản lý Nhà nước về chính sách quản lý Nhà nước về 

thương m¹ith−¬ng m¹ith−¬ng m¹ith−¬ng mại    

Để thực hiện được mục tiêu trên, việc đổi mới quản lý nhà nước về 

thương mại Lào theo các phương hướng cơ bản sau đây: 

- Tạo lập môi trường pháp lý thông thoáng và thuận lợi (môi trường cứng 

và môi trường mềm) cho hoạt động kinh doanh và dịch vụ thương mại theo 

hướng "tự do - hợp pháp", xóa bỏ các rào cản hành chính, tạo một khung pháp 

luật hay "sân chơi bình đẳng", không phân biệt đối xử, mọi thành phần kinh tế 

được quyền tham gia hoạt động kinh doanh thương mại hàng hóa và dịch vụ, 

cạnh tranh "lành mạnh và văn minh" phát triển thương mại trên thị trường nội 

địa cũng như trên thị trường khu vực và quốc tế. 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại không chỉ làm chức năng 

và nhiệm vụ của "người trọng tài" mà phải làm chức năng tư vấn và "huấn 

luyện viên", là bà đỡ cho các doanh nghiệp và thương nhân trong hoạt động 

kinh doanh thương mại. Các nhà quản lý thương mại phải luôn luôn mang 

trong mình tinh thần phục vụ cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng với nhau. Coi sự sống còn về kinh tế của 

nước Lào là ở các doanh nghiệp. 

- Chức năng và nhiệm vụ chính của cơ quan quản lý Nhà nước cấp Trung 

ương là quản lý vĩ mô, là người "cầm lái" chứ không phải là người "chèo 

thuyền". Có nghĩa là phải giảm thiểu các công việc sự vụ các cơ quan Trung 

ương (các Bộ) và tập trung vào việc hoặc định chính sách, xây dựng hệ thống 

pháp lý, điều tiết nền kinh tế và bằng những biện pháp và công cụ quản lý vĩ 

mô, chuyển giao nhiệm vụ quyền hạn quản lý điều hành hàng ngày đối với 

từng vụ việc của từng đối tượng quản lý về cho địa phương và cơ sở. 
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- Về phương pháp quản lý, cùng với việc thực hiện ba phương pháp quản 

lý cơ bản hiện nay (phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục và phương 

pháp hành chính), cần phải tiến tới áp dụng phương pháp quản lý mới theo 

hướng tiến tới ICT hóa (Inforemation Communication Technologie). Sử dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý vĩ mô, cung cấp các dịch vụ, thông tin về 

thị trường trong nước và ngoài nước, nâng cao trình độ và năng lực quản lý 

Nhà nước về thương mại như việc cung cấp dịch vụ quản lý Nhà nước qua 

mạng Internet (E - Government), nâng cao trình độ văn minh thương mại điện 

tử (E - Commerce)… 

- Về cơ cấu tổ chức, bộ máy và cơ chế phối hợp. Xuất phát từ chức năng 

nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý mới phải thay 

đổi, hợp lý để đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả. Tinh giản bộ máy tổ chức, 

tinh giản cán bộ, xây dựng bộ máy gọn nhẹ. 

- Xây dựng khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách riêng cho lĩnh vực 

hoạt động tạm nhập - tái xuất và dịch vụ quá cảnh hàng hóa thông thoáng, gọn 

nhanh và có hiệu lực cao, chấn chỉnh công tác tổ chức, thủ tục quản lý và dịch 

vụ của các bộ phận có liên quan đến vấn đề này nhằm thúc đẩy giao lưu hợp 

tác kinh tế. 

- Thực hiện chính sách thuế quan hết sức ưu đYi và miễn giảm các lệ phí 

không cần thiết (đến mức tối thiểu). Coi thuế là đòn bẩy rất quan trọng, mang 

tính quyết định nhất trong giai đoạn tạo tiền đề để chuẩn bị đầu tư cơ sở vật 

chất kỹ thuật cho phát triển thương mại và thu hút các nhà kinh doanh và dịch 

vụ thương mại trong khu vực và quốc tế. 

- Thực hiện chính sách phát triển thị trường, mặt hàng và đối tác một 

cách năng động, phải nghiên cứu thị trường nào thích hợp cho Lào cả về mua 

và bán hàng hóa, đặc biệt là thị trường mới, thị trường ngách. Phải nghiên cứu 

thay đổi mặt hàng, mẫu mY cho phù hợp với tâm lý và nhu cầu thị hiếu của 

người tiêu dùng, phát triển những sản phẩm mà Lào có thể mạnh. Phải thực 
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hiện đa phương hóa, đa dạng hóa, đa chiều kinh doanh buôn bán với các đối 

tác. Đặc biệt, phải mở rộng với các đối tác truyền thống, bên cạnh đó phát 

triển các đối tác mới có tiềm năng để khai thác thị trường Lào. 

3.2.3. Nội dung 3.2.3. Nội dung 3.2.3. Nội dung 3.2.3. Nội dung hoàn thiện hoàn thiện hoàn thiện hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại chính sách quản lý nhà nước về thương mại chính sách quản lý nhà nước về thương mại chính sách quản lý nhà nước về thương mại 

của CHDCND Lµocña CHDCND Lµocña CHDCND Lµocña CHDCND Lào    

3.2.3.1. 3.2.3.1. 3.2.3.1. 3.2.3.1. HoàHoàHoàHoàn thiệnn thiệnn thiệnn thiện công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển  công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển  công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển  công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển 

thương m¹ith−¬ng m¹ith−¬ng m¹ith−¬ng mại 

Chiến lược thương mại là định hướng phát triển thương mại quốc gia cho 

một thời kỳ tương đối dài với các mục tiêu tổng quát về các giải pháp nhằm 

huy động tối ưu các nguồn lực và tổ chức thực hiện trong thực tiễn để đẩy 

mạnh phát triển thương mại với nhịp độ ngày càng cao. 

Hệ thống chiến lược thương mại trong nền kinh tế quốc dân bao gồm: 

+ Chiến lược thương mại quốc gia. Chiến lược này do Bộ Thương mại 

xây dựng dự án chiến lược và Chính phủ thông qua. Nó thể hiện những quan 

điểm chỉ đạo chung của ngành thương mại, mục tiêu tổng quát của ngành 

thương mại và giải pháp vĩ mô. Chiến lược thương mại chung ở tầm quốc gia 

còn được chi tiết hóa thành chiến lược thương mại nội địa và chiến lược xuất 

nhập khẩu. 

+ Chiến lược thương mại vùng lYnh thổ. Đây là bộ phận của chiến lược 

phát triển vùng lYnh thổ. Bộ Thương mại và các địa phương thuộc vùng lYnh 

thổ nghiên cứu xây dựng. Chiến lược này dựa vào định hướng chung phát triển 

kinh tế xY hội vùng lYnh thổ và khai thác lợi thế của vùng để xây dựng. 

+ Chiến lược thương mại của tỉnh (thành phố). Chiến lược này do Sở 

Thương mại nghiên cứu xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thông 

qua. Nó cũng là bộ phận của chiến lược kinh tế xY hội của tỉnh, thành phố. 

+ Chiến lược kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Các doanh 

nghiệp sản xuất xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm; các doanh nghiệp 

thương mại xây dựng chiến lược kinh doanh. Chiến lược này do chính doanh 

nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện. 
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Chiến lược thương mại vĩ mô có những tính chất đặc trưng sau đây: 

Thứ nhất, tính định hướng. Chiến lược thương mại quốc gia vạch ra lộ 

trình phát triển thương mại của đất nước cho thời kỳ 10 năm, 20 năm. Nó chỉ 

ra hướng vận động chung của ngành. Từ định hướng chung đó các tỉnh, thành 

phố, các doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động của mình cho phù hợp. 

Thứ hai, tính tổng quát. Chiến lược thương mại quốc gia nêu ra các mục 

tiêu tổng quát định lượng và định tính. Vạch ra những cân đối lớn cho những 

sản phẩm quan trọng, dự báo và triển vọng chung về thị trường trong nước và 

quốc tế. Đây là chiến lược chung và khái quát nhất. 

Thứ ba, tính lựa chọn. Chiến lược thương mại quốc gia không phải là mô 

hình phát triển cụ thể mà là để lựa chọn từ mục tiêu, các nguồn lực đến giải 

pháp. Nó như một sự gợi ý cho các nhà quản lý, nhà kinh doanh điều hành các 

hoạt động cụ thể. Do đó chiến lược này không bất di, bất dịch mà được điều 

chỉnh và có thể thay đổi phù hợp với thực tiễn. 

Thứ tư, tính khoa học và thực tiễn. Chiến lược được xây dựng trên cơ sở 

lý thuyết về hoạch định và thực thi chiến lược. Sử dụng các phương pháp khoa 

học để phân tích và dự báo thực trạng môi trường trong nước và quốc tế. Bảo 

đảm chiến lược có tính khả thi cao. Nói một cách tổng quát chiến lược phải có 

luận cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn, thực hiện được trong thực tiễn. 

Tính khoa học và thực tiễn còn thể hiện ở việc huy động được các chuyên gia, 

các nhà khoa học, những người công tác thực tế để xây dựng chiến lược và 

trong suốt quá trình thực thi chiến lược. 

Việc xác định quy trình xây dựng chiến lược chính là việc xác định một 

trật tự khoa học các bước tiến hành nhằm bảo đảm chất lượng cao của công 

việc. Quy trình xây dựng chiến lược thương mại ở vĩ mô (quốc gia) hay vi mô 

(doanh nghiệp) đều có những nét tương đồng. Cần đổi mới và áp dụng quy 

trình khoa học trong xây dựng và thực thi thực hiện thương mại. 
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Phải có chiến lược phát triển thị trường với một tầm nhìn lâu dài, cùng 

với chiến lược phát triển thị trường như thị trường nội địa, thị trường đường 

biên, thị trường xuất nhập khẩu, thị trường truyền thống, thị trường mới, thị 

trường thế giới, thị trường khu vực, thị trường ngách v.v… thì phải có chiến 

lược phát triển mặt hàng và đối tác một cách năng động, đổi mới, phải chú ý 

mẫu mY, chất lượng, giá cả, đặc biệt là phải tiến hành xúc tiến thương mại, 

quảng bá sản phẩm và thương hiệu Lào. 

3.2.3.2. 3.2.3.2. 3.2.3.2. 3.2.3.2. Hoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiện kế hoạch hóa vĩ mô về thương mại kế hoạch hóa vĩ mô về thương mại kế hoạch hóa vĩ mô về thương mại kế hoạch hóa vĩ mô về thương mại    

Kế hoạch hóa có vai trò định hướng cho sự vận động của thị trường theo 

những mục tiêu của Đảng và Nhà nước đY đề ra. Kế hoạch bảo đảm xây dựng 

một cơ cấu kinh tế hợp lý, khai thác tiềm năng, thế mạnh của đất nước cho 

mục tiêu phát triển đY định; Bảo đảm cho nền kinh tế phát triển cao và bền 

vững là mục tiêu cơ bản và lâu dài của kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân ở 

nước CHDCND Lào. Kế hoạch hóa đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ thương 

mại vĩ mô, xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và xác định các cân đối 

lớn. Đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách để hướng nền kinh tế theo mục 

tiêu đY định. 

Kế hoạch hóa đóng vai trò phối hợp, trợ giúp hoạt động của các doanh 

nghiệp, các thành viên trong xY hội theo những phương hướng chung tạo nên 

sức mạnh tổng hợp cho nền kinh tế phát triển một cách đồng bộ, có hiệu quả, 

có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Điều đó được thực hiện bằng việc cung 

cấp thông tin, định hướng cơ cấu kinh tế trong tương lai. Những ngành, những 

vùng được ưu tiên phát triển, những dự báo về thay đổi giá cả, cung cầu thị 

trường và xu hướng biến đổi của môi trường trong nước, quốc tế… giúp các 

chủ thể kinh tế và kinh doanh đưa ra các quyết định phù hợp. 

Kế hoạch hóa đang có phạm vi áp dụng rộng rYi trên thế giới, là phát 

triển của chủ nghĩa xY hội, song thực tế Kế hoạch hóa có hiệu quả lại do các 

nước ngoài hệ thống xY hội chủ nghĩa trước đây áp dụng. Lý luận và thực tiễn 
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đY khẳng định Kế hoạch hóa nói chung và Kế hoạch hóa thương mại ở nước 

Lào là tất yếu cần thiết. 

Kế hoạch hóa là quá trình hoạt động có ý thức của một tổ chức hay cá 

nhân thuộc cộng đồng nhằm xác định các chương trình mục tiêu cho tương lai 

và tổ chức thực hiện các mục tiêu đY định ra. 

Kế hoạch hóa thương mại là quá trình hoạt động mang tính tổng hợp, 

tính liên ngành, tính khoa học và thực tiễn cao từ khâu phân tích, dự báo, xác 

định mục tiêu, lựa chọn biện pháp cho đến khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra. 

Kế hoạch hóa ở nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay là kế hoạch 

hóa trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo mục tiêu xY hội 

chủ nghĩa. Những vấn đề cơ bản sau đây cần được nhận thức để đổi mới Kế 

hoạch hóa thương mại. 

Như vậy, đổi mới Kế hoạch hóa phải ăn khớp với đổi mới cơ chế quản lý 

kinh tế nói chung, phù hợp với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị 

trường theo định hướng xY hội chủ nghĩa. 

Những nội dung đổi mới quan trọng là giải quyết mối quan hệ giữa kế 

hoạch và thị trường, đổi mới tính chất của Kế hoạch hóa. 

Kế hoạch hóa và thị trường không phải là những công cụ thay thế cho 

nhau của cùng một chức năng mà chúng là những công cụ của hai chức năng 

riêng biệt, nếu biết sử dụng tốt thì sẽ đem lại hiệu quả cao cho nền kinh tế. 

Thị trường vừa là căn cứ, vừa là đối tượng của Kế hoạch hóa, vì thế để có 

thể điều khiển được thị trường, công tác kế hoạch hóa phải chú trọng làm tốt 

một số vấn đề sau đây: 

Một là: tôn trọng các quy luật vận động của thị trường. Công tác kế 

hoạch hóa phải tôn trọng các quy luật vận động của thị trường, quy luật giá trị, 

quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệ, nghĩa là người ta chỉ có thể nhận 

thức, tiếp cận và tạo môi trường cho thị trường vận động phù hợp với ý đồ mục 

tiêu của Kế hoạch hóa, chứ không thể dùng quyền lực hành chính để áp đặt 



 163 

lên thị trường. Kế hoạch hóa là phải xuất phát từ yêu cầu thị trường, nghiên 

cứu sự vận động của thị trường hiện tại và xu hướng phát triển trong thời gian 

tới để lựa chọn các mục tiêu và giải pháp hợp lý. 

Hai là: Tạo môi trường cho thị trường hoạt động một cách thực sự. Với 

những cơ chế chính sách cởi mở, hoạt động của các loại thị trường trở nên 

năng động, đa dạng hơn. Song ở nước Lào chưa có một nền kinh tế hàng hóa 

và một thị trường thực sự. Vì vậy, kế hoạch hóa có nhiệm vụ góp phần hình t 

hành, phát triển thị trường và cùng với các công cụ khác tạo môi trường và  

luật chơi thống nhất để cho các chủ thể sản xuất hàng hóa tiến hành hoạt động 

và cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ luật chơi đó. 

Ba là: Kế hoạch hóa vạch ra mục tiêu, các cân đối lớn, tính toán dung 

lượng của thị trường, các biện pháp bảo đảm cân đối tổng cung và tổng cầu để 

định hướng cho sự vận động của thị trường, đảm bảo cho nền kinh tế tăng 

trưởng ổn định và có hiệu quả cao. Lợi dụng tối đa yếu tố tự điều chỉnh của thị 

trường để đảm bảo thoả mYn nhu cầu phong phú, đa dạng của đời sống xY hội. 

Kế hoạch hóa cần nắm chắc và sử dụng linh hoạt, uyển chuyển những chiếc 

van của nền kinh tế như: thuế, lYi suất tín dụng, công cụ phát hành tiền, dự trữ 

quốc gia về các loại hàng hóa trọng yếu, vàng và ngoại tệ, để điều chỉnh biên 

độ vận động của thị trường theo định hướng mục tiêu đY định. 

Kế hoạch hóa định hướng là xác định một cách đúng đắn phương hướng, 

mục tiêu phát triển của nền kinh tế quốc dân và các biện pháp về cân đối vật 

chất, khoa học - kỹ thuật, cơ chế chính sách để hướng dẫn các doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh phát triển theo phương hướng, mục tiêu đY đề ra. 

Như vậy, kế hoạch hóa định hướng khác về căn bản với kế hoạch hóa 

theo phương thức cấp phát, giao nộp bằng việc giao chỉ tiêu kế hoạch pháp 

lệnh từ trên xuống. Có thể nêu lên ba tính chất khác nhau cơ bản sau đây: 

- Tính định hướng và tổng quát. Kế hoạch hóa định hướng, kế hoạch Nhà 

nước mang tính tổng quát về định hướng phát triển nền kinh tế quốc dân. Kế 
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hoạch hóa Nhà nước không làm thay đổi, bố trí thay cơ cấu sản xuất và cơ cấu 

tiêu dùng cụ thể của hàng vạn mặt hàng cho nhu cầu phong phú, đa dạng của 

cuộc sống, mà tập trung vào việc thiết lập một cách đúng đắn các quan hệ cân 

đối lớn của nền kinh tế quốc dân như: cân đối tích luỹ và tiêu dùng, cân đối 

giữa công nghiệp và nông nghiệp, cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu, cân 

đối giữa kinh tế và an ninh quốc phòng, cân đối giữa phát triển kinh tế và đảm 

bảo sự phát triển ổn định, có hiệu quả của nền kinh tế và công bằng xY hội. Đó 

cũng là cơ sở để hoạch định các chính sách kinh tế và định hướng vận động 

cho thị trường xY hội. Việc đảm bảo cơ cấu sản xuất và cơ cấu tiêu dùng cụ 

thể của sản xuất và lưu thông do các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện, thông 

qua yếu tố tự điều chỉnh của thị trường. 

- Tính hướng dẫn và gián tiếp: trong cơ chế quản lý cũ, việc thực hiện 

kế hoạch hóa chủ yếu được tiến hành bằng cách giao chỉ tiêu pháp lệnh. Với 

cách đó, các cấp dưới và các đơn vị cơ sở chỉ còn là một việc duy nhất là 

nghiêm chỉnh chấp hành. Họ không cần phải suy nghĩ phải làm gì, làm như 

thế nào cho có hiệu quả, vì mọi việc đY có cấp trên tính toán và cùng gánh 

chịu mọi hệ quả. 

Trong cơ chế quản lý mới, kế hoạch Nhà nước mang tính hướng dẫn và 

gián tiếp. Các doanh nghiệp là những đơn vị sản xuất hàng hóa đứng trước thị 

trường, họ được tự chủ về kinh doanh, họ cần hiểu phải làm gì, làm như thế 

nào để phù hợp với phương hướng, mục tiêu kế hoạch Nhà nước và đáp ứng 

nhu cầu thị trường, để tự khẳng định mình và đứng vững trong cuộc cạnh tranh 

trên thị trường. Kế hoạch Nhà nước, do đó vừa là môi trường, vừa là hành lang 

hoạt động đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

- Tính năng động gắn liền với hiệu quả và lợi ích kinh tế. Cơ chế tài 

chính trước đây theo kiểu thu đủ - chi đủ không khuyến khích các đơn vị cơ sở 

phát huy mọi sáng kiến để làm giàu, vì làm giàu được nhiều cũng góp phần 

lớn cho ngân sách, và nếu lỗ thì ngân sách cấp bù. Từ đó người ta muốn làm 
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ngoài kế hoạch hơn là làm trong kế hoạch. Cơ chế kế hoạch định hướng mang 

tính công khai, với linh hồn là các đòn bẩy kinh tế, đY tạo động lực kích thích 

mạnh mẽ bằng lợi ích vật chất, thông qua hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hiện 

nay khi xóa bỏ chỉ tiêu pháp lệnh, các doanh nghiệp có toàn quyền chủ động 

trong việc xác định các phương án sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu của thị 

trường nhằm đạt doanh lợi cao nhất, đồng thời cũng phải sẵn sàng chịu mọi 

rủi ro trước những diễn biến của tình hình thị trường. 

Phải nói rằng Lào cũng như Việt Nam đY có nhiều kinh nghiệm trong 

lĩnh vực xây dựng kế hoạch 5 năm. Ngay từ những năm bảy mươi, sau khi 

hoàn thành công cuộc giải phóng đất nước, Lào đY đề ra kế hoạch 5 năm lần 

thứ nhất. Các kế hoạch 5 năm kế tiếp, mặc dù có sắc thái khác nhau nhưng nội 

dung kinh tế - xY hội vẫn được duy trì. Đến nay nước Lào đang thực hiện kế 

hoạch 5 năm lần thứ tư. Qua mỗi chặng đường 5 năm, kinh tế có sự chuyển 

dịch đáng kể. 

Kế hoạch 5 năm là cụ thể hóa hơn nữa chiến lược phát triển thương mại 

về mặt thời gian. Nội dung chủ yếu của kế hoạch này có phân ra từng năm bao 

gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thương mại 5 năm qua, 

những mục tiêu kế hoạch đY đạt được, những khó khăn, tồn tại, những bài 

học kinh nghiệm. 

- Dự báo các tình hình phát triển, khả năng, cơ hội và các thách thức, xác 

định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thương mại chia ra từng năm, xác lập 

một số cân đối lớn (tiền - hàng, hàng hóa chủ yếu, tiêu dùng trong nước, xuất 

nhập khẩu, vốn đầu tư, cán cân thương mại…). 

- Đề xuất chủ trương phát triển các ngành thương mại 5 năm tới các 

chương trình, dự án lớn. 

- Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm bảo đảm thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ kế hoạch. 
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Công tác xây dựng, chỉ đạo điều hành kế hoạch thương mại 5 năm cần 

đổi mới trên các mặt: 

- Chuyển trọng tâm sang kế hoạch hóa giá trị, nghĩa là coi trọng chỉ tiêu 

giá trị. Nói cách khác, sử dụng ngày càng nhiều công cụ chính sách kinh tế, 

thông qua ban hành luật, pháp lệnh và các pháp quy của Chính phủ (về tài 

chính, tín dụng, lYi suất, thuế…). 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình quốc gia, các dự án lớn. Tập 

trung các nguồn lực vào việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình 

quốc gia và các dự án này. 

- Chú trọng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xY hội cho thương 

mại phát triển. 

- Chú trọng phát triển thương mại với các chỉ tiêu xY hội (nhất là đối với 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số). 

- Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài 

thông qua nhiều kênh khác nhau, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và nâng 

cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Lào trên thương trường. 

Kế hoạch hóa hàng năm là nhằm thực hiện kế hoạch 5 năm, tức là từng 

bước lượng hóa mức độ cho phép các mục tiêu phát triển thương mại 5 năm. 

Cũng có thể nói đây là kế hoạch điều hành, bao gồm cả việc thiết lập các 

cân đối lớn, trên cơ sở nghiên cứu, dự báo thị trường mà điều chỉnh các kế 

hoạch tiếp. 

Trong những năm qua ở Lào, mặt tiến bộ của kế hoạch hàng năm là xây 

dựng kế hoạch gắn chặt với công tác chỉ đạo điều hành, rõ nét nhất là sự phối 

hợp chặt chẽ giữa Bộ Thương mại với các cơ quan quản lý về kế hoạch, tài 

chính ngân hàng, giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp, giữa phương cách 

quản lý, điều hành phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. 

Tuy vậy, kế hoạch hàng năm vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nền 

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
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lý của Nhà nước. Thể hiện rõ ở vấn đề chưa khai thác được tiềm năng của các 

thành phần kinh tế và chưa thể hiện được sức mạnh tập trung của Nhà nước, 

Nhà nước chưa nắm và quản lý có hiệu quả những cái cần nắm, cần quản lý, 

như ngân sách Nhà nước, chống buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, đồng thời 

tiềm năng trong dân còn lớn (không chỉ nói về vốn, sức lao động mà còn trí 

tuệ chất xám…) chưa khai thác tốt nguồn vốn ngoài nước cho vay, nhưng giải 

ngân chậm, dân trong nước chưa giám kinh doanh hết mình, người nước ngoài 

còn do dự khi đầu tư vào Lào. 

Bên cạnh đó, chưa có chế độ báo cáo, lập kế hoạch thống nhất. Trong 

kinh tế thị trường, nguồn thông tin là vô cùng quan trọng, mang tính sống còn 

của sự nghiệp kinh doanh, thế nhưng việc cung cấp thông tin, xử lý thông tin 

còn nhiều bất cập, nếu không nói là rất yếu kém. 

Có nhiều phương pháp khác nhau để xây dựng kế hoạch thương mại của 

nền kinh tế quốc dân, trong đó những phương pháp phổ biến là: 

Thứ nhất, phương pháp giao kế hoạch từ trên xuống. 

Theo phương pháp này theo trình tự các cấp quản lý vĩ mô giao các chỉ 

tiêu định hướng kế hoạch từ trên xuống. Hiện nay hàng năm Chính phủ giao 

cho Bộ 4 chỉ tiêu và cho tỉnh (thành phố) hai chỉ tiêu. 

Bốn chỉ tiêu giao cho Bộ là: 

+ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. 

+ Dự trữ quốc gia về hàng hóa, vật tư, thiết bị chủ yếu. 

+ Đầu tư, xây dựng cơ bản. 

+ Tài chính ngân sách. 

Hai chỉ tiêu cho tỉnh, thành phố là: 

+ Đầu tư xây dựng cơ bản. 

+ Tài chính, ngân sách. 

Bộ Thương mại căn cứ vào chỉ tiêu định hướng xây dựng kế hoạch 

thương mại của nền kinh tế quốc dân. 
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Thứ hai, Phương pháp xây dựng và tổng hợp kế hoạch từ dưới lên theo 

phương pháp này thì hàng năm dựa trên cơ sở tổng hợp kế hoạch của các đơn 

vị, cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại xem xét các mặt cân đối quan trọng 

nhất của ngành trong phạm vi cả nước để xây dựng thành kế hoạch thương 

mại vĩ mô. Chính phủ tập hợp kế hoạch của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố 

thành kế hoạch kinh tế quốc dân. 

Dù theo phương pháp nào thì nội dung kế hoạch đều gồm hai bộ phận: 

Các chỉ tiêu kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch. 

Để xác định các chỉ tiêu kế hoạch, các phương pháp thường được sử dụng 

là phương pháp thống kê - kinh nghiệm. Thực chất của phương pháp này là 

trên cơ sở những số liệu báo cáo về hoạt động thương mại của 6 hay 9 tháng 

(căn cứ vào thời điểm lên kế hoạch) và ước thực hiện kỳ còn lại để xác định 

ước thực hiện kế hoạch thương mại trong năm. Ước thực hiện và nhịp độ tăng 

giảm khối lượng, kim ngạch xuất nhập khẩu và tổng mức bán lẻ hàng hóa 

trong một số năm là cơ sở của kế hoạch thương mại cho năm sau. 

Nhược điểm của phương pháp này là không phản ánh chính xác khối 

lượng, giá trị hàng hóa kỳ kế hoạch, không tính hết những thay đổi trong sản 

xuất và tiêu dùng, những biến động của thị trường cho nên các chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra không sát với thực tiễn. 

Phương pháp kinh tế - xY hội. Đây là phương pháp xác định chỉ tiêu kế 

hoạch được coi là đúng đắn hơn cả. Bởi vì cơ sở để làm kế hoạch phát triển 

thương mại là khả năng sản xuất trong nước và nhu cầu của thị trường thế giới, 

nhu cầu và khả năng thanh toán của thị trường trong nước. 

Dựa trên các cơ sở trên, các nhà lập kế hoạch bằng phương pháp tính 

toán thích hợp, sử dụng các mô hình toán để xác định khối lượng và giá trị 

hàng hóa lưu thông trong nước, tổng giá trị xuất nhập khẩu, khối lượng và giá 

trị xuất khẩu, nhập khẩu của từng mặt hàng. 
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Sau khi tính toán được các chỉ tiêu kế hoạch, một nhiệm vụ quan trọng 

của các nhà lập kế hoạch là đề ra các biện pháp, chính sách để thực hiện kế 

hoạch. Các biện pháp, chính sách này được đề ra trên cơ sở phân tích tình hình 

thực tế, sự tác động của các chính sách vĩ mô đối với hoạt động thương mại để 

hướng hoạt động thương mại của các doanh nghiệp theo quỹ đạo nhất định để 

đạt được các mục tiêu kế hoạch. 

3.2.3.3. Quy hoạch, tổ chức xây dựng và phát triển thương mại các vùng 3.2.3.3. Quy hoạch, tổ chức xây dựng và phát triển thương mại các vùng 3.2.3.3. Quy hoạch, tổ chức xây dựng và phát triển thương mại các vùng 3.2.3.3. Quy hoạch, tổ chức xây dựng và phát triển thương mại các vùng 

lãnh thổ, thương mại biên giới.lãnh thổ, thương mại biên giới.lãnh thổ, thương mại biên giới.lãnh thổ, thương mại biên giới.    

Tiến hành xây dựng quy hoạch ngành, vùng lYnh thổ là cụ thể hóa một 

bước chiến lược phát triển kinh tế - xY hội về không gian. Vấn đề này đY được 

đặt ra ngay từ khi xác định vai trò, vị trí của kế hoạch dài hạn và trung hạn. 

Nó đY được Đảng và Chính phủ Lào chú trọng từ những năm 1990 đến nay. 

Dựa vào yếu tố địa lý, tuỳ theo yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xY hội của 

đất nước và sự chỉ đạo của Chính phủ mà tìm ra các lYnh thổ - địa bàn giữ vai 

trò động lực hoặc những lYnh thổ còn trong tình trạng trì trệ, yếu kém cần có 

sự nỗ hỗ trợ để phát triển. Đấy chính là những "cực tăng trưởng" hoặc "đại bàn 

cần được ưu tiên phát triển" của đất nước. 

- Quy hoạch là cơ sở của kế hoạch hóa để quyết định các hoạt động đạt 

tới mục tiêu, qua đó quyết định các mục tiêu mới, biện pháp mới. 

- Quy hoạch vùng là biện pháp giải quyết các mâu thuẫn về thời gian và 

không gian của các yếu tố phát triển, tạo ra sự phát triển không gian hài hòa, 

hợp lý, có hiệu quả. Do đó, vùng quy hoạch là sản phẩm của sự phân định một 

cách khoa học phục vụ cho việc tổ chức nền kinh tế - xY hội theo lYnh thổ của 

mỗi quốc gia, đảm bảo cho thực hiện chiến lược phát triển vùng nói riêng, cả 

nước nói chung. 

- Quy hoạch vùng là bản luận chứng khoa học về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xY hội và tổ chức không gian hợp lý nền kinh tế quốc gia hay bố trí 
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hợp lý kinh tế xY hội quốc gia theo lYnh thổ bao gồm hai nhiệm vụ cơ bản: Dự 

báo phát triển vùng và tổ chức không gian hợp lý. 

Như vậy, quy hoạch vùng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận 

cũng như thực tiễn được hầu hết các nước quan tâm nhằm mục đích tạo ra 

những cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách, chương trình phát triển 

kinh tế - xY hội mang tính quốc gia và vùng lYnh thổ. 

Ngoài việc phân vùng như trên, các địa phương đều có quy hoạch tổng 

thể tỉnh, thành phố đến năm 2010, và để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa đất nước, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư, nước Lào cần 

tiến hành vùng sâu hơn như: 

Vùng trọng điểm miền thượng Lào 

Vùng trọng điểm trung Lào 

Vùng phát triển kinh tế trọng điểm hạ Lào 

Đồng thời phát triển các khu thương mại tự do và khu cửa khẩu 

Như vậy, sau khi có chiến lược phát triển kinh tế - xY hội và sau khi tiến 

hành quy hoạch vùng lYnh thổ, bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế - xY hội 

được thể hiện rõ nét hơn cả về không gian và thời gian. 

Kế hoạch phát triển thương mại cho từng vùng lYnh thổ khác nhau phải 

xuất phát từ các đặc điểm đặc thù của vùng đó. Nội dung chủ yếu bao gồm: 

Mục tiêu phát triển thương mại của vùng, khối lượng và giá trị hàng hóa 

được lưu thông trong vùng và xuất ra ngoài vùng (bao gồm xuất ra các vùng 

khác trong nước và xuất khẩu). Cân đối cùng cầu hàng hóa trong vùng phát 

triển các trung tâm thương mại của vùng, cơ cấu sản xuất hàng hóa của vùng 

đầu tư cho thương mại của vùng… 
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3.2.3.4. 3.2.3.4. 3.2.3.4. 3.2.3.4. Hoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước  chính sách quản lý Nhà nước về lưu thông hàng hóavề lưu thông hàng hóavề lưu thông hàng hóavề lưu thông hàng hóa    

Nhà nước phải hoàn thiện chính sách mở rộng lưu thông hàng hóa, mở rộng 

quyền của mọi tổ chức kinh tế và công dân được đăng ký kinh doanh thương mại 

dịch vụ. Nhà nước bảo hộ các quyền kinh doanh hợp pháp, tạo điều kiện bình 

đẳng không phân biệt đối xử đối với mọi thành phần kinh tế thương mại. 

Nhà nước tạo lập môi trường tự do lưu thông trong khuôn khổ pháp luật. 

Pháp luật nhà nước đY thể hiện chính sách tự do lưu thông theo cơ chế thị 

trường. Luật thương mại của Lào có hiệu lực đY tạo ra cơ sở pháp lý để phát 

triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, có sự quản 

lý của Nhà nước. Nội dung quan trọng là đổi mới chính sách quản lý đối với 

thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn, miền núi. 

Phát triển thương mại các vùng trọng điểm tạo ra đòn bẩy cho phát triển 

thương mại cả nước. Hoàn thiện chính sách quản lý về thương mại quốc tế 

theo hướng ngày càng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế có tính đến 

đặc điểm của Lào. Trong những năm tới cần tập trung đổi mới chính sách mặt 

hàng xuất khẩu, chính sách thị trường, chính sách hỗ trợ và đầu tư cho xuất 

khẩu, cải cách thuê và chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước. Hoạch 

định lộ trình hội nhập khu vực và quốc tế phù hợp. Chính sách thương mại của 

Lào được đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về 

thương mại. Đồng thời khai thác các tiềm năng và lợi thế của đất nước Lào, 

phát huy sức mạnh của mọi thành phần kinh tế trong nước và tranh thủ tối đa 

đầu tư hỗ trợ của nước ngoài cho phát triển đất nước. Trong điều kiện khủng 

hoảng kinh tế tài chính ở Mỹ và lan ra toàn cầu, Lào cũng không thể tránh 

khỏi ảnh hưởng. Để hạn chế suy giảm kinh tế và vượt ra khỏi khủng hoảng, 

chính sách quản lý Nhà nước về thương mại của Lào phải tập trung vào hướng 

kích cầu thông qua chính sách tài chính quốc gia giành cho đầu tư cơ sở vật 

chất như giao thông, kho tàng, trạm trại, cửa hàng, siêu thị, thông qua chính 

sách hỗ trợ lYi suất tín dụng cho người nghèo và nông dân, cho doanh nghiệp, 

cho người tiêu dùng, cho đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và dịch vụ... 
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3.3.3.3.3333. . . . giải pháp đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương giải pháp đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương giải pháp đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương giải pháp đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương 

mại của mại của mại của mại của nước CHDCND nước CHDCND nước CHDCND nước CHDCND lào đến năm 2020.lào đến năm 2020.lào đến năm 2020.lào đến năm 2020.    

3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. Đổi mớiĐổi mớiĐổi mớiĐổi mới nhận thức về chính sách quản lý Nhà nước đối với thương mại nhận thức về chính sách quản lý Nhà nước đối với thương mại nhận thức về chính sách quản lý Nhà nước đối với thương mại nhận thức về chính sách quản lý Nhà nước đối với thương mại    

trong điều kiện mới.trong điều kiện mới.trong điều kiện mới.trong điều kiện mới.    

Hoàn thiện quản lý Nhà nước về thương mại là công việc do con người 

làm, là một cuộc cách mạng sâu rộng. Vì vậy muốn thực hiện thành công cuộc 

đổi mới này giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là phải giáo dục chính trị tư 

tưởng, nhận thức của cán bộ lYnh đạo, quản lý cấp cao và đặc biệt là cán bộ ở 

cơ quan lập pháp, cán bộ làm công tác nghiên cứu tham mưu, dự báo, hoạch 

định chiến lược quy hoạch và kế hoạch, chính sách, cơ chế và tổ chức bộ máy 

thương mại. 

Một số yêu cầu chủ yếu cần phải được thống nhất về mặt nhận thức như sau: 

Một là: Nắm vững quan điểm, nguyên tắc đổi mới của Đảng NDCM Lào 

đề ra, đồng thời phải nắm vững quan điểm, nguyên tắc đổi mới quản lý Nhà 

nước về thương mại của Lào là lấy hiệu quả làm thước đo, lấy kích cầu làm 

nội dung, lấy hỗ trợ tín dụng lYi suất, tài chính tiền tệ làm phương tiện. 

Hai là: Nắm vững đặc điểm về lợi thế khả năng các nguồn lực của 

CHDCND Lào, đặc biệt là về điều kiện kinh tế - xY hội và nhân lực của 

Lào khi tham gia thương mại quốc tế. Từ đó mới có thể xác định phương 

hướng chiến lược phát triển thương mại và chính sách quản lý Nhà nước 

về thương mại là quản lý về xuất khẩu, nhập khẩu. 

Ba là: Quản lý Nhà nước về thương mại vừa là khoa học vừa là nghệ 

thuật. Hoạt động quản lý là một hoạt động của chí tuệ con người, quản lý con 

người là vì mục đích phục vụ con người. Hoạt động quản lý luôn luôn biến 

đổi. Theo quan điểm tư tưởng chiết học, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử, của chủ nghĩa Mác - Lênin mọi sự vật và hiện tượng 

luôn ở trạng thái vận động. Mọi sự vật là hiện tượng đều chứa đựng mâu thuẫn 

giữa hai mặt đối lập, giải quyết mâu thuẫn giữa hai mặt đối lập đó làm cho sự 
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vật đó phát triển lên. Quản lý Nhà nước về thương mại phải chọn được những 

cán bộ có tài có đức để đề xuất được chính sách phù hợp thực tế. 

Bốn là: Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại về bản 

chất là đổi mới về quan hệ sản xuất trong lĩnh vực thương mại trong tình hình 

và điều kiện mở cửa, hội nhập và tự do hóa thương mại. Theo học thuyết kinh 

tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về quy luật quan hệ sản xuất và lực 

lượng sản xuất thì: Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ 

của lực lượng sản xuất, lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan 

hệ sản xuất có thê rmở đường hoặc kìm hYm sự phát triển của lực lượng sản 

xuất. Quản lý Nhà nước về thương mại phải tạo được chính sách mới phù hợp 

với thời kỳ hội nhập quốc tế, thời kỳ khoa học và công nghệ phát triển nhanh 

như vũ bYo. 

Năm là: Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại theo 

hướng cơ chế thị trường, không phải là từ bỏ mục tiêu của XHCN, mà là biện 

pháp, là con đường để làm cho mục tiêu CNXH đi đến thắng lợi nhanh hơn đó 

là "dân giàu nước mạnh xY hội dân chủ, công bằng và văn minh". 

Sáu là: Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại theo 

hướng hội nhập, tự do hóa thương mại khu vực và quốc tế, không phải là hòa 

tan. Hội nhập để củng cố thương mại là phát triển lên. 

Bảy là: Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại là 

nhằm phát huy nội lực, khơi dậy và phát huy tinh thần thi đua yêu nước cả 

phía quản lý Nhà nước và phía doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh gay 

gắt trong khu vực và toàn cầu. 

Tám là: Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về thương mại nhằm 

tạo điều kiện, môi trường thông thoáng thuận lợi cho lực lượng doanh nghiệp 

thương mại là hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ có hiệu 

quả và không ngừng phát triển, tăng thu nhập quốc dân, nâng cao sức mua và 

cải thiện đời sống nhân dân. 
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3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. Hoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiện công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch và phát triển  công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch và phát triển  công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch và phát triển  công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch và phát triển 

thương m¹i.th−¬ng m¹i.th−¬ng m¹i.th−¬ng mại.    

Cùng với việc hoạch định chiến lược tổng thể phát triển thương mại quốc 

gia (chiến lược quốc gia), chiến lược phát triển thương mại và thị trường trong 

nước, chiến lược phát triển xuất nhập khẩu trong từng thời kỳ, cần hoạch định 

một số chiến lược biên giới, chiến lược phát triển các khu thương mại tự do, 

chiến lược phát triển dịch vụ tạm nhập tái xuất và quá cảnh, các chiến lược sản 

xuất và xuất nhập khẩu các ngành hàng chủ lực… Căn cứ các chiến lược cấp 

quốc gia nêu trên, các địa phương tổ chức xây dựng chiến lược cấp vùng và 

địa phương. 

Khi xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển thương mại, một mặt cần 

tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có nhiệm vụ xây dựng 

các chiến lược phát triển thương mại cấp quốc gia với cơ quan có nhiệm vụ 

xây dựng các chiến lược phát triển thương mại cấp vùng và cấp địa phương. 

Mặt khác, quá trình dự thảo, hoàn chỉnh các đề án chiến lược phát triển 

thương mại (cấp quốc gia, cấp vùng, cấp địa phương) cần tổ chức lấy ý kiến 

góp ý của đông đảo các doanh nhân, các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, 

các Hiệp hội, ngành nghề… 

Khi tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển thương mại, để đảm bảo 

hiệu quả và hiệu lực thực hiện các chiến lược phát triển thương mại, Bộ 

Thương mại cần có quy chế về tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển 

thương mại để biến chiến lược (ý chí chủ quan) thành hiện thực sinh động, 

ngăn chặn trường hợp các chiến lược chỉ tồn tại trên văn bản có tính chất 

"trang trí". Đồng thời sau khi ban hành các chiến lược, cần tổ chức các bộ 

phận chuyên trách theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện, đánh giá, dự báo tình 

hình trong nước và quốc tế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chiến lược cho 

sát với sự biến đổi mau lẹ của thực tiễn. 



 175 

Bên cạnh việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển thương mại quốc 

gia, quy hoạch phát triển thương mại cấp vùng lYnh thổ và quy hoạch phát 

triển thương mại của các địa phương thì cần xây dựng quy hoạch phát triển 

các khu vực đặc thù (các khu thương mại tự do, các khu kinh tế mở…). Đồng 

thời, sau khi có quy hoạch tổng thể phát triển thương mại (các cấp quốc gia, 

vùng, lYnh thổ, địa phương) cần triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết. Trước 

mắt, ngoài việc xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển thương 

mại của Lào, cần triển khai xây dựng quy hoạch phát triển các khu vực biên 

giới giữa Lào với các nước láng giềng. 

Về xây dựng quy hoạch, quy hoạch là một bước cụ thể hóa thực hiện 

chiến lược nên việc xây dựng quy hoạch phát triển thương mại (các cấp độ) 

nên cần bám sát nội dung của chiến lược phát triển thương mại các cấp tương 

ứng và cần đặt trong hệ quy chiếu vừa rộng vừa cụ thể. Do đó, trong quá trình 

xây dựng dự thảo, cần tham khảo ý kiến rộng rYi của các đối tượng khâu triển 

khai thực hiện quy hoạch để nâng cao tính khả thi của các bản quy hoạch sau 

khi đY được phê duyệt, ngăn ngừa hiện tượng các bản quy hoạch chỉ "vẽ cho 

đẹp" tính khả thi thấp và hiện tượng làm quy hoạch theo kiểu phong trào, thiếu 

cơ sở khoa học vững chắc. 

Về tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển thương mại, thể chế hóa việc 

thực hiện quy hoạch phát triển thương mại sau khi đY được phê duyệt. Trong 

đó, cần xác định rõ chủ thể tổ chức, quản lý việc thực hiện quy hoạch, trách 

nhiệm của các cấp các ngành trong việc xây dựng quy hoạch và "hậu quy 

hoạch" trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khi có sự biến đổi của thực 

tiễn làm cho quy hoạch lạc hậu, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy 

hoạch và các chế tài xử phạt đối với các trường hợp thực hiện không đúng quy 

hoạch, cơ chế xử lý các tranh chấp trong thực hiện quy hoạch. 
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Về xây dựng kế hoạch định hướng và hướng dẫn phát triển thương mại 

Cùng với việc xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn phát 

triển thương mại thì phải kết hợp xây dựng các chương trình mục tiêu, các 

chính sách đầu tư, tín dụng và các chính sách kinh tế khác để tạo điều kiện hỗ 

trợ và hướng dẫn phát triển các ngành, các địa phương và các thành phần kinh 

tế thực hiện kế hoạch. Mặt khác để đảm bảo cho kế hoạch thực hiện được 

đúng vai trò định hướng, hướng dẫn phát triển thương mại thì phải lấy thị 

trường làm đối tượng và căn cứ quan trọng nhất. Kế hoạch đó phải xác định 

được phương hướng, mục tiêu, cơ cấu phát triển thị trường và thương mại 

trong nước và thương mại quốc tế trong từng giai đoạn cũng như xác định 

được các biện pháp để đạt được mục tiêu đó, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế 

hàng hóa nhiều thành phần và hội nhập thương mại Lào với khu vực và thế 

giới. Mục tiêu của Kế hoạch hóa định hướng phát triển thương mại của Lào 

phải nhằm giữ một số cân đối lớn của thị trường và thương mại, ổn định thị 

trường trong nước, phát triển lưu thông hàng hóa, phát triển xuất nhập khẩu và 

đảm bảo hiệu quả quốc gia trong phát triển thương mại xử lý tốt quan hệ giữa 

thương mại và môi trường để đảm bảo phát triển thương mại bền vững. 

Về xây dựng kế hoạch phát triển thương mại. 

Để nâng ao chất lượng các kế hoạch phát triển thương mại phải trên cơ sở 

phân tích khoa học tình hình kinh tế - thương mại trong nước và trên thế giới 

gắn liền với thực hiện các chiến lược và quy hoạch phát triển thương mại. Sử 

dụng phương pháp hạch toán quốc gia theo hệ thống tài chính quốc gia SNA 

(System of National Account) để xác lập các cân đối vĩ mô được đo bằng các 

tiêu chuẩn tài chính, tiền tệ. Tức là sử dụng phương pháp giá trị và các chỉ tiêu 

giá trị là chính (thay vì sử dụng các chỉ tiêu hiện vật như trước đây trong cơ 

chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp). Trong đó, các chỉ tiêu về nhu 

cầu thị trường cần được biết coi trọng như: tổng quỹ mua, sức mua thực tế của 

toàn xY hội, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu, giá trị đồng nội tệ 
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của Lào trong quan hệ thanh toán thương mại quốc tế, nhu cầu của các nước 

bạn hàng xuất khẩu, chỉ số giá cả trong nước và giá xuất khẩu, các chỉ tiêu 

hiệu quả thương mại như tổng doanh thu và lợi nhuận… Theo đó, để xây dựng 

các phương án kế hoạch phát triển có chất lượng, Bộ Thương mại Lào phải tổ 

chức nghiên cứu, điều tra và dự báo về năng lực sản xuất và sức mua, về xu 

hướng và động thái thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu và thị trường 

các mặt hàng thiết yếu liên quan đến những cân đối lớn của nền kinh tế. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thương mại. Mặc dù yếu tố đầu 

tiên có tính quyết định đến tính hiện thực của kế hoạch là chất lượng của kế 

hoạch, nhưng công tác kiểm tra, đánh giá và tổng kết rút kinh nghiệm trong 

việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch cũng rất quan trọng. Mặt khác, 

tuy kế hoạch hóa định hướng, hướng dẫn phát triển thương mại không còn là 

kế hoạch có pháp lệnh hay quy chế về tổ chức xây dựng kế hoạch và ràng 

buộc trách nhiệm của các cơ quan lập kế hoạch. 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.    Hoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiện hệ thống chính sách quản lý thương mại trong điều kiện  hệ thống chính sách quản lý thương mại trong điều kiện  hệ thống chính sách quản lý thương mại trong điều kiện  hệ thống chính sách quản lý thương mại trong điều kiện 

hội nhập quốc tế.hội nhập quốc tế.hội nhập quốc tế.hội nhập quốc tế.    

Trong nền kinh tế thị trường, chiến lược và quy hoạch thương mại được 

thực hiện chủ yếu bằng công cụ chính sách liên quan đến thương mại. Điều 

quan trọng là phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hoạch 

định chính sách thương mại: 

- Nâng cao năng lực hoạch định chính sách thương mại của các cơ quan 

quản lý nhà nước về thương mại, đặc biệt là Bộ Thương mại. 

- Tăng cường đối thoại giữa các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý 

thương mại bằng cách tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ để thảo luận và trao 

đổi về chính sách thương mại nói riêng và chính sách kinh tế nói chung. 

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với các Bộ, ngành khác của Trung 

ương và địa phương trong việc hoạch định và thực hiện chính sách. Theo quy 

định của WTO các chính sách thương mại không chỉ bao hàm các chính sách 
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liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hóa và dịch vụ mà còn bao hàm cả các 

chính sách đầu tư liên quan đến thương mại, sở hữu trí tuệ liên quan đến 

thương mại, chính sách về môi trường, y tế và tiêu chuẩn lao động liên quan 

đến thương mại. 

- Tăng cường sử dụng các công cụ chính sách thương mại như thuế đối 

kháng, thuế chống phá giá, các tiêu chuẩn kỹ thuật, giảm dần mức thuế suất, 

chuyển các công cụ phi thuế sang thuế (thuế hóa). 

Phương hướng chung của hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý Nhà 

nước về thương mại là phải phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế WTO đồng 

thời bám sát đường lối, chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước. 

Muốn thực hiện điều đó, trước tiên phải rà soát lại hệ thống chính sách chung 

(thể hiện ở các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của Chính phủ) để bổ sung, 

đổi mới cho phù hợp với những điều kiện trong nước và quốc tế. Xây dựng  hệ 

thống chính sách quản lý vĩ mô về thương mại, bảo đảm sự quản lý thống nhất 

của Nhà nước đối với quá trình đa phương hóa, đa dạng hóa xuất nhập khẩu, 

nhằm đạt được những mục tiêu và đường lối của Đảng và chiến lược kinh tế - 

xY hội của nhà nước đY đề ra. Đồng thời chính sách thương mại phải nhằm thu 

hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các 

đơn vị sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ. 

* Đối với chính sách thương nhân. 

Trước hết là khuyến khích sự phát triển thành phần thương nghiệp tư 

nhân, hình thành và phát triển đông đảo các thương nhân đủ khả năng hoạt 

động không những thương mại nội địa mà cả thương mại quốc tế. Mở rộng 

quyền kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp cho thương nhân thuộc mọi thành 

phần kinh tế, kể cả các thương nhân đY là doanh nghiệp và các thương nhân 

chưa phải là doanh nghiệp. Mọi thương nhân theo quy định của pháp luật Lào 

nếu có thị trường, bạn hàng và đủ khả năng hoạt động thương mại quốc tế đều 
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được trực tiếp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa, 

không phụ thuộc vào ngành nghề, ngành hàng ghi trong giấy phép kinh doanh, 

hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. 

Khuyến khích và hỗ trợ các thương nhân tham gia đưa vào hàng lên các 

vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa để bán và phục vụ đồng bào đồng thời tổ 

chức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các vùng này. Nhà nước cần thực hiện 

chính sách trợ giá, trợ cước bán và mua hàng hóa ở các vùng núi cao cho các 

thương nhân. 

* Hoàn thiện chính sách lưu thông hàng hóa cần phải theo hướng tự do 

hóa thương mại nhằm phát huy khả năng tự điều tiết của thị trường trong việc 

xác lập các cân đối cung - cầu, ổn định giá cả thị trường trong nước. Trừ các 

mặt hàng cấm mua bán và các mặt hàng tác động lớn đến sản xuất và đời 

sống. Nhà nước phải quản lý bằng kế hoạch định hướng, các hàng hóa còn lại 

đều mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông tự do trên thị trường. 

* Ban hành chính sách và luật cạnh tranh. Hiện tại ở Lào chưa có luật 

riêng về cạnh tranh. Tuy nhiên chính sách cạnh tranh đY được thể hiện, dù 

chưa đầy đủ, trong luật doanh nghiệp và một số luật và quy định dưới luật của 

Nhà nước Lào, tạo môi trường pháp lý trong đó mọi thành phần kinh tế đều 

bình đẳng trước pháp luật, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh, Nhà 

nước cần sớm ban hành Luật cạnh tranh, chính sách cạnh tranh, coi cạnh tranh 

là qui luật của sự phát triển. 

* Hoàn thiện chính sách mặt hàng xuất nhập khẩu. 

Trước hết, phải xóa bỏ dần hết chế độ quản lý hạn ngạch định lượng và 

giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa hiện hành. Chỉ áp dụng chế độ quản lý 

hạn ngạch định lượng và có giấy phép đối với một vài mặt hàng và đối với thị 

trường xuất nhập khẩu do Chính phủ quy định từng thời điểm theo tương 

quan thương mại song phương. Trong trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu 

nào đó có hạn ngạch thì phải thực hiện đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu và bán 
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hạn ngạch xuất - nhập khẩu một cách công khai, minh bạch, công bằng, 

không phân biệt đối xử giữa các thành phần doanh nghiệp cần áp dụng chế 

độ quản lý hạn ngạch tự động để tạo điều kiện mềm dẻo linh hoạt cho các 

nhà xuất nhập khẩu hoạt động hết khả năng và khai thác mọi tiềm năng có 

thể của nền kinh tế và lợi thế trong và ngoài nước. Khi đY bỏ chế độ quản lý 

theo hạn ngạch, thì phải chuyển sang chế độ quản lý theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật, chất lượng… 

* Ban hành chính sách phát triển các khu thương mại tự do của Lào 

Xây dựng các khu thương mại tự do tại các điểm có điều kiện thuận lợi 

việc đi lại của khách hàng, khách du lịch, thuận lợi việc nhập hàng, xuất hàng 

hóa trên tất cả các địa bàn các tỉnh có cửa khẩu trong cả nước Lào, đặc biệt tập 

trung các thành phố lớn gần biên giới như: Thủ đô Viêng Chăn, Tỉnh 

Savănakhệt, Khăm Muộn, Chămpasăk, Luông Nậm Tha, Luông Pha Bang, 

Boly kh¨msay… 

* Xử lý mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại với bảo hộ sản xuất trong 

nước một cách hợp lý theo hướng sau: 

Một là: Cho phép tự do nhập khẩu và lưu thông trên toàn lYnh thổ đối với 

một số mặt hàng mà Lào không có lợi thế về sản xuất. Những mặt hàng đó 

Lào không đủ khả năng về vốn, kỹ thuật và nhân lực để tổ chức sản xuất. 

Những mặt hàng đó đối với Lào không đủ điều kiện để sản xuất vì thiếu các 

yếu tố đầu vào. Vốn kỹ thuật công nghệ, nhân lực, nguyên liệu trong nước hầu 

như không có. Nếu quyết tâm đầu tư sản xuất những mặt hàng đó khi vào 

AFTA và WTO trong vài năm nữa sẽ bị áp lực cạnh tranh của các nước lân 

cận, Nhà nước không thể bảo hộ như trước nữa, cuối cùng sẽ bị thất bại không 

thể cạnh tranh được. Như vậy không nên đầu tư sản xuất và không cần phải 

bảo hộ sản xuất trong nước đối với mặt hàng đó. 

Một số mặt hàng cho phép tự do nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, tạm 

nhập tái xuất, miễn thuế nhập khẩu và tự do lưu thông trên thị trường toàn 
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lYnh thổ mà không có hạn ngạch, không cần giấy phép nhập khẩu hay xuất 

khẩu, không đánh thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu. Những mặt hàng có thể 

áp dụng chính sách thương mại tự do đầu tiên ở Lào là: 

- Các loại xe ôtô, xe máy, máy móc, thiết bị, cơ giới… 

- Hàng điện tử Electronic, vi tính các loại (cả phần cứng và phần mềm), 

TV, tủ lạnh và máy điện thoại và phụ tùng thiết bị. 

- Vải công nghiệp, đồ da, giầy các loại. 

- Đồ trang sức cao cấp, đồng hồ, kính, nước hoa, vàng bạc, đá quý, kim 

hoàn… 

- Xăng dầu các loại và khí đốt. 

- Vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất. 

Những hàng hóa này là tư liệu sản xuất, là phương tiện học tập phục vụ 

cho đào tạo và phát triển con người, là công cụ lao động giải phóng sức lao 

động nặng nhọc của nhân dân. Nó là tài sản cá nhân, gia tài của gia đình, là tài 

sản vốn liếng của công ty, của các tổ chức chính trị, kinh tế, xY hội. Nó là 

phương tiện công cụ để nâng cao trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xY 

hội, đáp ứng thoả mYn đời sống vật chất ngày càng tăng của nhân dân. 

Hai là, tự do tạm nhập - tái xuất và dịch vụ quá cảnh đối với tất cả các 

mặt hàng mà nhà nước Lào và luật pháp quốc tế không cấm, không cần xin 

giấy phép Bộ Thương mại hay Sở Thương mại, chỉ cần thủ tục triển khai hải 

quan tại cửa khẩu nhập khẩu và cửa khẩu xuất khẩu. 

Ba là, tự do lưu thông kinh doanh thương mại trong nước, mở rộng chức 

năng kinh doanh trong giấy đăng ký, thu hẹp diện kinh doanh có điều kiện, 

doanh nghiệp chỉ cần một giấy đăng ký nhưng đầy đủ tất cả các ngành hàng, 

nhóm hàng được tự do kinh doanh và mở rộng các hoạt động sản xuất, chế 

biến, vận chuyển, sửa chữa, xây dựng, và các dịch vụ khác theo nhu cầu của 

thị trường. 
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Bốn là, tự do về giá cả đối với tất cả các mặt hàng, doanh nghiệp tự quy 

định giá cả mua bán hàng hóa theo quy luật thị trường, cung cầu và theo giá 

thoả thuận giữa người mua và người bán. Nhà nước không can thiệp việc quy 

định giá bất cứ loại sản phẩm hàng hóa nào trên thị trường, bỏ chế độ bù lỗ, 

bù giá cho các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh, chuyển sang 

thực hiện chính sách giá theo cơ chế thị trường - "Giá thả nổi" do thị trường 

quyết định. Nhà nước tham gia điều tiết giá thị trường bằng biện pháp kinh tế, 

thông qua quỹ hàng hóa dự trữ để "tung ra" thị trường khi cần thiết và có thể 

sử dụng doanh nghiệp nhà nước làm lực lượng trực tiếp tham gia điều tiết thị 

trường. Nhà nước chỉ quy định giá bán tài nguyên, giá trị thuê đất đai nhưng 

tất cả đều phải thông qua đấu thầu. 

Năm là, bỏ chế độ sản xuất trong nước theo kiểu "độc quyền" doanh 

nghiệp nhà nước bằng các biện pháp hàng rào thuế quan và hạn ngạch, chuyển 

sang cơ chế cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, trên cơ sở lợi ích của 3 bên: nhà 

kinh doanh, nhà nước và nhân dân. Thay vào đó là Nhà nước thực hiện chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp bằng những chính sách và biện pháp cơ bản sau: Hỗ 

trợ bằng vốn tín dụng và lYi suất ưu đYi, hỗ trợ đất đai, đền bù giải phóng mặt 

bằng, miễn giảm thuế thu nhập,… nhằm mục đích khuyến khích và phát triển 

kinh tế và thương mại Lào trong thời gian tới. 

* Đối với chính sách thuế xuất nhập khẩu và thuế kinh doanh nội địa 

được thực hiện theo các hướng chủ yếu sau: 

- Xóa bỏ dần hàng rào thuế quan xuất nhập khẩu sớm hơn thời hạn quy 

định của ASEAN theo bảng biểu, tờ khai cho đơn giản và phù hợp mẫu chung 

của CEPT. 

- Thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) thay cho thuế doanh 

thu hiện nay. Tuy nhiên, cần phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chứng từ, 

hóa đơn và cách thức thực hiện để tránh gây tình trạng xáo trộn khi thay đổi 
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cách tính thuế và hạn chế được những tiêu cực như trốn thuế và gian lận 

thương mại… 

- Hoàn thiện chính sách thuế thương mại nội địa. 

Nhà nước cần phải ban hành chính sách phát triển và chính sách thuế đặc 

biệt đối với sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương 

mại nông thôn. Nhà nước ban hành một chế độ thuế ưu đYi (hoặc miễn giảm 

trong thời hạn 3-5 năm), thành hệ thống thuế riêng cho vùng sâu, vùng xa, 

nông thôn, miền núi, đối với các hộ thuộc diện đói nghèo (hiện tại chiếm 39% 

dân số cả nước). 

* Thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư sản xuất và xuất khẩu. 

Chính sách hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu là một chính sách thương mại 

quan trọng nhằm mục tiêu đẩy mạnh sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu và 

hàng hóa xuất khẩu. Đối với CHDCND Lào, hỗ trợ xuất khẩu và bảo hiểm 

xuất khẩu, phải kết hợp chặt chẽ với các chính sách đầu tư nước ngoài (trực 

tiếp và gián tiếp). Trong thời gian tới, hỗ trợ xuất khẩu và bảo hiểm xuất khẩu 

có thể được thực hiện theo các hình thức cơ bản sau: 

- Thành lập ngân hàng xuất nhập khẩu Lào (LAO EXIM BANK) cung 

cấp tín dụng xuất khẩu, nhằm hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất và xuất khẩu đối với 

các loại hàng hóa xuất khẩu chủ lực mũi nhọn, hỗ trợ về vốn trực tiếp cho một 

số doanh nghiệp chuyên xuất khẩu một số nông sản hàng hóa ứ đọng hoặc dư 

thừa của nông dân và thị trường tiêu thụ ở nước ngoài gặp khó khăn, hỗ trợ tín 

dụng với lYi suất ưu đYi hoặc miễn thuế xuất khẩu cho một số hàng hóa nông 

sản, hỗ trợ tín dụng xuất khẩu với lYi xuất ưu đYi hoặc miễn thuế thu nhập từ 

hoạt động xuất khẩu cho tất cả sản phẩm hàng hóa hoặc sản phẩm chế biến 

vào những thời điểm thích hợp. 

- Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tái đầu tư và thưởng xuất khẩu 

cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa theo thành tích 

đạt được của mỗi công ty. Trong đó ưu đYi đối với doanh nghiệp xuất khẩu 

được mặt hàng mới, mở được thị trường mới. Hình thức trợ cấp và tái đầu tư 
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theo nhiều hình t hức như: trích thưởng, miễn thuế, lYi suất tín dụng ưu đYi, các 

biện pháp hỗ trợ khác. Mục tiêu của chính sách hỗ trợ tái đầu tư xuất khẩu là nhằm 

thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài FDI, khuyến khích các doanh nghiệp đầu 

tư vào sản xuất hàng xuất khẩu và hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất - 

nhập khẩu tìm kiếm thị trường mới, và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

3.3.4. Hoàn thiện các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước 3.3.4. Hoàn thiện các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước 3.3.4. Hoàn thiện các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước 3.3.4. Hoàn thiện các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước 

về thương mại tương thích với các thông lệ quốc tế.về thương mại tương thích với các thông lệ quốc tế.về thương mại tương thích với các thông lệ quốc tế.về thương mại tương thích với các thông lệ quốc tế.    

Hoàn thiện các công cụ chính sách đòn bẩy kinh tế phải phù hợp với lộ 

trình cam kết trong AFTA, Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào, chuẩn bị 

tốt các điều kiện để gia nhập WTO có hiệu quả, phải phù hợp với tiến trình mở 

cửa và hội nhập vào kinh tế các nước khu vực và thế giới, mà trước nhất là hội 

nhập về thương mại, phục vụ và góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 

và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải vừa đảm bảo lợi ích quốc gia vừa 

thúc đẩy nhanh quá trình tự do hóa thương mại, tận dụng được các lợi thế và 

khắc phục các hạn chế của tự do hóa thương mại tác động xấu đến phát triển 

thị trường nội địa, theo hướng sau đây: 

- Các công cụ chính sách trong quản lý nhà nước về thương mại trên thị 

trường nội địa phải đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với các thông lệ quốc tế để áp 

dụng thống nhất cho mọi thành phần kinh tế tham gia trên thị trường. 

- Các công cụ về tài chính như thuế, phí; các công cụ về tiền tệ như lYi 

suất, thị trường mở, tỷ giá hối đoái phải đổi mới phù hợp với lộ trình mở cửa 

và hội nhập theo nguyên tắc "có đi, có lại", trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế 

so sánh của quốc gia để tận dụng triệt để các cơ hội và vượt qua thách thức khi 

tiến hành hội nhập. 

- Công cụ chính sách đòn bẩy quản lý thương mại phải đổi mới theo 

hướng minh bạch, rõ ràng cùng với việc giảm thuế và bYi bỏ các hàng rào phi 

thuế quan thuế cho phù hợp với lộ trình như đY cam kết, đồng thời phải bảo vệ 

được sản xuất trong nước và bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước, phải tạo 

điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế. 
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- Xóa bỏ những quy định trong các công cụ chính sách mà thế giới không 

thừa nhận, đồng thời xây dựng bổ sung và triển khai vận hành các quy định 

mà các nước, đặc biệt là các nước thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO) thừa nhận. 

- Đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ, cần chọn một số dịch vụ có lợi thế 

so sánh để mở cửa hội nhập dần từng bước tiến tới xóa bỏ độc quyền về dịch 

vụ trên thị trường Lào. 

3.3.3.3.3.3.3.3.5555. . . . Hoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về thương mại cơ chế quản lý Nhà nước về thương mại cơ chế quản lý Nhà nước về thương mại cơ chế quản lý Nhà nước về thương mại    

Một là: xác định vai trò, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quản lý Nhà 

nước về thương mại trong điều kiện bỏ phương pháp quản lý "Bộ chủ quản" 

doanh nghiệp. Bộ Thương mại có chức năng tham mưu cho Chính phủ quản lý 

vĩ mô đối với thương mại trên phạm vi toàn quốc, thúc đẩy, phát triển sản xuất 

hàng hóa, chuyển đổi kinh tế tự nhiên thành phần kinh tế hàng hóa, làm cho 

thị trường trong nước phát triển có khả năng hòa nhập vào thị trường khu vực 

và quốc tế. Bộ Thương mại quản lý vĩ mô về thương mại trong phạm vi cả 

nước bằng pháp luật và quy chế, có sự phân cấp quản lý giữa Trung ương và 

địa phương, thực hiện những chức năng quản lý (chức năng tạo lập môi 

trường, chức năng định hướng chiến lược và hướng dẫn, chức năng tổ chức, 

chức năng điều tiết, chức năng kiểm tra), thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do 

Chính phủ giao phó. 

Hai là, phân cấp quản lý rõ ràng giữa Trung ương và địa phương. Cơ chế 

phối hợp, kết hợp trong ngành và liên ngành phải đơn giản, ít khâu nhất tránh 

những chồng chéo, bằng cơ chế "một cửa, một dấu, một chìa khóa". 

Ba là, đổi mới phương pháp tổ chức và sử dụng công cụ tổ chức theo 

hướng tinh giản tổ chức bộ máy và cán bộ. Cơ quan Trung ương phải gọn nhẹ 

mà có hiệu quả, tăng cường lực lượng cán bộ chuyên viên giỏi xuống cơ sở, 

cung cấp phương tiện và ngân sách cho địa phương, thực hiện chế độ lương, 

phụ cấp cho cán bộ quản lý thương mại theo hướng: cán bộ ở địa phương 
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lương cao hơn ở trên Bộ, cán bộ ở vùng sâu vùng xa nơi khó khăn, nguy hiểm 

phụ cấp cao hơn ở thành phố, thị xY. Thậm chí phải tiến tới lương cán bộ quản 

lý phụ thuộc vào kết quả và hiệu quả kinh doanh, quản lý của cấp dưới và 

doanh nghiệp, cơ sở mình quản lý. 

Bốn là, xóa bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết làm cản trở hoạt 

động thương mại, chủ yếu là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: bỏ giấy phép 

nhập khẩu, xuất khẩu mà cần ban hành các quy chế mới như sau: 

- Chuyển tất cả việc đăng ký kinh doanh trong nước và các loại và các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ngoài cho địa phương tổ chức thực hiện 

gồm: đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, đăng ký kinh doanh sản xuất nông - 

lâm - công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công - mỹ nghệ, xây dựng, dịch vụ 

vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh bán buôn, bán lẻ, khai thác 

thu mua, chế biến các loại sản phẩm hàng hóa… 

- Chuyển các quy định về quản lý chuyên ngành sang quản lý theo tiêu 

chuẩn kỹ thuật và chiến lược, đăng ký mY số xuất nhập khẩu cho những hoạt 

động xuất nhập khẩu để thuận tiện trong việc quản lý cán cân thương mại, thu 

nhập thống kê và thực hiện các thủ tục hải quan và áp dụng hệ thống báo cáo 

qua mạng Internet. 

- Bỏ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với phần lớn hầu hết các mặt 

hàng đang chịu sự quản lý bằng giấy phép nhập khẩu hoặc hạn chế định 

lượng. Chỉ thực hiện đối với một số mặt hàng do Chính phủ trực tiếp quản lý 

được chuyển sang hình thức giấy phép tự động, chỉ giữ lại quản lý theo các 

hình thức này đối với những mặt hàng liên quan đến sức khoẻ con người, động 

thực vật hoang dY, di sản có liên quan đến an ninh quốc phòng… 

Năm là, tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật còn thiếu như luật chống 

bán phá giá, luật mở rộng xuất khẩu và luật kiểm soát nhập khẩu. Tích cực 

phê chuẩn các công ước quốc tế về thương mại quốc tế và ký kết các hiệp định 

thương mại với các nước để tạo cơ sở pháp lý cao hơn cho các hoạt động 
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thương mại của các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi phải tăng cường vai trò 

của Quốc hội và Chính phủ trong việc ban hành các văn bản pháp luật về 

thương mại. 

- Tăng cường hiệu lực thực hiện các quy định pháp luật về thương mại. 

Các quy định về pháp luật thương mại cần được thực hiện nghiêm minh, hạn 

chế tiêu cực đến mức tối đa. Hoàn thiện từng bước bộ máy công quyền về 

thương mại và các cơ quan xử lý các tranh chấp thương mại, đặc biệt là cần 

cải tiến phương thức hoạt động của cơ quan trọng tài thương mại trong việc 

thực hiện các quy định pháp luật về thương mại để đảm bảo kỷ cương, trật tự 

trong lĩnh vực thương mại. 

- Cải tiến Luật doanh nghiệp, mở rộng quyền hạn, đa dạng hóa, đa chức 

năng, đa ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp theo chủ trương "Dân được 

làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm". Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý 

hoạt động xuất nhập khẩu phải thực hiện quản lý theo tinh giảm các loại thủ 

tục hành chính trong thương mại ở tất cả các khâu thủ tục quản lý nhà nước 

đối với hoạt động thương mại kể cả hoạt động thương mại chính ngạch và tiểu 

ngạch, các hoạt động tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh,… Chỉ có 

như vậy mới tạo ra cơ hội tốt và môi trường pháp lý thông thoáng cho các 

doanh nghiệp tham gia cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

Sáu là, ban hành quy chế khen thưởng đối với doanh nhân hoạt động 

thương mại trong nước, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế và 

xóa đói giảm nghèo ở nông thôn vùng sâu vùng xa, khen thưởng đối với doanh 

nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, nâng cao "tiêu chuẩn chất lượng sản 

phẩm" trên cơ sở đó khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến chất lượng hàng 

hóa xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhằm gia tăng được khả năng cạnh tranh 

của hàng hóa, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu, bảo đảm chữ tín lâu dài với các 

bạn hàng. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng quy định về tiêu chuẩn 

quốc tế trong sản xuất hàng xuất khẩu như ISO 9000 và ISO 14000. Những 
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doanh nghiệp nào đY được cấp chứng nhận về tiêu chuẩn này sẽ được hưởng 

các ưu đYi về xuất khẩu và nhập khẩu. 

Bảy là, đổi mới phương tiện quản lý vĩ mô theo hướng công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa. ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về 

thương mại để cập nhật thông tin quản lý nhanh chóng kịp thời. 

3.3.3.3.3.3.3.3.6666. . . . Hoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiệnHoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại Lào tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại Lào tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại Lào tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại Lào    

Hoàn thiện về tổ chức bộ máy quản lý thương mại cần phải có giải pháp 

cụ thể như sau: 

+ Căn cứ vai trò, chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại 

trong điều kiện mới cần sắp xếp và tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước về 

thương mại Lào hiện nay theo hướng hiệu lực và hiệu quả phù hợp với các 

điều kiện của WTO. 

Phải tập trung tăng cường hiệu lực của pháp luật và hiệu lực quản lý hành 

chính của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính Trung ương, địa 

phương và cơ sở, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý và quyền 

hạn của các cấp để đảm bảo việc xử lý giải quyết vấn đề được đúng đắn và kịp 

thời, có kỷ cương, trong sạch nghiêm minh, phù hợp với cơ chế thị trường và 

có sự kiểm soát, xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa các ngành Trung ương với 

nhau, giữa các cấp quản lý Nhà nước với nhau một cách thống nhất; sử dụng 

công nghệ và phương pháp hiện đại trong quá trình Nhà nước. Hạn chế loại trừ 

bệnh quan liêu làm việc thông qua nhiều cấp nhiều khâu và tệ tham nhũng. 

Quyết định Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào số 78/TT, ngày 

14/6/2002, về chức năng quản lý Nhà nước đối với thương mại. Bộ máy quản 

lý Nhà nước về thương mại "Bộ thương mại có chức năng tham mưu cho 

Chính phủ quản lý vĩ mô đối với thương mại trên phạm vi toàn quốc; thúc đẩy, 

phát triển sản xuất hàng hóa; chuyển đổi kinh tế tự nhiên thành kinh tế hàng 

hóa, làm cho thị trường trong nước phát triển có khả năng hòa nhập thị trường 

khu vực và quốc tế. Bộ Thương mại quản lý vĩ mô về thương mại trong phạm 
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vi cả nước bằng pháp luật và quy chế,  có sự phân cấp quản lý giữa Trung 

ương và địa phương, làm rõ chức năng quản lý hành chính Nhà nước và chức 

năng quản lý kinh doanh". 

Từ những chủ trương chính sách kinh doanh đối ngoại của Đảng và Nhà 

nước Lào, chức năng nhiệm vụ quản lý hành chính kinh tế Nhà nước là quản 

lý vĩ mô, cuộc cải cách hành chính nhà nước theo hướng gọn nhẹ, ít khâu 

trung gian, tiết kiệm, các bộ không trực tiếp quản lý doanh nghiệp, không phải 

là "cơ quan chủ quản" của doanh nghiệp nữa, mà cần phải xác định lại vai trò, 

chức năng và nhiệm vụ quản lý vĩ mô mới của các cơ quan quản lý nhà nước 

về kinh tế, trong đó có thương mại. Theo hướng thống nhất trong toàn quốc, 

phù hợp với sự phát triển thị trường thông suốt trong cả nước và quan hệ hữu 

cơ giữa thị trường trong nước với thị trường thế giới. 

Theo phương hướng chung đó, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về 

thương mại ở Lào cần được cơ cấu lại như sau: 

* Bộ Thương mại Lào: 

- Về chức năng, nhiệm vụ: ngoài các chức năng, nhiệm vụ đY được quy 

định tại Quyết định số 78/TT (2002) của Thủ tướng Chính phủ, cần bổ sung 

thêm nhiệm vụ hoạch định chính sách cạnh tranh, chính sách thuế xuất, nhập 

khẩu, chính sách hải quan, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách 

chất lượng hàng hóa, chính sách thương hiệu và nhYn hiệu sản phẩm, chính 

sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu. 

- Về cơ cấu tổ chức: đổi tên các đơn vị: Vụ Nội thương thành Vụ Thương 

mại trong nước, Vụ Ngoại thương thành Vụ xuất, nhập khẩu, Viện Nghiên cứu 

Thương mại đa liên, Vụ Chính sách thị trường ngoài nước, Trường Đại học 

Thương mại Lào. Tại các Sở Thương mại về trực thuộc Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố để thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế theo địa bàn lYnh 

thổ từng địa phương. 
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* Tổ chức Bộ máy quản lý thương mại cấp tỉnh, thành phố là: Sở Thương 

mại. Trong trường hợp này được tổ chức lại và trực thuộc UBND các tỉnh 

thành phố, thực hiện vai trò, chức năng và nhiệm vụ, tham mưu, giúp việc cho 

UBND quản lý Nhà nước về môi trường phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố. Vì 

thế cần xác định lại cơ cấu tổ chức, cải tiến bộ máy quản lý vĩ mô ngành 

thương mại cấp địa phương (tỉnh, thành phố) trong những thập kỷ tới. 

* Tổ chức Bộ máy quản lý thương mại cấp cơ sở, cấp quận, huyện. 

Do chức năng quận, huyện là đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện chỉ tiêu 

kế hoạch kinh tế tài chính cấp cơ sở, cho nên địa phương làm nhiệm vụ tổ 

chức thực hiện cụ thể chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại 

trên phạm vi địa bàn quận huyện, chủ yếu là: Đăng ký kinh doanh bán lẻ; 

quản lý thị trường, giá cả, quản lý chợ; chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, đầu cơ, các hành vi lừa đảo khác; Bảo vệ quyền lợi của người tiêu 

dùng về cân đong đo đếm, kiểm tra an toàn thực phẩm, sức khoẻ, thực hiện 

văn minh thương mại trên địa bàn quận huyện. 

Vì thế cần phải tổ chức, cải tiến bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại 

ở cấp quận huyện trong thời gian tới là sát nhập toàn bộ phòng thương mại 

quận huyện hiện nay vào Phòng Tài chính quận huyện thành phòng tài chính 

và thương mại quận huyện. 

* Trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại Lào 

có thể áp dụng tham khảo một số mô hình của các nước tiên tiến như: Bộ Kinh 

tế (Pháp), Bộ Công nghiệp (Nhật bản và Philippin), Bộ Ngoại giao và Thương 

mại (Australia), Bộ Công thương (Việt Nam),… 

3.3.3.3.3.3.3.3.7777. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thương mại của Lào . Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thương mại của Lào . Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thương mại của Lào . Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thương mại của Lào 

hiện nay.hiÖn nay.hiÖn nay.hiÖn nay.    

Đặc điểm của đội ngũ cán bộ lYnh đạo, quản lý thương mại Lào hiện nay 

mặc dù có bước tiến mới cao hơn trước. Tuy nhiên có những cán bộ lYnh đạo 

quản lý cấp cao của ngành còn bị ảnh hưởng nặng nề của cơ chế quản lý quan 
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liêu, bao cấp và trình độ chuyên môn, luật pháp quốc tế và ngoại ngữ kém, 

thiếu kinh nghiệm quản lý tiên tiến, còn đội ngũ cán bộ chuyên viên, chuyên 

gia nghiệp vụ thì kém trình độ và trách nhiệm, có một số bị sa lầy tệ nạn tham 

nhũng, thiếu trong sạch. Nhìn toàn bộ máy thì có thể nói rằng cán bộ lYnh 

đạo, quản lý thương mại Lào hiện nay "vừa thừa lại vừa thiếu", dẫn đến hệ quả 

của bộ máy quản lý nhà nước kém hiệu lực và hiệu quả. 

Do vậy, vấn đề bức xúc hiện nay là phải nhanh chóng tăng cường công 

tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp 

vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tác phong, lề lối làm việc khoa học, nhằm đáp ứng 

yêu cầu phát triển của xu thế mới về tự do hóa thương mại hiện nay. 

* Phương hướng đào tạo cán bộ quản lý thương mại Lào trong thời gian tới. 

Trong xu thế mới hiện nay đang cần những cán bộ lYnh đạo và quản lý 

thương mại có tầm nhìn chiến lược, tổng quát, hiểu biết đặc điểm và xu thế 

thương mại quốc tế, nắm vững thực tiễn của đất nước và biết vận dụng lợi thế 

so sánh khi hoạch định chính sách cơ chế quản lý mới, có trình độ năng lực 

tương xứng với nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện hiện nay cán bộ lYnh 

đạo, quản lý thương mại có lập trường chính trị vững vàng là chưa đủ mà còn 

phải có năng lực về quan hệ kinh tế thương mại quốc tế, trình độ ngoại ngữ, 

nắm vững một cách sâu sắc đặc điểm lợi thế của đất nước và biến vận dụng 

một cách sáng tạo. 

Cần phải phân loại và đánh giá lại đúng thực trạng đội ngũ cán bộ hiện 

nay: một là, đội ngũ cán bộ lYnh đạo, quản lý: hai là, chuyên gia, chuyên viên 

nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn: ba là, các nhân viên phục vụ. 

Chúng ta cần tăng cường đầu tư để nâng chất lượng nguồn nhân lực tiêu 

chuẩn hóa, chuyên môn hóa, nhất là cán bộ lYnh đạo và quản lý. 

Về đối tượng đào tạo. Trước hết là chú trọng đào tạo cán bộ lYnh đạo, 

quản lý cấp vụ, cục, sở, đào tạo những nhà hoạch định chính sách, pháp 

luật, đào tạo các chuyên viên giỏi về nghiệp vụ, pháp luật thương mại quốc 
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tế, đồng thời phải tập trung đào tạo cán bộ quản lý cấp cơ sở: phòng thương 

mại quận huyện. 

Về nội dung đào tạo. Cần đào tạo đạo đức và tài năng. Trong điều kiện 

kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập thì cán bộ thương mại cần luôn luôn 

phải trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng "cần, kiệm, liêm chính, chí công, 

vô tư" (Hồ Chí Minh). Đồng thời, phải nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên 

môn, năng lực lYnh đạo quản lý vĩ mô về thương mại theo luật pháp Nhà nước 

và luật pháp và thông lệ thương quốc tế. 

Về hình thức tổ chức. Cần kết hợp các lớp đào tạo trong nước và chú 

trọng gửi ra nước ngoài đào tạo. Đào tạo trong nước, phải đầu tư nâng cấp 

trung tâm tập huấn của Bộ Thương mại hiện nay thành "Trường Đại học 

Thương mại", vừa làm nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ lYnh đạo quản lý cấp Vụ, 

Cục, Sở, tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn cho các chuyên viên, nghiệp vụ quản 

lý; đồng thời làm nhiệm vụ đào tạo cơ bản chính quy dài hạn trung cấp, đại 

học thương mại đối với lớp cán bộ kế thừa tương lai. Đồng thời phải tranh thủ 

sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước đào tạo theo chương trình tập huấn ngắn hạn  

hay chương trình  học dài hạn ở một số nước phát triển, tranh thủ sự giúp đỡ, 

viện trợ kinh nghiệm về quản lý, giúp về chuyên gia quản lý kinh tế thương 

mại của các nước bạn như Việt Nam, Trung Quốc. 

Muốn đào tạo đội ngũ cán bộ lYnh đạo, quản lý thương mại đáp ứng với 

yêu cầu phát triển của ngành trong điều kiện mới đòi hỏi phải có những giải 

pháp thích hợp sau đây: 

Thứ nhất, xây dựng quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo cán bộ thương mại. 

Về căn cứ để xây dựng quy hoạch đào tạo bao gồm: 

+ Căn cứ phương hướng chiến lược phát triển thương mại từ nay đến năm 

2020, đặc biệt là căn cứ vai trò chức năng nhiệm vụ mới về quản lý Nhà nước 

(vĩ mô) về thương mại trong thời gian tới phù hợp với xu hướng tự do hóa 

thương mại và toàn cầu hóa kinh tế. 
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+ Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ của Đảng và Nhà 

nước Lào là căn cứ vào yêu cầu sử dụng cán bộ trong toàn ngành là cơ sở, địa 

phương và Trung ương và nhu cầu của các đơn vị doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế trước mắt và lâu dài. 

+ Phải tiến hành khảo sát, nghiên cứu để đánh giá đúng đắn những mặt 

mạnh và những điểm yếu kém của đội ngũ cán bộ để xác định quy hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng thích hợp. 

+ Căn cứ vào khả năng và điều kiện của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ ở trong nước và sự hợp tác, giúp đỡ ở bên ngoài. Đó là những điều kiện về 

đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý giáo dục, là khả năng đầu trư 

ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ 

thuật, xây dựng nội dung chương trình đào tạo theo hướng hiện đại hóa. 

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thương mại trong thời gian 

tới, trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lYnh đạo, quản lý toàn 

ngành thương mại hiện nay, cũng như trong thời gian sắp đến. Mục tiêu đó 

phải đáp ứng yêu cầu sử dụng cán bộ của từng cấp, từng đơn vị. Mục tiêu đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ bao gồm mục tiêu trong nước và mục tiêu đào tạo cán 

bộ ở nước ngoài. 

+ Xác định rõ cơ cấu đội ngũ về chuyên môn của từng cấp đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ lYnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, chuyên gia, và nhân viên 

nghiệp vụ. Về cơ cấu độ tuổi cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải kết hợp các 

độ tuổi khác nhau, đảm bảo tính kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ. Mặt 

khác, trong quy hoạch còn phải mang tính đến cán bộ dân tộc thiểu số, phụ 

nữ, con em gia đình cách mạng, con em cán bộ lYnh đạo Đảng và Nhà nước, 

điều này thể hiện được cơ cấu giai tầng xY hội, bộ tộc và giới tính, tránh tình 

trạng coi nhẹ mặt này, tuyệt đối hóa mặt kia. 

+ Tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện quy hoạch: có xác định đúng 

tiêu chuẩn chức danh cán bộ là cơ sở để xác định mục tiêu, nội dung, phương 

pháp đào tạo bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của từng loại cán bộ. 
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Về đối tượng cần được đưa vào đào tạo, bồi dưỡng: 

Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lYnh đạo, quản lý kinh tế phải xác 

định được nguồn cán bộ đưa vào đào tạo, bồi dưỡng. Mỗi cấp, mỗi ngành phải 

tạo nguồn cán bộ để đưa vào quy hoạch đào tạo bồi dưỡng. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đòi hỏi phải có cơ quan chuyên môn 

về quản lý giáo dục đào tạo tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học theo sự chỉ 

đạo của các cấp có thẩm quyền về phải được phê duyệt để đảm bảo giá trị 

pháp lý trong khi thực thi quy hoạch. Vì vậy phải đầu tư thành lập lại "Trường 

Đại học Thương mại Lào". 

Thứ hai, đầu tư xây dựng trường đại học Thương mại Lào chính quy. 

Trường Đại học Thương mại Lào có vị trí quan trọng, vì đó là nơi thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao những kiến thức, năng 

lực và phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ lYnh đạo, quản lý 

toàn ngành theo mục đích, yêu cầu sử dụng cán bộ, góp phần tích cực xây 

dựng đội ngũ cán bộ lYnh đạo, quản lý thương mại của Đảng, Nhà nước Lào. 

Đáp ứng yêu cầu sử dụng cán bộ của các cơ quan quản lý vĩ mô và nhu cầu 

doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh hiện nay và tương lai. 

Thứ ba, ban hành chính sách và chế độ đào tạo của trường đại học 

Thương mại Lào. 

Để tránh tình trạng coi nhẹ chất lượng bồi dưỡng, nội dung giảng dậy cần 

phải có quy chế quản lý về mặt Nhà nước đối với trường, tăng cường công tác 

kiểm tra đôn đốc thực hiện tốt. Chính sách, chế độ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ là một giải pháp quan trọng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ. Do đó trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần phải có 

chế độ, chính sách động viên, khuyến khích hoặc bắt buộc ở chứng mực nhất 

định đối với các đối tượng cần được đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách chế 

độ đối với các cán bộ làm công tác đào tạo bồi dưỡng. 
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Chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bao gồm các chính sách 

tuyển sinh, chế độ đYi ngộ, quy chế dạy và học, sắp xếp công tác sau tốt 

nghiệp. Chế độ chính sách bảo đảm đời sống của người học, cán bộ, giáo viên 

và công nhân viên thống nhất của Bộ Giáo dục như: nhà ở, điện nước, học 

bổng, phương tiện đi lại, khen thưởng… 

Thứ tư, tăng cường sự hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ. 

Song song với việc đào tạo trong nước, một điều hết sức quan trọng hiện 

nay là phải tranh thủ và tăng cường sự hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo 

cán bộ thương mại, mới có thể tiếp thu kiến thức mới về khoa học kỹ thuật và 

phương pháp quản lý hiện đại của thế giới áp dụng vào CHDCND Lào. Hợp 

tác quốc tế về đào tạo cán bộ phải đa dạng hóa, dưới nhiều hình thức khác 

nhau. Chủ yếu là phải tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước để gửi cán bộ 

cấp vụ, cục, sở và chuyên viên cao cấp của ngành sang học tập nghiên cứu tại 

các nước tiên tiến theo chương trình ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời phải tranh 

thủ sự giúp đỡ, viện trợ của các nước bạn như Việt Nam, Trung Quốc, Thái 

Lan,… theo hệ đào tạo dài hạn chính quy cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ để xây 

dựng đội ngũ cán bộ trẻ, kế cận sau này. 

Thứ năm, tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng đối với công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lYnh đạo, quản lý, 

các cấp uỷ Đảng cần phải: 

Chỉ đạo Đảng uỷ cấp dưới, thủ trưởng các cơ quan quan tâm đến công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lYnh đạo từng cấp, có kế hoạch cụ thể và thống 

nhất với quy hoạch chung để góp phần tăng cường nâng cao chất lượng đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Chỉ đạo thực hiện và triển khai, theo dõi một cách sát sao, nhằm nâng 

cao chất lượng dạy và học, tổng kết kết quả thực hiện các chế độ, chính 

sách, đối với cán bộ giảng dạy, việc bố trí sử dụng cán bộ đY được đào tạo, 

bồi dưỡng. 
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3.3.83.3.83.3.83.3.8. Nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại. Nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại. Nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại. Nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại    

a. Thứ nhất, trong giai đoạn trước mắt cùng với việc tiếp tục đổi mới thể 

chế và cải cách thủ tục hành chính Nhà nước tập trung vào những vấn đề chủ 

yếu sau đây: 

1. Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Chính phủ, 

Bộ Thương mại và chính quyền địa phương trong việc quản lý nhà nước về 

thương mại trong tình hình và điều kiện mới. 

2. Cải cách thủ tục hành chính nhà nước đối trong lĩnh vực thương mại 

theo hướng cơ chế "một cửa, một dấu". 

3. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, chế độ trách nhiệm của cán bộ, công 

chức theo yêu cầu mới, coi trọng cả về phẩm và năng lực, trình độ chuyên 

môn, kỹ năng hành chính được coi là trọng tâm của cải cách hành chính. 

4. Phát huy dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch về thể chế, 

chính sách và hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nhân 

hoạt động. 

5. Cần có một đội ngũ cán bộ công chức liêm khiết, có tinh thần trách 

nhiệm cao và thạo việc cả về chuyên môn và về quản lý hành chính để bộ máy 

Nhà nước hoạt động tốt, có hiệu lực và hiệu quả, bảo đảm dân chủ và tiến tới 

hiện đại. 

6. Đấu tranh chống tham nhũng, chống tham ô lYng phí là vấn đề rất 

quan trọng của đổi mới về quản lý nhà nước về thương mại Lào hiện nay. 

b. Thứ hai: Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. 

- Tuyển chọn qua thi cử cán bộ quản lý cấp cao từ thứ trưởng và vụ 

trưởng, giám đốc sở, tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp nhà nước trước 

khi đề bạt, bổ nhiệm. Thi tuyển chọn cán bộ công chức quản lý và nghiệp vụ, 

chuyên viên cao cấp trong ngành thương mại. 
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- Thực hiện cơ chế thi tuyển trước khi nâng ngạch, đề bạt, sắp xếp, bổ 

nhiệm, sử dụng theo cấp bậc trình độ và năng lực và đào tạo. 

- Thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ từ cấp Bộ trưởng, thứ trưởng, cấp 

vụ trưởng, giám đốc sở, tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp nhà nước. 

- Tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa nghiệp vụ chuyên môn thương mại 

đối với cán bộ quản lý. 

- Thực hiện chế độ công lương và phụ cấp theo hướng "khoán" thu chi 

hàng năm. Đặc biệt ưu tiên chế độ và phụ cấp theo hướng khuyến khích công 

tác cơ sở, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nguy hiểm 

(lương và phụ cấp phải tăng dần). 

3.3.3.3.3.3.3.3.9999. Tăng. Tăng. Tăng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoàn thiện chính  hoàn thiện chính  hoàn thiện chính  hoàn thiện chính 

sách sách sách sách quản lý Nhà nước về thương mại.quản lý Nhà nước về thương mại.quản lý Nhà nước về thương mại.quản lý Nhà nước về thương mại.    

Đảng NDCM Lào là Đảng của giai cấp công nhân, nông dân và trí thức 

yêu nước, là Đảng Mác - Lênin chân chính. Đảng NDCM Lào là "hạt nhân" 

lYnh đạo trong hệ thống chính trị của Lào, người tổ chức và lYnh đạo toàn diện 

mọi thắng lợi của cách mạng Lào, để xây dựng và phát triển kinh tế - xY hội 

của đất nước Lào theo định hướng XHCN: hòa bình, độc lập, dân chủ, thống 

nhất và thịnh vượng. 

Từ trước đến nay, Đảng NDCM Lào luôn luôn quan tâm chỉ đạo và lYnh 

đạo sát sao đối với ngành thương mại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế xY hội do Đảng giao phó. Trong hoàn cảnh và điều kiện mới 

để làm tròn chức năng và nhiệm vụ của ngành thương mại thì hơn bao giờ hết 

là phải tăng cường sự lYnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về 

thương mại. Điều đó phải thể hiện ở các mặt sau đây: 

1. Đường lối, chủ trương của Đảng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong 

chiến lược quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thương mại của 

Nhà nước Lào. 
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2. Đảng lYnh đạo, chỉ đạo trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

thương mại phù hợp với pháp luật và thông lệ thương mại quốc tế, tham gia 

vào các công ước có liên quan đến thương mại quốc tế, trong việc hoạch định 

chính sách, cơ chế và xây dựng các văn bản pháp lý thương mại. 

3. Tăng cường sự lYnh đạo tập trung thống nhất của Đảng và sự quản lý 

của Nhà nước. Vì vậy cần phải làm rõ hơn nữa vai trò chức năng lYnh đạo của 

Đảng và vai trò, chức năng quản lý Nhà nước đối với thương mại trong từng 

cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương. 

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ lYnh 

đạo, quản lý, chuyên viên, nhân viên công chức nhà nước ngành thương mại. 

Đồng thời không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ nghiệp vụ 

chuyên môn cho cán bộ, đảng viên và công chức trong toàn ngành thương 

mại, phát huy tính năng động sáng tạo, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm của 

cán bộ, đảng viên trong lYnh đạo, quản lý vĩ mô và vi mô, xây dựng chi bộ 

Đảng và Đảng bộ ngành  thương mại trong sạch, vững mạnh và toàn diện. 

Kiên quyết loại trừ những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, tham nhũng 

ra khỏi Đảng và bộ máy quản lý Nhà nước trong ngành thương mại. 
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Kết luËnKÕt luËnKÕt luËnKÕt luận    
 

Thương mại có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của các 

nước, nó tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế xY hội, với sự phát triển ngày 

càng nhanh, đa dạng và hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Thương mại là một 

ngành kinh tế thuộc lĩnh vực lưu thông, thực hiện giá trị hàng hóa. Cho nên 

muốn phát triển nền sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa, mở rộng và phát triển kinh tế thị trường thì 

cần phải phát triển thương mại và có chính sách cơ chế phù hợp nhằm thúc 

đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển. 

Vai trò chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại rất quan trọng 

trong việc can thiệp vào hoạt động thương mại, nó được chứng minh rất rõ qua 

cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Mỹ và thế giới năm 2009. Chính sách 

quản lý Nhà nước về thương mại thông qua việc hoạch định chiến lược phát 

triển, xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy quản lý điều hành, tạo lập 

môi trường pháp lý, xây dựng cơ chế tác động nhằm đảm bảo thuận lợi cho 

thương mại phát triển. 

Từ năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước Lào rất quan tâm đến công tác 

hoàn thiện chính sách quản lý về thương mại thương mại, đY ban hành nhiều 

luật pháp, cải tiến cơ chế, chính sách quản lý về thương mại nhằm từng bước 

hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo lập môi trường cho thương mại Lào phát triển. 

Tuy nhiên, do điểm xuất phát của nền kinh tế Lào còn thấp, thị trường còn nhỏ 

bé, đang trong giai đoạn hình thành nên những thành tích đạt được chưa đáng 

kể. Thương mại chưa chiếm vị trí tương xứng, điều này một phần là do chính 

sách quản lý nhà nước về thương mại còn yếu. Vì vậy, hoàn thiện chính sách 

quản lý nhà nước về thương mại là một vấn đề khách quan trong đổi mới quản 

lý nhà nước về kinh tế ở Lào hiện nay. 
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Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại phải theo quan 

điểm và nguyên tắc đổi mới của Đảng, trên cơ sở đó xác định rõ quan điểm và 

nguyên tắc hoàn thiện mục tiêu, phương hướg và nội dung của nó.  

Nội dung hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại là hoàn 

thiện chính sách xây dựng và quản lý chiến lược phát triển thương mại; đổi 

mới kế hoạch hóa vĩ mô; đổi mới qui hoạch, chính sách xây dựng và phát triển 

thị trường, mặt hàng và đối tác; đổi mới chính sách, cơ chế và phương pháp 

quản lý nhà nước đối với thương mại nhằm tạo lập môi trường pháp lý thuận 

lợi, thông thoáng và hấp dẫn, tạo điều kiện cho thương mại trong nước và 

thương mại quốc tế phát triển.  

Để hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại thì cần phải 

tiến hành các giải pháp chủ yếu sau đây: 

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm đổi mới tư 

duy và nhận thức của cán bộ lYnh đạo, quản lý chủ chốt về tính tất yếu khách 

quan, vai trò và nội dung quản lý nhà nước về thương mại, thống nhất về quan 

điểm, nguyên tắc, mục tiêu và phương hướng đổi mới quản lý nhà nước về 

thương mại ở CHDCND Lào trong giai đoạn mới. 

Hai là, xây dựng chiến lược, qui hoạch và kế hoạch hóa phát triển thương 

mại, phát triển thị trường, mặt hàng và đối tác nhằm phát huy nội lực và lợi thế 

so sánh của đất nước, phù hợp với điều kiện thực tế của Lào, tận dụng thời cơ 

thuận lợi của toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại. 

Ba là, ban hành đồng bộ luật pháp về thương mại, đổi mới chính sách 

quản lý nhà nước về thương mại: chính sách thương mại trong nước và chính 

sách thương mại quốc tế theo lộ trình AFTA, WTO, phù hợp với các cam kết 

quốc tế. Ban hành các chính sách đòn bảy kinh tế, khuyến khích, hỗ trợ xuất 

khẩu, xúc tiến thương mại và các chính sách khác. 

Bốn là, đổi mới cơ chế quản lý phối, kết hợp giữa các cơ quan quản lý 

nhà nước đối với thương mại từ Trung ương đến địa phương theo cơ chế một 
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cửa một đầu. Xóa bỏ những thủ tục hành chính, bỏ hàng rào "Barièr", công 

khai minh bạch thể chế thương mại. 

Năm là, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại từ 

Trung ương đến địa phương, cơ sở. Xác định rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ 

của từng cơ quan, từng cấp quản lý. áp dụng khoa học quản lý, công nghệ 

thông tin (ICT) vào công tác quản lý nhà nước về thương mại. 

Sáu là, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt toàn ngành 

thương mại bằng cách đào tạo và bồi dưỡng đạo đức cách mạng và trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu, của hội nhập quốc tế. Xây dựng 

đội ngũ cán bộ chủ chốt, kế thừa và sẵn sàng hội nhập quốc tế. 

Bẩy là, nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước về thương mại. Trước hết 

phải điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý của Bộ Thương mại và 

chính quyền địa phương đối với thương mại. Tăng cường kỷ cương, chế độ trách 

nhiệm của cán bộ, công chức. Đồng thời phải sàng lọc cán bộ công chức, thực hiện 

chế độ dân chủ, thực hiện thi tuyển và luân chuyển cán bộ theo hướng chuyên môn 

hóa cao. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và cương quyết chống tham nhũng, tham 

« lYng phí trong bộ máy quản lý nhà nước về thương mại. 

Tám là, tăng cường sự lYnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực thương mại. 

Đảng lYnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

thương mại, xây dựng chiến lược phát triển, xây dựng các cơ chế chính sách 

và qui hoạch, kiểm tra, kiểm soát hoạt động quản lý. 

Với đường lối chính sách kinh tế đúng đắn, chính sách mở cửa hội 

nhập phù hợp, hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại có cơ 

sở khoa học, chắc chắn thương mại Lào sẽ có bước phát triển mạnh mẽ góp 

phần tích cực vào sự phát triển nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện tiền đề 

cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đưa đất nước Lào thoát khỏi 

nghèo nàn và lạc hậu. Luận án này hy vọng góp một phần nhỏ vào quá trình 

hoàn thiện thể chế và chính sách kinh tế nói chung và lĩnh vực thương mại 

nói riêng của nước CHDCND Lào. 
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